
Lời nói đầu 
 
Những năm gần đây nghành công nghiệp ô tô phát triển rất mạnh, mỗi năm trên 

thế giới sản xuất ra khoảng 10 triệu xe ô tô. Việt Nam cũng đã có nhiều hãng ô tô lớn 

mở các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại các địa phương như nhà máy Toyota Vĩnh 

Phúc, nhà máy ô tô Ford Hải Dương, Mercedes Hà Nội và nhiều nơi khác trên khắp 

đất nước hàng năm sản xuất lắp ráp cung ứng trên thị trường nội địa khoảng 50.000 « 

tô các loại. 

Để tăng khối lượng kiến thức chuyên nghành, trong chương trình giáo dục Đại 

học nghành Công nghệ kỹ thuật ô tô được bố trí môn học Công nghệ lắp ráp ô tô, yêu 

cầu cần có một giáo trình chung để giảng dạy môn học này tại trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật Nam Định là cần thiết. Chúng tôi tham khảo nhiều nguồn tài liệu để 

biên soạn cuốn giáo trình này, làm tài liệu cho các giảng viên giảng dạy và sinh viên 

học tập môn Công nghệ lắp ráp ô tô. 

Giáo trình là sự cố gắng  của nhóm giảng viên nhằm thống nhất nội dung giảng 

dạy môn học Công nghệ lắp ráp « tô. Nội dung của giáo trình được xây dựng trên cơ 

sở tham khảo chương trình  giảng dạy ở các trường  đại học lớn, kết  hợp với  những 

nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất  lượng đà o tạo. Giáo trình được 

biên soạn bao gồm 6 chương ngắn gọn, dễ hiểu  bổ sung những kiến thức mới phù 

hợp với ngành đào tạo.  

Nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng biên soạn giáo trình, tuy nhiên biên soạn lần 

đầu không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự  góp ý  của các 

bạn đọc. Chúng tôi xin chân thà nh cảm ơn các đồng nghiệp và  Bộ môn CKĐL 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam §ịnh đã đóng góp nhiều ý kiến để hoà n 

thà nh giáo trình. 

                                                                                            Nhóm tác giả. 
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Chương 1 
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ  

TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1.1  Quá trình hình thành phát triển nền công nghiệp ô tô trên thế giới và Việt Nam 

1.1.1 Tình hình chung công nghiệp Ôtô trên thế giới 

         Chiếc ôtô đầu tiên đƣợc chế tạo ra năm 1893, cho đến nay đã đƣợc 109 năm, hiện 

nay thế giới có khoảng 607 triệu chiếc ôtô (thống kê năm 1998) tức là cứ 10 ngƣời có 

một xe. Trong khi ở Mỹ cứ 1,3 ngƣời thì có một chiếc ôtô. Mỗi năm trên thế giới sản 

xuất ra khoảng 10 triệu chiếc xe. Theo thống kê của phòng thƣơng mại Mỹ, năm 1992 

nền công nghiệp ôtô Mỹ tiêu thụ 77% cao su thiên nhiên, 50% cao su tổng hợp, 67% chì, 

64% gang đúc, 40% máy công cụ, 25% thuỷ tinh, 20% vật liệu bán dẫn, 18% nhôm, 

12% thép và hàng trăm triệu tấn nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn. 

Tên các hãng ôtô hàng đầu thế giới là: GM, FORD, TOYOTA, MERCEDES, 

NISSAN, RENAULT-VOLVO, FIAT, CHRYSLER, HONDA. Các hãng này hàng năm 

sản xuất tới 35,3 triệu chiếc có giá trị khoảng 570 tỷ USD. 

       Năm nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới là: GENERAL MOTOR, FORD-

MAZDA, VOLSWAGEN, TOYOTA va FIAT, chiếm 54% sản lƣợng toàn cầu. 

     Ở Nhật Bản có một loạt nhà máy sản xuất xe hơi nhƣ: TOYOTA, NISSAN, 

MITSUBISHI,MAZDA, ISUZU, HONDA, SUZUKI, DAIHATSU, SUBARU…đang là 

đối thủ cạnh tranh lớn với các nhà sản xuất ôtô Mỹ và Châu Âu. Chỉ riêng thị trƣờng 

Mỹ, năm 1991 các hãng ôtô Nhật đã bán đƣợc 3,1 triệu chiếc xe. Riêng hãng TOYOTA 

có những thời kỳ tại nhà máy lắp ráp xe du lịch có hai dây chuyền lắp ráp bán tự động 

với quy mô 1,5 phút có một chiếc xe xuất xƣởng. 

       Tại Hàn Quốc có 3 hãng lớn là: HUYNDAI, KIA, DAEWOO. Mỗi năm các hãng 

ôtô này sản xuất 2 triệu chiếc xe ôtô mỗi loại. Chính nhờ vào công nghiệp chế tạo ôtô mà 

nƣớc này đã trở thành một trong những nƣớc phát triển tại khu vực Châu á Thái Bình 

Dƣơng hiện nay. 

       Công nghiệp ôtô đƣợc coi là ngành công nghiệp khổng lồ, giàu nhất thế giới với sản 

lƣợng hàng năm đạt tới 600 tỷ USD. Đây là một ngành công nghiệp tổng hợp cũng là nơi 

tập trung sự hoàn thiện về công nghệ và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cao, có tác động 
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thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác nhƣ cơ khí, điện tử, điện, điều 

khiển tự động, vật liệu kim loại và phi kim loại, vật liệu mới, hoá học, cao su, sơn, chất 

dẻo, thuỷ tinh và xăng dầu. 

1.1.2 Tình hình thị trường Ôtô một số nước tiêu biểu trên thế giới 

       Sự tụt giảm về tăng trƣởng kinh tế trong thời gian gần đây càng làm cho cuộc cạnh 

tranh trong lĩnh vực xe hơi thêm phần quyết liệt. Các nhàsản xuất xe hơi trên thế giới 

không ngừng đầu tƣ, cải tiến và tung ra những sản phẩm mới hấp dẫn hơn. 

      1. Thị trường Mỹ 

      Bảng 1.1 Danh sách xe bán tháng 7/2002 ở Mỹ của 20 mác xe nổi tiếng nhất 

Stt Tên xe Số xe bán ra (chiếc) 

1 Ford F-Series Pick up 479.407 

2 Chevy Silverado Pick up 380.422 

3 Toyota Camry 264.176 

4 Ford Explorer 234.634 

5 Dodge Ram Pick up 228.955 

6 Honda Accord 222.755 

7 Ford Taurus 194.877 

8 Honda Civic 181.393 

9 Dodge Caravan 163.703 

10 Chevrolet Cavalier 156.015 

11 Chevy TrailBlazer 142.882 

12 Toyata Corolla 141.461 

13 Ford Ranger Pick up 141.372 

14 Fird Focus 139.289 

15 Chevrolet Tahoe 123.695 

16 Jeep Grand Cherokee 123.456 

17 Nissan Altima 119.877 

18 Chevrolet Impala 113.855 

19 GMC Sierra Pick up 113.687 

20 Chevrolet Mabilu 105.324 

      2. Thị trường Đức 
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        Nhà máy sản xuất xe du lịch nổi tiếng Mercedes nổi tiếng đặt tại Sindel-fingel 

Bởi thế mà ngƣời Đức vẫn xem thành phố Stuttgart là “thủ phủ” của Mercedes. 

            Toàn bộ các chi tiết, linh kiện của xe đƣợc sản xuất tại những xƣởng khác.  

        Số xe xuất xƣởng hàng ngày là 1800 xe lƣợng khách hàng đến trung tâm hàng 

ngày là 5.000-6.000 ngƣời mỗi ngày. Số xe bán tại chỗ trung bình 500 xe một ngày. 

        Trên thực tế đối với các tập đoàn chế tạo xe hơi hiện nay, sự cạnh tranh trên thế 

giới ngày càng mãnh liệt . Các hãng xe hơi muốn tồn tại, chẳng những phải có một số 

vốn thật lớn để đầu tƣ kỹ thuật mới và các phƣơng pháp sản xuất hiện đại, mà còn phải 

chứng tỏ cho thị trƣờng là hãng đủ sức thực hiện các loại xe từ thật rẻ cho đến thật mắc 

        BMW và PSA hợp tác chế tạo động cơ: Do nhu cầu với MINI tăng, hãng BMW 

đã quyết định tự chế tạo động cơ Cho đến hiện nay động cơ của MINI vẫn do Daimler 

Chrysler- đối thủ của BMW cung cấp. Song việc chế tạo mới một động cơ rất phức tạp 

và tốn kém nên BMW đã mời PSA Peugout Citroen-hãng chuyên về các loại xe MINI 

cùng cộng tác. 

        BMW đảm trách việc thiết kế với sự ứng dụng tất cả mọi thành tựu mới nhất kể 

cả hệ thống Valvetronic. Còn PSA chịu trách nhiệm về tổ chức  sản xuất. Mỗi năm dự 

kiến sản xuất 1 triệu động cơ. 

      3. Thị trường Hàn Quốc 

        Đa số xe hơi ở Hàn Quốc đều là xe nội địa mang tên: KIA, DAEWOO, 

HUYNDAI, SSANGYONG. Xe nhập khẩu chỉ chiếm 3-4%. Xe nhập khẩu bị đánh thuế 

tiêu thụ đặc biệt  30%, nhưng chắc chắn đây không phải là nguyên nhân chính hạn chế tỉ 

lệ xe nhập. Người Hàn Quốc vốn mang tính dân tộc cao, đặc biệt sau thời kỳ khủng 

hoảng kinh tế, ý thức dùng hàng nội áp dụng cho cả quần áo, vi tính và cả ôtô. Các nhà 

máy sản xuất ôtô tại Hàn Quốc với dây chuyền sản xuất mang tính tự động rất cao (80-

90%), nhờ đầu ra rất lớn, như tại nhà máy Ssangyong đầu ra là 100.000xe/năm cho 4 

kiểu xe: Musso, Korando, xe khách Istana và xe cao cấp Chairman. 

        Lịch sử phát triển ngành công nghiệp ôtô ở Hàn Quốc có thể chia làm 5 giai đoạn 

và lúc nào ngành công nghiệp này cũng nằm dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của chính phủ: 

        - Giai đoạn 1: Thử nghiệm: Vào những năm 1950, chiếc xe đầu tiên đã được hoàn 

thành theo giai đoạn nửa đơn chiếc nửa thủ công. 

        - Giai đoạn 2: Lắp ráp chính xác:  Từ năm 1962-1969, Chính Phủ đưa ra chính 

sách miễn thuế cho nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng, giảm thuế cho người sản xuất bảo 
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vệ ngành công nghiệp non trẻ bằng biện pháp cấm nhập khẩu xe nguyên chiếc (giai đoạn 

lắp ráp CKD). 

        - Giai đoạn 3: Thực hiện nội địa hoá: Bắt đầu từ cuối những năm 1960, chính phủ 

mạnh dạn đẩy mạnh chiến dịch nội địa hoá 100% vào năm 1972. Năm 1976, kế hoạch 

này được điều chỉnh thành trên 90%. Bằng việc tiếp xúc trao đổi với nước ngoài bằng 

chính sách miễn thuế, Chính Phủ tạo nên hỗ trợ mạnh cho sự phát triển khả năng kỹ thuật 

và sản xuất: Nhà máy lắp ráp ôtô thành công nhất Huyndai đạt 96% nội địa hoá với chiếc 

Pony. 

        - Giai đoạn 4: Kéo dài từ cuối thập niên 70 đến cuối 1988 đặc trưng bằng việc tập 

trung vào sản xuất, hợp lý hoá sản xuất, nổ lực tìm kiếm các công nghệ chủ chốt. Việc 

tập trung vào xuất khẩu, một mặt qua việc đánh thuế mạnh xe bán vào trong nước (đầu 

những năm 80, người mua xe phải đóng 12 loại thuế chính trước khi dùng xe và 5 loại 

thuế khác khi dùng xe) dẫn tới làm suy giảm thị trường trong nước 

       - Giai đoạn 5: Đánh giá bằng việc khám phá ra tầm quan trọng của thị trường nội 

địa. Năm 1989, 50% xe do Huyndai được tiêu thụ trong nước. 

      4. Thị trường Nhật Bản 

        Cũng trải qua thời kỳ dài (1949-1969) phát triển trong điều kiện bảo hộ bằng 4 

nội dung chính: 

      - Bảo hộ bằng thuế 

      - Hệ thống thuế hàng hoá ưu tiên xe sản xuất trong nước. 

      - Hạn chế nhập khẩu, sự dụng ngoái hối 

      - Kiểm soát ngoại hối với FDI 

        Ngoài sự bảo hộ chính phủ Nhật sử dụng các chính sách khuyến khích bao gồm: 

            - Cung cấp vốn cho vay lãi xuất thấp thông qua các tổ chức tài chính chính phủ 

      - Tiến hành trợ cấp 

      - Miễn thuế nhập khẩu cho các thiết bị cần thiết 

      - Chấp thuận nhập công nghệ nước ngoài. 

(Các biện pháp khuyến khích này đã chấm dứt vào năm 1981). 

     5.  Thị trường các nước Asean 

        Sáu nước ASEAN cũ đã đồng ý cắt giảm thuế quan xuống còn 0% đến 5% vào 

năm 2003 cho hầu hết các sản phẩm. Sáu nước đó là: Brunei, Indonesia. Malaysia, 

Phillippin, Singapore và Thái Lan. Tuy nhiên, ASEAN đã đồng ý cho Malaysia gia hạn 

việc cắt giảm thuế nhập khẩu xe hơi thêm 2 năm để tạo điều kiện cho hãng Proton của 

nước này chuẩn bị tốt hơn cho cạnh tranh. 
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        Lượng xe hơi bán được tại thị trường 3 nước lớn ở trong khu vực Đông Nam á là 

Malaysia, Thái Lan, Indonesia đã tăng trưởng nhanh vào năm 2001. Trong 6 tháng đầu 

năm 2001 số lượng xe tiêu thụ tại đây là 489.000 chiếc, tăng 7,8% so với năm trước. Cụ 

thể tại Malaysia số xe bán được tăng 11,3%. Hãng Proton (Malaysia) đứng đầu danh 

sách các hãng có tiêu thụ nhiều nhất, sản phẩm của hãng này chiếm đến 20% thị phần, 

kế đến là Toyota 16%, Mitsubishi 11% và Isuzu 9%. 

 

Hình 1.1: Biểu đồ sản xuất và kinh doanh của một số hãng xe trên thế giới. 

Asean thị trường đầy sức trẻ, trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, thị trường xe hơi 

Châu á -Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng không ngừng phát triển tuy sức 

tiêu thụ có chững lại do ảnh hưởng của cơn bão tài chính 1997, nhưng ngay sau đó đã 

bình phục thậm chí phát triển nhanh với tốc độ hơn trước. Ví dụ 2 quốc gia có tốc độ 

tăng trưởng vượt trên 200 % là Indonesia và Việt Nam. Hiện nay ASEAN là thị trường 

tiêu thụ xe hơi hàng đầu thế giới, trừ Bắc Mỹ, Tây Au và Đông á, vượt qua một số thị 

trường cũng được coi là tiềm năng như Nam Phi, Trung Quốc. Với số dân hơn 500 triệu 

đa phần là giới trẻ,  tỷ lệ sử dụng xe còn rất thấp, 4 xe/ 100 dân, đây là miền đất hứa với 

các nhà sản xuất xe. Thử so sánh với  thị trường được coi là tới hạn  Mỹ 268 triệu dân - 

78 xe/ 100 dân và Nhật Bản 126 triệu dân 56 xe / 100 dân, ta thấy rõ 268 triẹu tiềm thỉ 

tiem năng tiêu thụ xe hơi của ASEAN thật sự rất lớn. Cần nhấn mạnh thêm rằng cùng với 

mức sống ngày càng được nâng cao, tâm lý tiêu dùng của người dân cũng thay đổi 

nhanh. Xe hơi đang trở thành nhu cầu hoặc chí ít cũng là một tiêu chí phấn đấu không 

chỉ của các gia đình trung lưu ở đô thị lớn. 

Bảng 1.2 So sánh dân số và mức độ sở hữu xe 

Thị trường Dân số (triệu người) Số lượng xe hơi/100 dân 

ASEAN 500 4 

Mỹ 268 78 

Australia 19 58 

Nhật Bản 126 56 
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Hàn Quốc 46 23 

Mexico 95 13 

Trung Quốc 1240 1 

 

 

      6. Thị trường Trung Quốc 

        Dự báo mức tiêu thụ xe hơi ở Trung Quốc sẽ lên đến 2 triệu chiếc vào cuối thập 

niên này và các công ty sản xuất xe hơi đang mơ tới một ngày một nửa dân  Trung Quốc 

có xe hơi riêng như dân Mỹ hoặc dân Đức, dù hiện nay tỉ lệ đó mới chỉ là 1 xe/100 dân. 

        Đối với nhà đầu tư chính tiềm năng chứ không phải hiện trạng của thị trường mới 

là điều đáng quan tâm. Vì vậy họ đã đổ xô đến Trung Quốc. Mười  nhà sản xuất xe hơi 

hàng đầu đã đổ vào đây hơn 5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư, chỉ riêng GM đã góp vốn 750 triệu 

USD, ngoài ra họ còn tích cực chuyển giao công nghệ, bí quyết thiết kế và kinh nghiệm 

thiết kế cho các đối tác địa phương, những mong sẽ thống trị được thị trường tiềm năng 

lớn nhất thế giới này. Song theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư xe hơi nước ngoài  

thiếu sự phân tích chiến lược về thị trường và mơ hồ về ý định của các nhà hoạch định 

chính sách Trung Quốc. 

        Đầu tư nước ngoài trong công nghiệp xe hơi Trung Quốc được thực hiện trên hai 

“cột trụ” chính: liên doanh với c²c xí nghiệp quốc doanh v¯ b²n h¯ng cho c²c công ty v¯ 

cơ quan nhà nước.  Sản phẩm của các liên doanh chủ yếu là hàng cao cấp vì chính phủ 

Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các dây chuyền, không cho phép các liên 

doanh sản xuất các loại xe nhỏ.    

        Công ty quốc doanh Trung Quốc tranh thủ liên doanh với nước ngoài để rút tỉa 

kinh nghiệm, bí quyết kỹ thuật của các đối tác; có doanh nghiệp như tập đoàn xe hơi 

Thượng Hải đã cùng liên doanh với cả GM và VW để rồi khi hai anh khổng lồ cạnh tranh 

nhau, họ ung dung thụ hưởng những mẫu mã mới, công nghệ mới, thiết bị mới mà GM 

và VW đổ vào liên doanh. Bây giờ chính phủ Trung Quốc tổ chức lại 13 ngành công 

nghiệp then chốt trong đó có công nghiệp xe hơi. Theo kế hoạch của ủy ban kinh tế 

thương mại Trung Quốc, 120 nhà sản xuất xe hơi địa phương nhỏ, lẻ sẽ được sáp nhập 

vào 3 công ty quốc doanh hàng đầu nhằm tạo nên thế và lực mới cho 3 công ty này 

chiếm lĩnh thị trường “Trung Quốc đang chơi một v²n b¯i rất tinh khôn v¯ đ´ng n¯o thị 

họ cũng thắng. Kế hoạch đã rõ ràng: họ bòn rút công nghệ của các đối tác và cạnh tranh 

với chính c²c đối t²c ấy”,  
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        Lịch sử ngành công nghiệp xe hơi của Nhật Bản và Hàn Quốc chứng minh rằng, 

công nghiệp xe hơi là cái xương sống của nền kinh tế, có thể đóng góp đến 10% tổng sản 

phẩm quốc nội và kích thích sự phát triển của các ngành quan trọng khác như thép, kính, 

cao su nhựa… và cũng như Hàn Quốc và Nhật, Trung Quốc không bao giờ để cho thị 

trường xe hơi rơi vào tay các tập đoàn đa quốc gia. Và có thể nhận ra rằng, sức mạnh 

chiếm lĩnh thị trường hiện nay không nằm trong tay các tập đoàn nước  ngoài mà thuộc 

về các công ty Trung Quốc-đối t²c địa phương trong c²c liên doanh. “Hiện nay Honda, 

VW và GM đều cho biết họ thu được lợi nhuận nhưng vấn đề là các lợi nhuận ấy còn có 

thể kéo d¯i được bao lâu nữa”.  

      7. Thị trường Thái Lan 

           Nền công nghiệp lắp ráp ôtô Thái Lan được xây dựng từ năm 1961, có thể chia 

thành các giai đoạn sau: 

        - Giai đoạn 1: Việc xây dựng các nhà máy lắp ráp song song với việc nhập khẩu 

xe nguyên chiếc (1961-1968). Trước năm 1968, xe nhập khẩu nguyên chiếc chiếm 85% 

thị trường. Từ năm 1968 thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc được đánh gấp đôi (80.6%) so 

với nhập khẩu CKD. Sản lượng xe lắp ráp tăng từ 525 xe (năm 1961) lên 12.140 (năm 

1969), trong khi đó số bán tăng từ 6.808 lên 65.445 vào năm 1969. 

        - Giai đoạn 2: Giai đoạn lắp ráp chính xác và bắt đầu chương trình nội địa hoá, 

nhà nước kiểm soát chặt chẽ ngành công nghiệp ôtô. Giai đoạn (1969-1977) thuế nhập 

khẩu CKD tăng từ 40% lên 50% (năm 1969) và yêu cầu tỉ lệ nội địa hoá tối thiểu ở mức 

25%. Năm 1977, thuế nhập khẩu CKD tăng đến 80% và xe nguyên chiếc có dung tích 

buồng cháy động cơ từ 2.300 CC trở xuống bị cấm nhập, từ 2.300CC trở lên  nộp thuế 

150%. Tỉ lệ nội địa hoá yêu cầu tăng tới 50% trong vòng 5 năm. 

 - Giai đoạn 3: (1978-1986)- Giai đoạn chế tạo, tỉ lệ nội địa hoá được tăng cao rõ 

rệt, các ngành công nghiệp cung cấp các chi tiết bộ phận xe phát triển. Cho tới lúc này 

việc cấm nhập hoặc hạn chế nhập xe nguyên chiếc qua việc đánh thuế cao vẫn tiếp tục 

duy trì. Thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc dưới 3.200 CC là 180% và trên 2.300 CC là 

300% ( từ năm 1969: 17 năm). 

       - Giai đoạn 4 : (1987-1992): đánh dấu bằng việc xuất khẩu xe và nới lỏng sự kiểm 

soát nhập khẩu. 

        - Giai đoạn 5: (1992-nay): chuẩn bị cho hội nhập, khủng hoảng và phục hồi chậm 

sau khủng hoảng. 

1.1.3  Tình hình chung công nghiệp Ôtô Việt Nam 
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       1. Các giai đoạn phát triển của công nghiệp ôtô Việt Nam 

       - Giai đoạn 1: Giai đoạn chế tạo thử nghiệm đơn chiếc, bắt đầu từ năm 1960 với 

chiếc xe 3 bánh CHIẾN THẮNG và kết thúc vào năm 1970-1972 với chiếc xe trường 

SƠN và xe vận chuyển nông thôn VC1 do các nhà sản xuất trong nước thực hiện và 

không phát triển tiếp được. 

       - Giai đoạn 2: Lắp ráp với các liên doanh ôtô đầu tiên có vốn nước ngoài trong 

năm 1992 và phát triển mạnh từ năm 1997-1998 khi mà hàng loạt liên doanh được cấp 

giấy phép cuối năm 1995 và hoàn tất việc xây dựng (11 liên doanh). Sự có mặt của các 

liên doanh đặc biệt là liên doanh với các hãng lớn Toyota, Ford… đã có những đóng góp 

đáng kể cho nền công nghiệp ôtô Việt Nam. Các nhà máy lắp ráp sản xuất ôtô trên thế 

giới , có chăng chỉ khác ở mức độ qui mô và tự động hoá. Tuy nhiên việc đầu tư của các 

hãng vào Việt Nam trong công nghiệp ôtô chỉ mới dừng lại ở công đoạn lắp ráp hoặc có 

nội địa thì cũng rất ít. Lý do thì rất nhiều song lý do chính thì có thể thấy như sau: 

        + Thị trường nhỏ chia cho nhiều nhà sản xuất, sản lượng của các nhà sản xuất thấp 

điều này không cho phép đầu tư nếu nghĩ đến phục vụ thị trường trong nước. 

        + Các nhà sản xuất ôtô lớn hầu như đã xếp xong hệ thống các nhà cung cấp sản 

xuất các linh kiện tại các nước láng giềng, việc đầu tư vào Việt Nam để sản xuất các chi 

tiết bộ phận này là không kinh tế nên họ không phát triển theo hướng này. 

         + Hầu như chưa xuất hiện các nhà cung cấp ở Việt Nam với tư cách là các nhà sản 

xuất độc lập. 

       2. Tình hình nhập khẩu ôtô nguyên chiếc và linh kiện ở Việt Nam 

        Theo số liệu của bộ thương mại, trong 2 tháng đầu năm 2001, Việt Nam đã nhập 

khẩu 4.975 chiếc xe ôtô nguyên chiếc và dạng linh kiện, tăng 227,5% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Trong đó xe nguyên chiếc 3.218 chiếc, tăng 389% và xe dạng linh kiện 1.757 

chiếc tăng 104% so với cùng kỳ năm 2000. 

 Với số liệu thống kê cho thấy các liên doanh lắp ráp ôtô tại Việt Nam chủ yếu là 

nhập linh kiện dưới dạng SKD, CKD1, CKD2 mà chưa đầu tư vào công nghệ chế tạo 

IKD. Mới chỉ có một số khung, vỏ xe bus của công ty VIDAMCO, MERCEDES… là chế 

tạo tại chỗ. Chúng ta đã biết rằng nhà nước có chính sách bảo hộ rất cao. Năm 1994, thuế 

nhập khẩu ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống là 200%, trên 5 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi là 

150%. Từ năm 1994, ôtô 24 chỗ ngồi trở xuống phải chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt. 

        Phân tích tình trạng lắp ráp ôtô hiện nay, nhiều chuyên gia dự đoán đến năm 

2006, những liên doanh ôtô hiện nay sẽ trở thành nhà phân phối, bảo hành thuần tuý cho 
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các hãng sản xuất nước ngoài. Như vậy, nếu nhà nước và các đơn vị có liên quan không 

xác định rõ mục tiêu, ngành công nghiệp lắp ráp ôtô hiện nay của Việt Nam có rất ít nếu 

không muốn nói là có cơ may tồn tại. 
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Hình 1..2: Đồ thị tình hình nhập khẩu xe hơi ở Việt Nam 

        Tuy nhiên cũng có tin mừng cho ngành công nghiệp xe hơi non trẻ của Việt Nam: 

theo kế hoạch TMV quyết định xây dựng nhà máy sản xuất chi tiết thân xe ôtô đầu tiên 

tại Việt Nam. Ngoài ra công ty chuyên sản xuất hộp số và phụ tùng ôtô Nidec Tosok của 

Nhật Bản vừa tuyên bố từ 2003 sẽ chuyển toàn bộ các cơ sở chế tạo sản xuất của mình 

sang Việt Nam và chỉ để lại Nhật Bản một số phòng chuyên đề về nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm.  

   3. Các thông tin đáng chú ý khác 

        Số thống kê 28 năm trước (1969) cho thấy, số xe hơi du lịch tại miền Nam Việt 

Nam lúc đó có 51.999 chiếc (, ngoài ra còn có 59.585 chiếc xe vận tải nặng, nhẹ khác, 

như thế tổng số xe ôtô lưu hành các loại năm 1969 riêng tại miền Nam đã đặt 111.584 

chiếc. Năm 1991, theo các số liệu ghi nhận được, cố ôtô lưu hành cả nước khoảng 

205.000 chiếc. Năm năm sau, đến cuối năm 1995, có khoảng 340.780 chiếc. Các số liệu 

trên có thể cho thấy một dự cảm khá rõ là: giai đoạn ổn định, kinh tế sung túc, nhiều cơ 

hội  làm ăn…số xe ôtô lưu hành luôn có dấu hiệu tăng vọt. Điều này cũng có nghĩa là, về 

niềm đam mê tiêu dùng của người Việt Nam không khác lắm so với tâm lý chung của 

nhiều người. 

        Các xe hơi đời 95, 96, 97 hầu như không phải là xe cũ bán lại mà phần lớn là các 

xe xiết nợ (người mua bị phá sản, không tiếp tục trả góp được…) còn các xe đời trước nữa 

là xe xài rồi bán lại hoặc xe các hãng cho thuê vài năm lấy vốn rồi thanh lý xe. quan 

trọng nhất để đảm bảo chiếc xe luôn vừa ý là các vấn đề dịch vụ hậu mãi, gồm: bảo trì, 

sửa chữa và sẵn có phụ tùng thay thế. Trong điều kiện đường sá xấu, bụi bặm, khí hậu 

(độ nóng, độ ẩm…), chất lượng xăng, điều kiện chạy xe trong đô thị không tốt như nước 

ta hiện nay, việc chạy xe gặp các trục trặc kỹ thuật là thường xuyên. 
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        Đó cũng là dấu hiệu tốt cho các liên doanh xe hơi ở Việt Nam, đồng thời cũng là 

thử thách đặc thù của thị trường xe hơi Việt Nam đặt ra cho những nhà sản xuất.Ba dự án 

của Toyota, Ford, Chrysler vừa được uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư SCCI cấp giấy 

phép, đã đưa tổng số các dự án xây dựng nhà máy sản xuất ôtô ở Việt Nam lên 10. Và 

sắp tới còn có thêm  Honda, VW, Hino, Peugeot, Huyndai, Isuzu và Nissan… 

        Nhu cầu ôtô của Việt Nam sẽ là 60.000 hay 80.000 chiếc mỗi năm? Khi giúp Việt 

Nam nghiên cứu và định ra chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô, các chuyên gia 

Mitsubishi của Nhật Bản dự đoán, mức tiêu thụ ôtô của Việt Nam vào năm 2000 khoảng 

60.000 chiếc một năm. Những năm sau đó nhu cầu sẽ gia tăng 3,5% một năm. Con số dự 

đoán này được phía Việt Nam chấp nhận và sử dụng để làm cơ sở tính toán kế hoạch phát 

triển ngành công nghiệp ôtô. 

        Trong khi đó một số người kinh doanh xe ôtô ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, 

nhu cầu ôtô hiện tại của Việt Nam không dưới 30.000 ngàn chiếc/năm. Đến năm 2000 

con số đó phải là 80.000 chiếc. 

Thị trường ôtô sẽ bùng nổ?  

        Thực ra, có nhiều yếu tố để các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào một thị 

trường xe ôtô sẽ bùng nổ ở Việt Nam trong tương lai. 

            Các chuyên gia Mitsubishi tính toán nhu cầu ôtô, với giả định tốc độ tăng trưởng 

kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới là 6-7 %/năm. Nhưng, thực sự, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam những năm qua là 8,8% và những năm tới khoảng 10%/ năm. 

        Số liệu nhập khẩu chính ngạch ôtô dưới 12 chỗ ngồi trong 2 năm qua, do Bộ 

Thương Mại cấp cho thấy, lượng nhập khẩu ttrung bình hàng năm tăng 43%. Tuy đây 

không phải là số ôtô thực nhập vào Việt Nam, nhưng cũng phần nào cho thấy xu hướng 

gia tăng nhu cầu trong những năm tới chắc chắn cao hơn những dự báo so với một số 

chuyên gia nước ngoài. 

        Gần đây ngày càng có nhiều tư nhân và công ty nước ngoài đầu tư và kinh doanh 

xe ở Việt Nam. Chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có gần một chục đội taxi máy lạnh 

đang hoạt động: Vina taxi, Airport taxi, Saigon taxi xanh, Saigon taxi trắng, Chợ lớn taxi, 

Gia định taxi, Mai linh Taxi, Đất Việt taxi, Sài Gòn tourist taxi. Nếu kể cả loại taxi bình 

dân chắc chắn sẽ hơn nhiều hơn. Lĩnh vực kinh doanh xe du lịch và xe taxi cũng nhộn 

nhịp không kém. Chỉ riêng bốn hợp tác xã xe du lịch và xe khách ở thành phố Hồ Chí 

Minh, tư nhân đã bỏ ra hơn 171 tỷ đồng, nhập xe ôtô đời mới về để kinh doanh. 

 Nếu giá xe ôtô xuống dưới mức 10.000 USD/chiếc? Khi phân tích mức sống nhiều 

chuyên gia nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên trước mức sống của người Việt Nam. Với GDP 
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tính trên đầu người chỉ có 220 USD, nhưng hàng năm vẫn có 150.000 người bỏ ra một số 

tiền gấp 12 lần đó để sở hữu một chiếc xe Dream. Một số người tự hỏi, nếu GDP tăng lên 

500 USD và giá xe ôtô giảm xuống còn 10.000 USD, chuyện gì sẽ xảy ra? 

        Triển vọng để giá một chiếc ôtô trong tương lai giảm xuống dưới 10.000 USD 

không phải là không có cơ sở. Hiện nay các loại xe ôtô dưới 15 chỗ ngồi trở xuống khi 

nhập khẩu vào Việt Nam đều chịu thuế suất từ 150-200%. 

        Xuất phát từ tình hình thực tế của thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giao thông đô 

thị Nam Sài Gòn được phân cấp rạch ròi giữa các tuyến đường chính, đường cấp 1, cấp 2, 

đường nội bộ… nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn cho người đi bộ, thuận lợi 

khi đậu xe. Mặt khác từ thiết kế hạ tầng,có thể đặt ra việc sử dụng phương tiện  

giao thông công cộng, phục vụ cư dân Nam Sài Gòn một cách hữu hiệu nhất. 

        Theo vụ quản lý dự án, bộ kế hoạch và đầu tư, đến năm 1996 đã có 12 dự án đầu 

tư sản xuất và lắp ráp ôtô tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 800 triệu USD và năng 

lực sản xuất 127.390 xe/năm, bao gồm 46.400 xe dưới 12 chỗ ngồi, 8.770 xe bus và 

72.220 xe vận tải các loại. Trong khi các hãng Chrysler và Toyota đang xem xét lại tiến 

độ đầu tư sản xuất ôtô của họ tại Việt Nam vì cho rằng, thị trường ôtô ở đây quá chật 

chội thì hãng Nissan lại vừa trình lên chính phủ hồ sơ xin thành lập liên doanh sản xuất 

ôtô hơn 2.000 xe/ năm, sau đó sẽ tăng lên 4.500 xe một năm. 

        Năm 1995 các công ty liên doanh sản xuất ôtô được nhập khẩu 2.500 xe. Năm nay 

trừ công ty VMC được phép nhập khẩu 500 xe còn lại các công ty khác 

        Cùng quan điểm trên, chuyên viên cao cấp của ban cơ khí chính phủ cho rằng, các 

xí nghiệp lắp ráp, sản xuất ôtô có vốn đầu tư nước ngoài phải chấp nhận tự do cạnh tranh 

trên thị trường. Nhà nước không nên áp dụng chỉ tiêu định hướng bằng hạn ngạch trong 

việc nhập khẩu linh kiện phụ tùng để lắp ráp ôtô mà chỉ nên điều tiết thông qua thuế. 

        Về qui định CKD và IKD, theo tổng cục đo lường chất lượng, văn bản quy định 

loại hình lắp ráp do tổng cục soạn thảo từ năm 1991, mà khi ngành công nghiệp ôtô Việt 

Nam đang trong giai đoạn phôi thai với công nghệ lắp ráp là chính. Ông đề nghị huỷ bỏ 

cách tính thuế linh kiện nhập khẩu CKD hay IKD như hiện nay vì việc này gây cản trở 

nhiều cho các quá trình triển khai các dự án. Tuy nhiên, cũng thừa nhận rằng việc xây 

dựng các qui trình công nghệ mới về CKD và IKD trong điều kiện hiện nay đang gặp rất 

nhiều khó khăn và đòi hỏi có nhiều thời gian. 

        Một số chuyên gia trong ngành ôtô đã kiến nghị chính phủ ban hành mức thuế 

nhập khẩu chi tiết bán thành phẩm theo hướng khuyến khích đầu tư sản xuất trong nước 

và cho phép tiêu thụ trên thị trường trong nước các phụ tùng, linh kiện ôtô do các xí 
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nghiệp có vốn  đầu tư nước ngoài sản xuất ra; đồng thời đi tới việc hạn chế và xoá bỏ 

việc nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng. 

        Ngày 15-4-1996, chiếc xe vận tải đầu tiên mang nhãn hiệu Daihatsu được lắp ráp 

tại Việt Nam đã xuất xưởng của liên doanh Daihatsu-Vietindo (Vindanco). 

        Theo kế hoạch, trong năm 1996 Vindanco dự kiến sản xuất 500 xe, sau đó sẽ tăng 

sản lượng lên 1.500 xe/năm trong giai đoạn 1997-1999, 4.700 xe trong năm 2000-2002 

và 6.700 kể từ năm 2003. 

         Tổng giám đốc điều hành cấp cao của công ty Daihatsu Motor Corporation (Nhật 

Bản) cho biết, Vindanco là công ty liên doanh giữa Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông 

Vận Tải (33% cổ phần), Daihatsu của Nhật (35% cổ phần) và hai công ty Indonesia là PT 

Astra International (17%) và PT Andasantica (15% cổ phần). Liên Doanh này được cấp 

giấy phép đầu tư từ hồi tháng 4-1995 với tổng vốn đầu tư 32 triệu USD và thời hạn hoạt 

động 30 năm. Nhà máy lắp ráp ôtô đặt tại huyện Sóc Sơn Hà Nội. 

        Theo các số liệu của bộ giao thông vận tải và tổng cục cảnh sát giao thông, từ năm 

1994 đến năm 1996, mỗi năm có khoảng 13.000-15.000 xe thương dụng (bao gồm ôtô 

tải, xe buýt và các ôtô chuyên dùng) nhập khẩu vào Việt Nam, nhiều gấp đôi so với mức 

nhập khẩu nhiều xe ôtô du lịch loại 4-12 chỗ ngồi. Năm 1996 Việt Nam lên kế hoạch 

nhập 15.000 ôtô  thương dụng và trong 8 tháng đầu năm, số xe nhập khẩu vào Việt Nam 

đã là 10.000 chiếc. 

        Trong 10 năm tới  nhu cầu xe thương dụng ở Việt Nam sẽ tăng bình quân 

18%/năm. Nhu cầu xe du lịch cũng tăng tương ứng lên 11.000 chiếc/năm vào năm 2000 

và 17.000 chiếc/năm vào năm 2005. 

        Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và nhu cầu vận tải hàng hoá trong nội địa 

cũng tăng rất nhanh. Trong khi việc sử dụng các phương tiện vận tải có tải trọng lớn ngày 

càng bị hạn chế, do sự xuống cấp của mạng lưới cầu đường. Hơn nữa việc xây dựng 

đường sá không theo kịp nhu cầu, khiến cho đường  ngày càng trở nên chật hẹp so với 

khối lượng lớn xe cộ lưu thông. ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 

và khu vực thị trấn của các tỉnh, xe tải trọng 7 tấn trở lên chỉ được lưu thông rất hạn chế 

trên một số trục đường vào những thời gian qui định. Vì thế nhu cầu các xe tải nhỏ ngày 

càng gia tăng là điều dễ hiểu. 

        Phần lớn xe tải nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây là xe tải cũ, có trọng 

tải 1-5 tấn. Trong đó ăn kh²ch nhất ở H¯n Quốc l¯ c²c xe của H¯n Quốc như: “ Huyndai, 

Daewoo, Kia. Sau đó mới đến xe Mitsubishi, Daihatsu, Toyota của Nhật B°n”. 

        Nếu cách đây 4-5 năm chỉ có những nhà đầu tư vừa và nhỏ đến làm ăn tại Việt 

Nam, gần như hầu hết thuộc ngành dệt may, chủ yếu nhắm vào nhân công rẻ để xuất 
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khẩu có lợi mà không sợ bị nhiều rủi ro thì nay đã tới phiên các tập đoàn lớn hơn, mạnh 

hơn-những Chaebol như Samsung, Deawoo, Huyndai chẳng hạn-nhảy vào với mục tiêu 

làm ra sản phẩm để bán tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ tại Việt Nam, đang tăng 

cả về lượng lẫn về chất và một thị trường 80 triệu dân là một thị trường lớn… 

        Tổng giám đốc tại Việt Nam của Tập đoàn Deawoo, cho biết Việt Nam là một 

trong bốn thị trường then chốt của họ. Có một lĩnh vực đầu tư của Deawoo đã khiến 

những người dự cuộc tiếp xúc chuyển sang chuyên đề nữa, vừa thời sự vừa hấp dẫn! Lắp 

ráp, chế tạo xe du lịch, xe tải, xe Bus tại Việt Nam! Daewoo đang khẩn trương thực hiện 

việc góp 70% vốn vào một liên doanh với Việt Nam để làm vấn đề này. Đơn vị liên 

doanh tên là VIDAMCO. Giai doạn 1, vốn trị giá 33 triệu USD, sản xuất hàng năm 

khoảng 20.000 xe du lịch, xe tải, xe bus, xe jeep. Giai đoạn 2 vốn trị giá 600 triệu USD 

đưa sản lượng 100.000 chiếc/một năm. 

        Đầu năm 1995, hãng xe hơi nổi tiếng của Đức BMW vừa ký hợp đồng với công ty 

Việt Nam Motor Corporation của Việt Nam, trị giá 15 triệu USD, dự kiến sản xuất trong 

năm 1995 này hơn 200 chiếc. 

        Trung tuần tháng 4 năm 1995, hai giấy phép đầu tư nước ngoài đã được chính thức 

công bố. Một cho công ty liên doanh Mercedes –Benz Viet Nam gồm các bên: Daimler-

Benz Viet Nam Investments (Singapore), Công ty Cơ Khí Ôtô Sài Gòn và nhà máy ôtô 1-

5 (Hà Nội). Vốn đầu tư 70 triệu USD. Nhà máy được xây dựng tại quận Gò Vấp 

Tp.HCM. Sản lượng 2.600 chiếc/năm. Sản phẩm xe bus, xe tải nhẹ, xe du lịch chính hiệu 

Mercedes. Giấy phép thứ 2 là của công ty Daihatsu-Vietindo, một liên doanh giữa 

Daihatsu Motor Co. (Nhật Bản), và 2 công ty của Indonesia, với liên hiệp các xí nghiệp 

Cơ Khí Giao Thông Vận Tải. Vốn đầu tư 32 triệu USD. Sản lượng 8.000 xe /năm. Sản 

phẩm: xe tải, xe đa dụng hiệu Daihatsu. hãng Peoguet của Pháp cho biết sẽ đầu tư 30 

triệu USD để liên doanh với Việt Nam xây dựng một nhà máy lắp ráp ở ngoại vi Hà Nội. 

Sản lượng mới đầu tư 5.000 ngàn xe/năm, sau đó  nâng lên 10.000 xe/năm. Các bên liên 

doanh: Tập đoàn Peugout-Citroen của Pháp và nhà máy cơ khí Lâm nghiệp Việt Nam 

(Formach). 

        Giữa tháng 4-1995 2 loại xe đời mới ra đời tại Việt Nam: Mitsubishi L-300 và 

Mitsubishi Canter. Cuộc chạy đua lắp ráp, sản xuất ôtô tại Việt Nam của những nhà đại 

tư bản  ôtô trên thế giới tuy đang rộ lên và tăng tốc nhưng chỉ mới bắt đầu… 

           4-1995 hãng ôtô Suzuki của Nhật được cấp giấy phép sản xuất xe tải mini và xe 

chở hàng kín mang nhãn hiệu Suzuki, ở Việt Nam; sản lượng 3.700 xe/năm; đặt khuôn 

viên tại nhà máy Vikyno ở Biên Hoà- Đồng Nai, vốn đầu tư: 21 triệu USD. Đây là liên 
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doanh giữa hãng Suzuki Motor Co. và hãng Nisho Iwai với nhà máy Việt Nam kỹ nghệ 

nông cơ (Vikyno). 

        Tính đến năm 1996, Việt Nam đã có 14 dự án liên doanh lắp ráp xe với các hãng 

nổi tiếng trên thế giới được ký kết và cấp giấy phép (xem ở phần dưới). 14 liên doanh với 

tổng số vốn gần 900 triệu USD và công suất lớn nhất dự kiến là 155.000 chiếc/năm. Liên 

doanh đầu tiên là Auto Mekong được cấp giấy phép hoạt động ngày 22/6/1992 và tiếp 

theo là Viet Nam Motor Corporation cũng cấp giấy phép vào 8/1992, sản phẩm chủ yếu 

là xe du lịch, xe khách và xe tải cỡ trung. Các hãng ôtô của Hàn Quốc cũng là các hãng 

tham gia tích cực vào chương trình lắp ráp ở Việt Nam. 

        Để nhập khẩu được 60.000 xe ta phải bỏ ra khoảng 1,4 tỉ USD, trong khi để lắp 

ráp 60.000 xe này chỉ cần xây dựng 4 nhà máy với vốn đầu tư để xây dựng là 200 triệu 

USD và vốn lưu động 40 triệu USD. 

        Tuy nhiên, lắp ráp ôtô đòi hỏi phải có kỹ thuật và công nghệ cao, đặc biệt là công 

nghệ hàn, sơn, kỹ thuật vật liệu cao cấp, kỹ thuật lắp ráp, thử nghiệm…Vì vậy, chúng ta 

thiếu vốn đầu tư lại không nắm được công nghệ, kỹ thuật và phương pháp quản lý công 

nghiệp nên phải tìm cách đối tác liên doanh lắp ráp và dần tiến tới chế tạo từng bước các 

chi tiết và các cụm của ôtô trong nước. 

        Trọng tâm của việc phát triển công nghiệp ôtô Việt Nam không phải là giai đoạn 

lắp ráp mà là tiến trình nội địa hoá các mục tiêu năm 2005 sẽ nội địa hoá 30%. 

Theo số liệu của Bộ Thương Mại trong 2 tháng đầu năm 2001, Việt Nam đã nhập 

khẩu 4.975 xe ôtô nguyên chiếc và dạng linh kiện, tăng 227,5 % so với cùng kỳ năm 

ngoái. Trong đó xe nguyên chiếc là 3.218 xe, tăng 389% và xe dạng linh kiện 1.157 

chiếc, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2000. Tốc độ tiêu thụ xe của các công ty lắp ráp tại 

Việt Nam cũng tăng khá. Theo số liệu thống kê đến hết tháng 1/2001, các công ty lắp ráp 

ôtô đã bán được 1.363 chiếc, tăng 333 chiếc so với tháng đầu năm ngoái. 

        Những nhà lắp ráp xe ôtô cho rằng, nhu cầu tiêu thụ xe ôtô trong những tháng vừa 

qua tăng nhanh là do Bộ Giao Thông Vận Tải không cấp lại giấy phép lưu hành trên các 

tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cho các loại xe khách đã quá tuổi. Ngoài ra do các 

công ty liên tục giảm giá bán xe ôtô lắp ráp trong nước đã kích thích thị trường tiêu thụ 

trong nước. Năm ngoái các công ty ôtô ở Việt Nam đã bán được 14.000 xe các loại, tăng 

7.500 chiếc so với năm trước . 

Bảng 1..3 Các liên doanh lắp ráp ôtô tại Việt Nam đơn vị vốn đầu tư: trieu USD 

Thành lập Hãng liên doanh Nước LD 
Tổng 
SL 

Vốn 
§T 

Vốn 
VN Địa điểm 

06/1991 Mekong Motor Co. Nhật Bản 10 35.9 6 TPHCM 

08/1991 VietNam Motor Co. Philippin 10.9 58 5.4 Hà Nội 

12/1993 VietNam MotorDaewoo Hàn Quốc 10 32. 3.5 Hà Nội 
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04/1994 Star Motor Co. Nhật Bản 9.6 50 4 Bình Dương 

04/1995 Daihatsu Vietindo Nhật Bản 9.6 50 4 Hà Nội 

04/1995 Mercedes-Benz Co. CHLB Đức 11 70 4.5 TPHCM 

04/1995 VietNam Suzuki Co. Nhật Bản 12.4 34.1 3.51 Đồng Nai 

09/1995 Ford VietNam Co.ltd Mỹ 20 102.7 18 Hải Hưng 

09/1995 Chrysker VietNam Co. Mỹ 17 190.5 8.67 Đồng Nai 

09/1995 Toyota VietNam Nhật Bản 20 89.6 9.82 Vĩnh Phú 

10/1995 Isuzu VietNam Nhật Bản 23.6 20 4.5 TPHCM 

02/1996 Viet-Sin Automobile Co Singapore 2.2 4   Bình Dương 

06/1996 Hino Motor Viet Nam Nhật Bản 1.76 17.3 2.67 Hà Nội 

09/1996 Nissan VietNam Motor Malaysia 3.6 110 4.5 Đà Nẵng 

           Tuy vậy sản lượng tiêu thụ xe hơi tại Việt Nam vẫn còn quá bé nhỏ so với các 

nước trong khu vực (chỉ khoảng 20.000 chiếc/năm). Với thị trường nhỏ bé như vậy rất 

khó phát triển các nhà máy vệ tinh để cung cấp linh kiện phụ tùng cho các hãng xe hơi vì 

mức đầu tư cho nhà máy phải lớn trong khi tiêu thụ lại quá nhỏ. 

        Đây cũng là điều quan trọng trong việc giảm giá thành mà các hãng xe hơi tại 

Việt Nam chưa thể thực hiện được. Về giá xe tại các nước đang phát triển, kể cả các nước 

đã phát triển công nghiệp ôtô trướcViệt Nam hàng chục năm như Thái Lan, Malaysia, 

Đài Loan, Philipin, giá xe tại Nhật, Mỹ, Tây Âu khoảng 1,5 lần, phần trội lên chính là cái 

giá phải trả cho việc thực hiện nội địa hoá- Sản xuất các chi tiết bộ phận xe trong nước 

với giá cao hơn nước ngoài. Tại Việt Nam, sự bảo hộ bằng việc nhập khẩu xe nguyên 

chiếc cao, tạo nên một mặt bằng giá xe cao cho lắp ráp nội địa, tuy nhiên khấu hao tài 

sản cố định với tỷ lệ theo luật khoảng 10%. 

       Về khả năng nội địa hoá 

       Với sản lượng thấp  dù ở mức công ty có số bán cao, việc sản xuất tại Việt Nam các 

chi tiết chỉ cung cấp cho thị trường trong nước giá thành sẽ rất cao. Như vậy nhà sản xuất 

chỉ xem xét đầu tư tại Việt Nam những chi tiết mà họ chưa sản xuất ở các nước láng 

giềng, với qui mô sản xuất lớn chủ yếu để xuất khẩu chứ không thể đầu tư sản xuất các 

chi tiết xe để lắp ráp tại Việt Nam. 

        Với thực trạng như vậy chính phủ cần tạo nhiều ưu đãi hơn nữa cho lĩnh vực sản 

xuất phụ tùng xe hơi để thu hút nhà đầu tư. Việc tạo thêm ưu đãi sẽ thu hút nhà đầu tư có 

điều kiện sản xuất, vừa cung cấp cho các nhà máy xe hơi trong nước vừa có thể xuất 

khẩu sang khu vực. Như vậy thì các nhà máy xe hơi có thể yên tâm đầu tư nhiều hơn và 

giảm giá bán xe ra thị trường. 
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        Ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam đã ghi nhận những bước khởi đầu đầy hứa 

hẹn trong thập kỷ qua. Năm 1992 các sản phẩm đầu tiên của liên doanh ôtô và VMC đã 

được xuất khẩu và bán trên thị trường Việt Nam. Sau đó năm 1995, 1996, 1997 nhiều 

liên doanh ôtô khác lần lượt ra  đời. Đến nay có 14 liên doanh ôtô đang hoạt động tại 

Việt Nam, theo thống kê của Bộ Giao Thông Vận Tải thì doanh số bán xe của 14 liên 

doanh tăng trưởng khá. 

 

Hình 1.3: Biểu đồ doanh số bán xe của 11 liên doanh ôtô ở Việt Nam 

        Thị trường ôtô Việt Nam luôn sôi động và biến động từng ngày, cuộc cạnh tranh 

lành mạnh của các nhà sản xuất sẽ làm cho chất lượng sản xuất ngày càng được nâng 

cao, giá thành từng bước hạ xuống đáp ứng lòng mong mỏi của người tiêu dùng. 

1.1.4  Giới thiệu phân tích đặc điểm của các đơn vị lắp ráp Ôtô tại Việt Nam. 

       1. Các loại xe lắp ráp tại Việt Nam 

        Việc hạn chế số chủng loại xe là rất cần thiết vì nếu không hạn chế số chủng loại 

xe sẽ dẫn đến tình trạng thừa, loại thiếu chi phí khấu hao sẽ tăng kèm theo chúng là hệ 

thống sửa chữa, bảo dưỡng gây lãng phí, các hệ thống này không khai thác được hết công 

suất. Khi tăng số chủng loại xe phải cân nhắc cẩn thận để chủng loại mới có thực sự đáp 

ứng với nhu cầu thị trường các lĩnh vực của nền kinh tế. Nếu như không có nhu cầu lớn 

về các chủng loại mới, các cơ sở lắp ráp phải ngừng khi chủng loại mới thoả mãn nhu cầu 

thị trường. Trong trường hợp nhu cầu nhỏ có thể giải quyết bằng cách không nhập toàn 

bộ xe mà nên nhập một số mác xe nhất định, tránh trường hợp lãng phí, xe phải ngừng 

hoạt động vì thiếu phụ tùng thay thế đặt mua của nước ngoài. 

 Với nhu cầu về thị trường ôtô và điều kiện công nghệ hiện nay của nước ta, cần 

phải xác định rõ ràng chủng loại xe cần lắp ráp: 

       - Xe du lịch: Bao gồm các loại xe du lịch 4 chỗ, 6 chỗ ngồi 

       - Xe khách: 7 chỗ ngồi, 9 chỗ ngồi, 12 chỗ ngồi và 15 chỗ ngồi 

 - Xe tải và xe buýt loại nhỏ (trọng tải từ 2-4 tấn): Bao gồm xe tải nhẹ 1,5 tấn; xe 

buýt dưới 12 chỗ ngồi. 

       - Xe buýt loại trung từ 15-48 chỗ ngồi. Một số xe chuyên dùng (xe cải tiến). 



Công nghệ lắp giáp ô tô 
 

 

22  

       - Xe tải và xe buýt loại lớn (trọng tải trên 4 tấn): bao gồm loại xe tải loại 8 tấn, xe 

buýt hơn 50 chỗ ngồi… 

      2. Các đơn vị lắp ráp 

Hiện nay ở Việt Nam, đã có 11 liên doanh lắp ôtô và 6 doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, cho đến năm 2001, tuy tăng trưởng không cao nhưng một số liên doanh đã 

bắt đầu sinh lãi. Với doanh số bán xe tăng mạnh, nhiều liên doanh đã nghĩ tới việc nâng 

cấp dây chuyền lắp ráp hoặc sản xuất của mình. 

 Số liệu thống kê thị phần của 11 liên doanh ôtô vào cuối năm 2001 

 
 

 
 

             

 

                  Hình 1.4 Biểu đồ thị phần của 11 liên doanh ôtô – cuối năm 2001 

Bảng 1.4 Giá hiện thời các loại ôtô lắp ráp tại Việt Nam 

Hãng Mác Giá tại các đại lý 

SUZUKI Truck 

Blind van 

Window van 

7.310 USD 

9.024 USD 

9.990 USD 

BMW 323I (5 chỗ) 56.000 USD 

KIA Pride CD (5 chỗ) 8.900 USD 

Toyota 29.4% VMC 9.2% Isuzu 3.8% 

Vidamco 14.9% Vinastar 8.2% Vindaco 2.4% 

Ford 9.8% Visuco 7.7% Hino 0.5% 

Mercedes 9.6% Mekong 4.4%     
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Pride GTX 11.500 USD 

MAZDA 626 (5 chỗ) 

626 DLX (5 chỗ) 

27.900 USD 

28.900 USD 

MITSUBISHI Lancer GLXi 

Pajero Supremer 

Pajero XX 

Pajero X 

24.000 USD 

52.000 USD 

41.000 USD 

36.000 USD 

DAEWOO Nubira Powernonics 1.6 

Nubira  

Powernonics 2.0SE/CDX 

Matiz (không có trợ lực) 

Matiz SE 

Leganza 

17.700 USD 

21.500 USD 

8.990 USD 

9.590 USD 

29.000 USD 

MERCEDES-BENZ E 240 số sàn 

C200 số tự động 

C180 số tự động 

77.175 USD 

52.920 USD 

44.000 USD 

FORD Laser LX 

Laser Deluxe 

Ranger XLT 

23.000 USD 

25.900 USD 

24.900 USD 

TOYOTA Camry V6 Grande 

Camry 2.2 Gli 

Corolla Altis 

Hiace SuperWagon(12 chỗ) 

Land Cruiser 4.5 GX 

44.000 USD 

36.000 USD 

27.500 USD 

28.500 USD 

54.000 USD 

Với sản lượng xe năm 2001 đạt khoảng 20.000 chiếc, tăng 40% so với năm trước 

do chính sách hỗ trợ cho các liên doanh, cộng thêm nền kinh tế tăng trưởng cao, sản 

phẩm của các công ty dần dần phù hợp với thị hiếu và thu nhập của người dân nên kéo 

theo sức mua của thị trường trong nước tăng lên. 

      3.  Đặc điểm các đơn vị lắp ráp ôtô tại thị trường Việt Nam 

         a) TOYOTA 

        Trong 11 liên doanh lắp ráp ôtô hiện nay, Toyota vẫn luôn chứng tỏ mình là anh cả 

trong thị trường ôtô Việt Nam. Qua 5 tháng hoạt động sản xuất, hãng đã tăng từ 50 xe/ tháng 

lên 400 xe/ tháng, sản lượng bán ra của Toyota là 10.000 chiếc. 
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        Bảy tháng đầu năm 2001, hãng đã đạt được 8.000 chiếc xe hơi, tăng 40% so với năm 

trước. Trong đó xe được tiêu thụ mạnh nhất là Corolla và Zace (Giá khoảng 22 đến 24 ngàn 

USD/ chiếc). 

Các loại xe mà Toyota hiện đang lắp ráp tại Việt Nam là: Camry, Corolla, Hiace, Zace 

và Land Cruiser. Trong đó dây chuyền sản xuất Toyota Land Cruiser hoàn toàn dựa trên dây 

chuyền sản xuất xe mới ra đời ở Việt Nam từ tháng 9/2000. Chiếc Toyota Hiace vẫn đang giữ 

vị trí bán chạy nhất trong dòng xe chở khách cỡ nhỏ, với số lượng bán trên 5000 chiếc trong 5 

năm đầu, chiếm 55% tổng số xe “minibus” b²n ra của tất c° c²c liên doanh ôtô trong nước.Từ 

năm 1996 đến ngày 30/9/2001 đã có 5038 chiếc Hiace được bán trong tổng số 9152 chiếc xe 

cùng loại được bán ra của tất cả các liên doanh. Trong 9 tháng đầu năm 2001 thì Hiace chiếm 

49,6% với 1273 chiếc trong số 2565 chiếc xe các nhãn hiệu cùng loại. 

         b) ISUZU 

        Công ty chính thức sản xuất kinh doanh vào tháng 5/1997. Trong vòng 3 năm, từ năm 

1997 đến 2000, công ty ôtô ISUZU Việt Nam với xưởng đặt tại quận Gò Vấp-TP.HCM đã bán 

ra thị trường Việt Nam 500 chiếc xe tải. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2000, thị phần xe tải 

của ISUZU Việt Nam tại thị trường nội địa chiếm 40%. Từ đầu năm 2001 đến nay, công ty 

ôtô ISUZU Việt Nam đã bán được 800 chiếc do ISUZU Việt Nam lắp ráp, đạt doanh số trên 

14 triệu USD. Vào năm 2002, công ty đã lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh khoảng 1000 

xe các loại. 

        c) VIDAMCO 

        Qua biến động thị trường ôtô Việt Nam năm 2001 vừa qua thì Vidamco vẫn không có 

gì đột biến. Với số liệu thống kê thị phần của 11  liên doanh ôtô năm 2001 thì Vidamco chỉ 

Vidamco chỉ đứng sau Toyota- vị trí mà bất cứ hãng nào cũng thèm muốn. Trong tháng 

7/2001, Vidamco đã bán được 300 chiếc Matiz, 50 chiếc Legenza, 523 chiếc Nubira và 171 

chiếc Lanos, sản lượng bán ra gần gấp đôi năm ngoái. Trong khi các hãng lớn đang quan tâm 

đến các dự án đầu tư lắp ráp tại Việt Nam các loại xe du lịch phục vụ cho các cá thể thì 

Vidamco lại quan tâm đến các dự án xe buýt nội thành hơn. Tháng 5/2001, những xe buýt đầu 

tiên do Vidamco sản xuất sẽ đựoc xuất khẩu sang Irắc, đợt đầu tiên sẽ giao 300 chiếc vào năm 

2001, 200chiếc còn lại được đăng ký bằng hợp đồng 3 bên vào tháng 10/2002 giữa Vidamco, 

Tổng công ty máy động lực & máy nông nghiệp Việt Nam với đối tác Gamco của Irắc.  

       d) FORD 



Công nghệ lắp giáp ô tô 
 

 

25  

        Với tổng vốn đầu tư tại Việt Nam khoảng 121 triệu USD nhà máy sản xuất và lắp ráp 

tại Hải Dương với công suất 14.000 chiếc/ năm. 

 Hiện tại, các loại xe đang lắp ráp tai 5 Việt Nam của Ford là: là xe tải  Ford 

Trader,FordTransit, xe con 5 chỗ ngồi Ford laser. 

 

            Hình 1.5  Biểu đồ tăng trưởng của hãng Ford ViệtNam    

Tính đến tháng 11/2001, Ford đang đứng vị trí thứ 5 trong bảng tổng sắp của 14 

liên doanh trên thị trường ôtô Việt Nam. Nhưng chỉ một tháng cuối năm thôi, Ford đã 

dành được vị trí thứ 3 của Mercedes chứng tỏ Ford đang dần lấy lại thế mạnh của mình 

trong thị trường ôtô Việt Nam. 

         e) MERCEDES 

        Mặc dù đang rơi xuống vị trí thứ tư của bảng tổng sắp trong 11 liên doanh, nhưng 

hãng này đã quyết tâm thực hiện trong công cuộc chinh phục thị trường ôtô Việt Nam với 

mức tăng trưởng đã lên gần tới 300% năm so với 2000. 
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Hình 1.6 Xe Mercedes ở thị trường Việt Nam 

        Mercedes đang đầu tư dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam các loại xe Mercedes 140, 

C200K. Loại xe thành công nhất của MBV là loại xe buýt cỡ nhỏ 16 chỗ ngồi được bán 

chạy nhất năm 2001. 

     f) MEKONG AUTO 

 

Hình 1.7 Dây chuyền sản xuất ôtô ở nhà máy ôtô Mekong 

        Là liên doanh ôtô lắp ráp đầu tiên tại Việt Nam, liên doanh được cấp giấy phép 

ngày 22/06/1991 với số vốn đầu tư ban đầu là 39.995.000 USD. 

        Tháng 5-1992, nhà máy đã đưa ra thị trường sản phẩm đầu tiên, đó là loại xe 2 cầu 

chủ động mang nhãn hiệu  Mekong 4DW . Trong thời gian đầu nhà máy sẽ cho ra đời 80 

xe/ tháng sau đó sẽ điều chỉnh tuỳ vào nhu cầu thị trường. Đến nay hãng đã và đang lắp 

ráp tại Việt Nam một số chủng loại xe mới, trong đó có các loại xe như Musso, Fiat 

Siena, Iveco là đang được tiêu thụ mạnh nhất. 

        Vào năm 2002, Mekong Auto sẽ có dự án đưa sang Việt Nam dây chuyền công 

nghệ lắp ráp Y 200. Đây là thế hệ xe 2 cầu mới nhất của   Sang Yong, có hình dáng trẻ 
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trung và tiện nghi hơn chiếc Musso, để cạnh tranh với các loại xe Zace, Jolie một cầu của 

Toyota và Mitsubishi. 

       g) Các đơn vị khác 

        Ngoài 11 đơn vị lắp ráp ôtô hiện nay, còn có 2 doanh nghiệp là công ty TNHH 

Asia và công ty Xây dựng & Thương mại thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã trình bày dự án 

loại ôtô chở khách trên 25 chỗ ngồi. Trong đó dự án của công ty Xây Dựng & Thương 

mại có vốn đầu tư gần 1 triệu USD và dự án của công ty TNHH Asia có vốn đầu tư trên 6 

triệu USD. Hai công ty này được chính phủ cấp giấy phép cho nhập khẩu linh kiện dưới 

dạng CKD2 để lắp ráp ôtô, yêu cầu phải đúng công suất được duyệt và chỉ được thực 

hiện trong năm 2002. 

Từ năm 2003 trở đi, doanh nghiệp phải thực hiện chương trình nội địa hoá để sản xuất và 

lắp ráp ôtô dạng IKD  

- Công ty TNHH Phương Trinh vừa cho biết chương trình lắp ráp xe minibus 12 

chỗ ngồi từ khung xe tải nhẹ Suzuki nhằm thay thế các xe lam, được công ty bắt đầu từ 

3/2001. 

- Nhà máy cơ khí ôtô Đà Nãng đã đưa ra thị trường mẫu xe buýt Tanda 50 chỗ 

ngồi vào cuối thàng 2/2001. Mẫu xe này do nhà máy đóng mới, từ phần máy gầm nhập 

khẩu từ Hàn Quốc, được phát  triển trên mẫu xe buýt Tanda 29 chỗ ngổi của đơn vị trước 

đây. Theo dự án này nhà máy sẽ hoàn chỉnh toàn bộ dây chuyền sản xuất lắp ráp các loại 

xe buýt các loại từ 29 đến 50 chỗ ngồi theo công nghệ sản xuất của Châu Au và Hàn 

Quốc, đồng thời tăng thêm công suất sản xuất ôtô từ  250 chiếc/năm lên hơn 500 

chiÕc/n¨m.  

- Công ty chuyên sản xuất hộp số và phụ tùng ôtô Nicdec Tosok của Nhật Bản vừa 

tuyên bố bắt đầu từ năm 2003 sẽ chuyển toàn bộ các cơ sở sản xuất chế tạo của mình 

sang Việt Nam và chỉ để lại Nhật Bản một số phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. 

Đây là một điều đáng mừng cho ngành công nghiệp non trẻ của Việt Nam. 

1.1.5 Các nhân tố anh hưởng tới sự phát triển nền công nghiệp Ôtô tại Việt Nam 

        Trong khi toàn cầu đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, trì trệ về kinh tế, nhất là 

sau vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ, các hãng sản xuất ôtô trên thế giới đều bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng và có dấu hiệu thua lỗ kể cả tài sản. Nhưng ở thị trường Việt Nam theo thống kê 

của bộ thương mại thì vào năm 2001 thì hầu như tất cả các liên doanh gồm 11 đơn vị lắp 

ráp ôtô tại Việt Nam, trừ Hino đều có thể ăn mừng vì hoạt động của họ đều bắt đầu sinh 

lời. 
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        Thật vậy nếu Việt Nam có một tiềm năng rất mạnh cho nền công nghiệp ôtô trong 

tương lai. Với dân số khoảng 80 triệu người trong đó 99% biết chữ, 80% thanh niên dưới 

tuổi 30 đã nói lên sức trẻ cho nền công nghiệp ôtô Việt Nam. Mặt khác mức thu nhập 

bình quân đầu người thấp khoảng 370 USD/ năm, chứng tỏ giá trị công nhân ở Việt Nam 

tương đối rẻ hơn so với nước khác. 

        Theo số liệu thống kê của bộ giao thông vận tải thì có khoảng 500.000 đầu xe 

đang lưu hành với tỉ lệ 1 xe/ 170 người, một tỉ lệ còn quá xa so với các nước phát triển 1 

xe/ 1,6-3 người. Nhưng trong đó 80% lượng xe tập trung ở các đô thị và các thành phố 

lớn nên nâng tỉ lệ sử dụng 1xe/20 người tương đương với các nước trong khu vực. Tổng 

sản lượng khoảng 35.000 xe/năm đạt doanh số khoảng 700 triệu USD, điều này càng nói 

lên được Việt Nam là một thị trường lớn trong khu vực Đông Nam ¸. 

        Để nền công nghiệp ôtô Việt Nam phát triển nhanh hơn nữa, ngoài những tiềm 

năng thuận lợi sẵn có, cần phải có sự đồng điệu giữa các nhà cung ứng sản phẩm, các cơ 

quan chức năng và người tiêu thụ: 

       - Đối với người cung cấp sản phẩm: Phải có sự cam kết đầu tư dài hạn được thể 

hiện qua chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng, giá cả, dịch vụ hậu mãi… và chiến 

lược tiếp cận khách hàng. 

       - Người điều tiết (các cơ quan chức năng): Có sự ổn định về chính sách trong thời 

gian dài. Chính sách này sẽ tác động lên 3 mảng chính đó là: 

         + Tác động lên nhà sản xuất thể hiện qua các biểu thuế phí chuyển giao 

công nghệ, chính sách quản lý tài chính, quản lý giá, luật vật tư … 

        + Tác động đến người mua: Qua các loại phí giao thông trước bạ, quản lý 

đăng ký, phương pháp định giá tài sản, khấu hao tài sản … 

        + Tác động đến quan hệ xã hội: Luật giao thông, môi trường giao thông 

văn hoá sử dụng ôtô. 

        Vừa qua chính phủ đã ra nhiều quyết định để bảo hộ cho các nhà doanh nghiệp 

sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước như: 

       -1/1/2001: Bộ trưởng bộ tài chính đã ra quyết định 159/2000/QĐ/BTC: bải bỏ thuế 

suất, thuế nhập khẩu linh kiện dạng rời đồng bộ CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ 

tùng của một số ngành. 

       - Cấm nhập khẩu một số xe sản xuất trước năm 1996xe nguyên chiếc 24 chỗ ngồi 

        Thủ tướng chỉ đạo phải ưu tiên mua xe trong nước, những Việt kiều hoặc doanh 

nghiệp nào muốn mua xe từ nước ngoài đem về phải chịu thuế suất 100%, rồi chịu thuế 

tiêu thụ đặc biệt 100%, cộng với khoản thuế khác thì thuế khi mua xe từ nước ngoài là 
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220%. Trong khi đó các doanh nghiệp tư nhân muốn nhập khẩu linh kiện dạng CKD 2 

chỉ chịu thuế suất 20 % và giảm được từ 60-100% thuế tiêu thụ. 

       Người tiêu thụ: Sự hiểu biết về giá trị sản phẩm, tâm lý tiêu dùng, văn hoá ứng xử, 

văn minh công nghiệp. 

1.1.6 Nhận xét tổng quan - những cơ hội và thách thức nền công nghiệp Ôtô Việt 

Nam 

Qua những phân tích trên đây chúng ta có thể thấy rằng, công nghiệp xe hơi thế 

giới đã có những tiến bộ rất vượt bậc về mặt khoa học kỹ thuật, một chiếc xe hơi ngày 

nay đã được trang bị ngày càng đầy đủ hơn các hệ thống phụ, nhằm tạo ra sự an toàn cần 

thiết và cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng xe. ở các nước có nền công nghiệp 

ôtô lâu đời như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu… thị trường xe hơi đã gần như đạt đến mức giới 

hạn, hầu như mỗi người dân đều sở hữu một chiếc xe hơi của riêng mình. Điều này khiến 

các nhà sản xuất xe hơi hướng đến việc xuất khẩu xe hơi sang nhóm các nước đang phát 

triển, nơi mà nhu cầu tiêu thụ xe hơi sẽ phát triển rất mạnh trong tương lai, khi nền kinh 

tế tăng trưởng và cuộc sống của người dân được nâng lên. 

        Việt Nam cũng là một nước như vậy, những năm gần đây cùng với sự phát triển 

của nền kinh tế, người Việt Nam đã và đang rất quan tâm đến thị trường xe hơi trong 

nước, điều này thể hiện qua các con số thống kê việc tăng trưởng hàng năm. Có thể nói 

thị trường ôtô vào thời điểm hiện nay đang nóng dần lên, các liên doanh sản xuất lắp ráp 

ôtô ở Việt Nam đã bắt đầu sinh lãi và đang có kế hoạch phát triển, mở rộng các nhà máy 

sản xuất của mình, nhiều tư nhân đã nhảy vào thị trường ôtô và kết quả thu được rất khả 

quan. 

        Nền công nghiệp ôtô Việt Nam còn hết sức non trẻ, bởi vậy cần sự quan tâm và hỗ 

trợ rất nhiều từ phía các cơ quan chức năng và nhà nước để có thể đứng vững và phát 

triển theo mục tiêu cuối cùng đã đề ra là sản xuất xe ôtô mang thương hiệu Việt Nam. 

Chúng ta cần có những chính sách và cơ chế đúng đắn, không ngừng nghiên cứu học hỏi 

đường lối của các nước đi trước như Hàn Quốc, Nhật Bản… và áp dụng một cách phù 

hợp, có hiệu quả, cũng như khả năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực 

ôtô và linh kiện ôtô. 

        Thị trường ôtô trong nước là một thị trường nhiều tiềm năng và rất hứa hẹn, người 

dân Việt Nam trong những năm sắp tới sẽ mua được xe ôtô với giá thấp hơn khi chúng ta 

gia nhập AFTA vì khi đó hàng rào thuế quan giữa 10 nước ASEAN sẽ bải bỏ. Khi đó 

không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng thị trường xe hơi trong 
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nước sẽ biến động rất mạnh. Những điều này sẽ tạo ra những cơ hội và những thách thức 

lớn đối với nền công nghiệp xe hơi Việt Nam. 

- Những cơ hội 

        + Sản lượng xe hơi sẽ được tiêu thụ mạnh hơn nhiều lần do giá cả giảm  

        + Thị trường sẽ được mở rộng sang các nước trong khu vực. 

        + Sẽ có nhiều nhà sản xuất và cung cấp linh kiện hơn, cho nên các hãng 

sản xuất xe hơi có thể mua được giá rẻ với chất lượng tốt nhất. 

- Những thách thức 

        + Sẽ có sự cạnh tranh gay gắt với các công ty của các nước trong khu vực. 

Doanh nghiệp sản xuất nào muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng cải tiến sản 

phẩm và hạ giá thành. 

        + Công nghiệp ôtô Việt Nam chỉ mới ở mức độ lắp ráp, dù có nội địa hoá 

nhưng rất ít, nếu không có những chủ trương chính sách kịp thời thì việc thực hiện được 

mục tiêu đề ra là rất khó, nếu không muốn nói là không thể làm được. 

1.1.7 Kết luận 

Để xây dựng công nghiệp ôtô, nước Mỹ và Châu Âu phải mất hơn trăm năm, nước 

Nhật 50-70 năm, Hàn Quốc 40 năm, thì Việt Nam cũng khó có thể làm nhanh hơn và 

chưa có thể có được công nghệ ôtô lớn mạnh vì: 

- Thị trường nội địa rất nhỏ, mức sống thấp, sức mua rất hạn hẹp: GDP theo đầu 

người hiện nay chỉ ở mức trên 400USD/năm, trong khi đó theo các nghiên cứu thì GDP 

bình quân đầu người phải đạt mức 1000USD/năm mới tạo thị trường đủ lớn đảm bảo cho 

công nghiệp ôtô có lợi nhuận và mức 4000USD/năm để đảm bảo cho ngành công nghiệp 

ôtô phát triển nhanh. Như vậy, Việt Nam phải mất 20-30 năm nữa mới hội đủ điều kiện 

phát triển ngành công nghiệp ôtô. 

- Thị trường thế giới đã bão hòa: minh chứng là sự phá sản, sụp đổ và sáp nhập 

của các tập đoàn lớn về ôtô. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam còn rất kém: đường xá chậm phát triển, đô 

thị và nhà ở chật hẹp không có chỗ đỗ xe. 

Nói như vậy, để những người trong ngành thống nhất với nhau rằng, xây dựng và 

phát triển công nghiệp ôtô ở Việt Nam, điều mà những người trong ngành bắt đầu từ 10 

năm trước đây là một con đường lâu dài, là công việc của vài ba chục năm, hoặc lâu hơn, 

nhưng đồng thời cũng là việc phải làm, nếu Việt Nam muốn trở thành nước CNH – 

HĐH sau 20 năm tới. 
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Bởi vậy, 10 năm qua đã là chặng đường đáng kể của nền công nghiệp ôtô nước 

nhà đã đi, nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước, và trên con đường dài đó, để đi đến xây 

dựng một nền công nghiệp ôtô thực sự Việt Nam và tương xứng với tiềm năng của đất 

nước, chắc chắn chỉ một số nhà sản xuất ôtô có năng lực mạnh về công nghệ, tài chính và 

uy tính thương trường mới tồn tại được ở Việt Nam. Việt Nam cần đưa ra những chính 

sách hợp lý nhằm ưu đãi đầu tư; các chính sách về thuế, nội địa hóa, nhập khẩu; kích 

cầu; quy hoạch giao thông và đô thị. 

1.2  Các loại hình thức lắp ráp và chính sách thuế đối với nghành công nghiệp ôtô 

tại Việt Nam 

       Theo  quyết định số 17/TĐC/QĐ, ngày 17/2/1992 của Tổng cục Trưởng-Tổng cục 

đo lường chất lượng về “Quy định c²c lo³i hình lắp r²p xe ôtô” (Quy định chung)         

- Điều 1.1: Các loại xe ôtô lắp ráp theo bất kỳ loại hình nào phải đảm bảo an toàn 

và chất lượng   

      - Điều 1.2: Đối với mỗi loại hình thức lắp ráp, từng loại xe ôtô phải có hình vẽ và 

danh mục tổng thành, cụm máy, cụm chi tiết và chi tiết nhập khẩu,sản xuất trong nước. 

- Điều 1.3: Đối với tất cả loại hình lắp ráp: Động cơ, hộp số, cầu chủ động và hệ 

thống phanh phải nguyên dạng do nhà chế tạo cung cấp. 

        - Điều 1.4: Quy định này sẽ được bổ sung và sửa đổi cần thiết cho phù hợp với 

yêu cầu nhà sản xuất và lợi ích nhà nước. 

1.2.1  Giới thiệu các dạng nhập linh kiện và lắp ráp Ôtô 

Tuỳ theo từng mức độ phức tạp và chuyên môn hoá  được chia thành nhiều dạng: 

      1. Phương pháp lắp ráp CBU. 

Xe được nhập về dạng nguyên chiếc, các cụm chi tiết, khung gầm, thùng vỏ, cabin 

được lắp ráp, liên kết và sơn hoàn chỉnh. Mức độ phức tạp không có. 

      2. Phương pháp lắp ráp dạng SKD (semi knocked down) 

Phương pháp lắp ráp từ các cụm chi tiết là cụm bán tổng thành được nhập từ nước 

ngoài hoàn toàn. Tại nơi lắp ráp sẽ được tiến hành lắp ráp thành cụm tổng thành và cuối 

cùng hoàn chỉnh thành sản phẩm. Một số chi tiết phụ tùng trong quá trình lắp ráp sẽ do 

trong nước sản xuất. Phương pháp này có độ phức tạp cao hơn phương pháp trước. 

     3. Phương pháp lắp ráp dạng CKD (Completety knocked down) 

  ở phương pháp này, các chi tiết nhập về có mức độ tháo rời cao hơn ở phương 

pháp SKD và chưa sơn. Vì vậy, các xí nghiệp  lắp ráp các xí nghiệp phải trang bị các dây 

chuyền hàn và sơn CKD 1 và CKD 2 với mức độ tăng dần. 
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     4. Phương pháp lắp ráp dạng IKD (Incompletety knocked down) 

Phương pháp này lắp ráp sản phẩm từ các chi tiết rời được nhập từ nước ngoài. Một tỉ lệ 

đáng kể các chi tiết trong sản phẩm sẽ do nền sản xuất trong nước cung cấp. Phương 

pháp này là bước chuẩn bị cho việc lắp ráp sản phẩm từ 100% chi tiết được sản xuất 

trong nước với bản quyền và các kỹ  thuật được chuyển giao từ hãng sản xuất gốc. 

1.2.2 Chính sách thuế hiện hành đối với ngành công nghiệp Ôtô 

 Ngành công nghiệp ôtô trên thế giới đã và đang trở thành một ngành công nghiệp 

chủ yếu và được đánh giá là ngành công nghiệp quan trọng của những quốc phát triển 

như Mỹ, Nhật, Đức. So với các nước phát triển, sản xuất ôtô ở các nước ASEAN chưa đạt 

đến trình độ phát triển cao, chủng loại xe chưa đa dạng phong phú, chủ yếu là sản xuất 

xe thông dụng cỡ nhỏ, giá rẻ, chất lượng còn kém, giá thành cao hơn xe cùng loại ở các 

nước khác trên thế giới, đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển. 

 Đối với Việt Nam, sau hơn 10 năm, kể từ khi liên doanh lắp ráp ôtô đầu tiên ra 

đời, cho đến nay, ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đã dần hình thành và có những bước 

tiến đáng kể, cung cấp cho thị trường Việt Nam nhiều loại xe đẹp, hiện đại, chất lượng 

cao thay thế hàng nhập khẩu với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như 

Mercedes-Benz, Ford, Isuzu…  Tổng số xe xuất xưởng từ khi bắt đầu lắp ráp đến nay của 

11 liên doanh khoảng hơn 50.000 xe, nộp ngân sách khoảng 160 triệu USD, thu hút gần 

3000 lao động… Thúc đẩy sự ra đời và phát triển của các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng 

ôtô như lốp, săm, ghế ngồi… Đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự cố gắng của bản thân 

các doanh nghiệp, các chính sách đầu tư vốn, công nghệ bảo hộ… của nhà nước cũng có 

vai trò rất quan trọng. Trong các chính sách vĩ mô ấy, hệ thống chính sách thuế hiện 

hành thông qua việc thực hiện ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận 

sau thuế từ đó tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam, khuyến khích đầu tư 

sản xuất lắp ráp ôtô trong nước. Cụ thể như sau: 

     1. Về thuế nhập khẩu  

Để bảo hộ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất ôtô,phụ tùng ôtô, 

chính sách thuế nhập khẩu đối với ôtô và phụ tùng ôtô đã được qui định theo hướng: 

- Quy định thuế nhập khẩu cao nhất (100%) đối với ôtô nguyên chiếc từ 50 chỗ 

ngồi trở xuống và ôtô tải có tổng trọng lượng tối đa không quá 5 tấn: mức thuế nhập 

khẩu thấp nhất đối với ôtô chuyên dùng (ôtô cứu thương, chở tù, chở rác, cứu hỏa…). 
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- Quy định mức thuế nhập khẩu thấp và giảm dần theo loại nhập khẩu linh kiện 

rời cho lắp ráp dạng lắp ráp CKD1 đã có thân và vỏ xe đã có sơn lót tĩnh điện có mức 

thuế nhập khẩu thấp nhất. Ví dụ: linh kiện CKD1 đã có thân và vỏ xe đã có sơn lót tĩnh 

điện của ôtô chính 9 chỗ ngồi trở xuống là 45%: linh kiện IKD của ôtô tải trọng tải trên 5 

tấn nhưng không quá 20 tấn là 1% 

- Quy định mức thuế nhập khẩu cao đối với những phụ tùng ôtô mà trong nước đã 

sản xuất được (50%, ghế ngồi 40%, thùng vỏ xe 30%); quy định mức thuế nhập khẩu 

thấp đối với những loại phụ tùng ôtô mà trong nước chưa sản xuất như nhíp, lò xo, thuế 

nhập khẩu 3%… 

Với chính sách bảo hộ bằng thuế nhập khẩu như trên đã góp phần tăng sản lượng 

ôtô sản xuất lắp ráp trong nước từ chỗ còn hoàn toàn phải nhập khẩu, tiến tới đã sản xuất 

lắp ráp được hầu hết các loại ôtô và một số phụ tùng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong 

nước, thay thế hàng nhập khẩu, góp phần tiết kiệm ngoại tệ… 

      2. Về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 

 Để hướng dẫn tiêu dùng, góp phần hạn chế sử dụng ôtô trong điều kiện thu nhập 

của đại đa số nhân dân lao động còn thấp, hệ thống giao thông chưa phát triển, luật thuế 

TTĐB và nghị Định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính Phủ quy định chi tiết 

thi hành luật thuế TTĐB đã quy định ôtô dưới 24 chỗ ngồi thuộc đối tượng chịu thuế 

TTĐB. Mức thuế suất thuế TTĐB được áp dụng cụ thể cho từng loại xe ôtô (kể cả ôtô 

nhập khẩu và ôtô sản xuất lắp ráp trong nước) như sau: 

- Ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống: Thuế suất 100% 

- Ôtô từ 6 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi: Thuế suất 60% 

- Ôtô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi: Thuế suất 30% 

 Mặc dù quy định như trên nhưng trên thực tế hiện nay, để giảm khó khăn cho ôtô 

sản xuất trong nước, ôtô sản xuất trong nước có thể được giảm thuế TTĐB (theo qui định 

của luật thuế TTĐB từ ngày 1/1/1999 đến 31/12/2003, cơ sở lắp ráp, sản xuất ôtô trong 

nước được giảm 95% mức thuế suất). Tức là các cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô dưới 24 chỗ 

ngồi chỉ phải nộp thuế TTĐB với mức thuế như sau: 

+ Ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống: Thuế suất 5% 

+ Ôtô từ 6 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi: Thuế suất 3% 

+ Ôtô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi: Thuế suất 1,5% 

       3. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) 
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 Theo qui định của luật thuế GTGT thì những hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng 

chịu thuế TTĐB sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

- Ôtô trên 25 chỗ ngồi và các loại ôtô khác (phương tiện vận tải) thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT với mức thuế suất hiện hành áp dụng là 5% (quy định Luật thuế GTGT: 

10%, sau đó đã áp dụng 5%). 

 Tuy nhiên, do chính sách thuế hiện hành đã được ban hành và áp dụng từ những 

năm đầu của thời kỳ đổi mới và đã được sửa đổi một số lần nhưng do được xây dựng 

trong điều kiện chưa phải thực hiện các cam kết quốc tế. Nhưng từ đầu năm 2003 trở đi 

cùng với việc phải đưa vào cắt giảm toàn bộ các mặt hàng cam kết giảm thuế để thực 

hiện AFTA, Việt nam – Hoa kỳ, thời gian tới, Việt nam phải xoá bỏ các ưu đãi về thuế 

nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm, xoá bỏ cơ chế áp dụng giá tối thiểu, thực hiện 

áp dụng trị giá tính thuế theo Hiệp định trị giá GATT, xoá bỏ chính sách phân biệt đối xử 

về thuế tiêu thụ đặc biệt đối xử về thuế tiêu thụ đặc biệt giữa ôtô sản xuất trong nước với 

ôtô nhập khẩu… do đó chính sách thuế hiện hành đối với ôtô và phụ tùng ôtô còn một số 

tồn tại cần phải sửa đổi trong thời gian tới. Những nội dung cần sửa đổi là: 

- Với khoảng cách chênh lệch quá lớn về mức thuế nhập khẩu giữa ôtô nguyên 

chiếc và linh kiện rời (100% đối với xe ôtô nguyên chiếc, 7% đối với dạng rời IKD) quy 

định nhiều dạng linh kiện rời (5dạng rời) tuy phù hợp với giai đoạn đầu lắp ráp ô tô  

nhưng nếu tiếp tục kéo dài chính sách ưu đãi này,  mục tiêu có được một ngành công 

nghiệp ôtô đủ mạnh với tỷ lệ nội địa quá từ 30% trở lên là không thể thực hiện được 

(theo giấy phép đầu tư, hầu hết các liên doanh đều cam kết tăng tỷ lệ nội địa hoá từ 

5%/giá trị xe lên 30% /giá trị xe trong vòng 10 năm kể từ khi bắt đầu lắp ráp).  

- Việc quy định mức thuế nhập khẩu thấp hoặc 0% hỗ trợi một số loại xe chuyên 

dùng (cứu thương, chở rác, chở tù…) tuy hỗ trợ, giảm khó khăn cho các đơn vị sử dụng 

vốn ngân sách trong thời gian qua, nhưng xét về cấu tạo và yêu cầu quản lý đặc biệt 

trong điều kiện cơ chế thị trường là không phù hợp cần sửa đổi để tránh lợi dụng. Thực tế 

hiện nay, đối tượng sử dụng các loại xe chuyên dùng không phải chỉ bao gồm các đơn vị 

sử dụng vốn ngân sách, xe chuyên dùng chỉ khác xe thông dụng ở những bộ phận gắn 

trên xe còn khung gầm xe hoặc hầu hết những bộ phận cơ bản của xe là hoàn toàn giống 

nhau (xe cứu thương chỉ khác xe ôtô chở người ở các thiết bị lắp trên xe như cáng bệnh 

nhân, thiết bị truyền dịch tủ thuốc và dụng cụ cấp cứu, còi hú), nên một số đơn vị lợi 

dụng để nhập khẩu ôtô chuyên dùng, sau khi hoàn thành thủ tục hải quan tháo bỏ các bộ 

phận chuyên dùng  cải tạo thành xe thông dụng trốn thuế nhập khẩu. 
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- Để hạn chế nhập khẩu xe cũ, nhà nước đã dùng biện pháp cấm nhập khẩu. Tuy 

nhiên, căn cứ vào nhu cầu sử dụng, thời gian qua chính phủ đã cho phép nhập khẩu một 

số loại xe cũ có chất lượng từ 80% trở lên và có tuổi đời không quá 5 năm. Do là xe cũ 

nên các đơn vị nhập khẩu thường kê khai giá trị nhập khẩu thấp, nhưng nếu qui định giá 

tối thiểu lại không phù hợp với cam kết trong hiệp định thương mại việt nam Hoa Kỳ và 

thông lệ chung của WTO, vì vậy để hạn chế trốn thuế qua giá cũng cần phải có qui định 

về thuế nhập khẩu xe cũ cho phù hợp.  

- Thông qua chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong 

nước như nêu trên (với mức thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho ô tô từ 5 chỗ ngồi trở 

xuống,   thuế suất 5%; « tô từ 6 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi, thuế suất 3% ;« tô từ 16 chỗ 

đến dưới 24 chổ ngồi, thuế suất 1,5%, đã góp phần hình thành nên giá bán xe sản xuất 

trong nước thấp nhiều so với giá ô tô  nhập khẩu. Tuy nhiên do mức thuế suất TTĐB như 

trên nếu thấp hơn mức thuế suất thuế giá trị gia tăng và thấp hơn nhiều so với mức thuế 

suất thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô nhập khẩu phải nộp, nên trong thời gian tới cũng cần xem 

xét để sửa đổi lại thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ô tô để 

một mặt đảm bảo tính cân đối và hợp lý giữa các sắc thuế, mặt khác đảm bảo sự bình 

đẳng, chống phân biệt đối xử giữa các ô tô nhập khẩu và ô tô sản xuất trong nước. 

        4. Lịch trình giảm thuế mặt hàng ô tô khi tham gia AFTA 

 Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995 và đã ký hiệp định kinh 

tế quan trọng là nghị định thư gia nhập của Việt Nam vào hiệp định CEPT . Theo nghị 

định này, Việt Nam bắt đầu thực hiện giảm thuế từ năm 1996 và hoàn thành giảm thuế 

xuống 0-5% vào năm 2006 muộn hơn các nước thành viên cũ 3 năm. Chương trình CEPT 

được thực hiện thông qua  4 danh mục :Danh mục cắt giảm thuế ngay (IL). Danh mục 

loại trừ tạm thời (TEL). Danh mục hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm (SEL) và danh 

mục loại trừ hoàn toàn (GEL) 

 Các danh mục CEPT của Việt Nam xây dựng trên cơ sở cố gắng không gây xáo 

động mạnh cho nền kinh tế khi thực hiện giảm thuế, kéo dài đến mức có thể sự bảo hộ 

đối với sản xuất trong nước để có thêm thời gian chuẩn bị và thích nghi  với môi trường 

cạnh tranh mới khi AFTA hoàn thành. Các mặt hàng Việt nam có thể mạnh xuất khẩu 

hoặc phải nhập khẩu do trong nước không có khả năng sản xuất được đưa vào danh mục 

IL để cắt giảm thuế theo CEPT trước, các mặt hàng Việt Nam hiện có sản xuất nhưng 

chưa đáp ứng đủ nhu cầu và phải nhập khẩu hoăc khả năng cạnh tranh thấp được đưa vào 

danh mục TEL để cắt giảm thuế muộn hơn. Các mặt hàng có ảnh hưởng đến an ninh 

quốc gia, cuộc sống và sức khoẻ con người, động thực vật, đến các giá trị lịch sử, nghệ 
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thuật, khảo cổ như :các loại động vật sống thuốc phiện, thuốc nổ, vũ khí… được đưa vào 

danh mục GEL nhằm loại trừ khỏi phạm vi mặt hàng phải thực hiện giảm thuế.  

Theo nguyên tắc nêu trên, các loại ô tô cũng được phân loại vào cả 3 danh mục 

IL, TELvà GEL và thực hiện theo lịch trình giảm thuế dần từng bước (mỗi bước ít nhất 

5% ) để đạt thuế suất cuối cùng 5% đối với những mặt hàng có thuế suất trên 5% và duy 

trì mức 0% đối với những mặt hàng hiện vẫn có thuế suất 0%. Riêng những mặt hàng có 

thuế suất cao hơn 20% sẽ phải cắt giảm ngay xuống 20%vào thời điểm đưa vào thực hiện 

CEPT (chuyển từ danh mục TEL sang danh mục IL) theo qui định của hiệp định CEPT. 

Cụ thể, các loại ô tô chuyên dùng như xe cứu thương, xe chở tù, xe cứu hoả, trộn bê tông, 

xe rửa đường,… hoặc các loại xe tải có trọng lượng lớn (trên 20 tấn) có thuế suất nhập 

khẩu thấp (0-5%) được đưa vào danh mục Il và đưa vào thực hiện CEPT ngay từ những 

năm đầu tiên. Phần lớn các loại ôtô còn lại thuộc chương 87 trong biểu thuế nhập khẩu 

được đưa dần vào thực hiện CEPT từ năm 2001 đến năm 2003, trừ các loại xe trở không 

quá 8 người kể cả lái xe được đưa vào danh mục GEL. Cũng theo nguyên tắc này, một số 

loại xe phụ tùng ô tô như động cơ thuộc chương 84 hay lớp ôtô thuộc chương 40 cũng 

được đưa vào thực hiện CEPT theo nguyên tắc mặt hàng có thuế suất thấp đưa vào danh 

mục II để thực hiện CEPT ngay  và mặt hàng có thuế suất cao đưa vào danh mục TEL để 

chuyển vào thực hiện CEPT muộn hơn.  

 Trong quá trình thực hiện chương trình CEPT. ASEAN thường xuyên yêu cầu các 

nước thành viên rà soát danh mục GEL để loại bỏ những mặt hàng không phù hợp với 

phạm vi danh mục này và chuyển những mặt hàng đó vào thực hiện giảm thuế theo 

CEPT. Hiện nay, mặt hàng ô tô dưới 9 chỗ vẫn được tiếp tục duy trì trong danh mục GEL 

của Việt nam, tuy nhiên các nước ASEAN đang tiếp tục yêu cầu rà soát lại danh mục này 

và trong năm 2003 các nước sẽ công bố danh mục GEL đã rà soát của mình. Do đó trong 

thời gian tới, mặt hàng ô tô dưới 9 chỗ sẽ được các bộ ngành cân nhắc khả năng duy trì 

trong danh mục này. 

 Cho đến thời điểm hiện nay, phần lớn các loại ô tô đã đưa vào thực hiện CEPT 

(Nghị định 21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002 ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất 

để thực hiện CEPT cho năm 2002) trừ một số loại có thuế cao (60% hay 100%) sẽ được 

chuyển vào thực  hiện CEPT từ năm 2003-là thời hạn cuối cùng đối với Việt Nam để đưa 

vào các mặt hàng còn lại vào thực hiện giảm thuế –và thuế suất sẽ giảm ngay xuống 

20% theo qui định của ASEAN. Lịch trình giảm thuế này đã được chính phủ thông qua 

năm 1997 và đã công bố rộng rãi cho các doanh nghiệp ở các ngành các cấp để chuẩn bị. 

       5. Ưu đãi thuế quan đối với mặt hàng ô tô trong cơ cấu AICO  
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Bên cạnh chương trình CEPT, chương trình tổng hợp tác công nghiệp ASEAN (AICO) 

được thiết lập nhằm tăng cường hợp tác công nghiệp trong ASEAN và khuyến khích 

chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và 

thay thế các hình thức hợp tác công nghiệp trước đây (BBC, JVC) không còn phù hợp do 

việc thực hiện chương trình CEPT. Chương trình AICO thực chất là bước thực hiện sớm 

hiệp định CEPT trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp do các doanh nghiệp được phê duyệt 

tham gia AICO sẽ được hưởng ngay thuế suất nhập khẩu  0-5%khi trao đổi các sản phẩm 

AICO trong ASEAN. Hiện nay các nước ASEAN đang có đề xuất khi chương trình 

CEPT đã hoàn thành thì sẽ giảm thuế suất AICO 5% xuống 0% để khuyến khích tham 

gia AICO. Tuy nhiên, thời gian chỉ còn vài năm nữa và bản thân các nước Asean đang 

kêu gọi đẩy nhanh thực hiện CEPT lên 01 năm và tối đa hoá số dòng thuế có thuế suất 

CEPT 0% của từng nước thành viên, do đó vấn đề này vẫn đang tiếp tục được xem xét. 

Các công ty muốn tham gia AICO cần thoả mãn các tiêu chuẩn 

- Đã đăng ký hợp pháp và đang hoạt động tại một nước thành viên Asean  

- Có tối thiểu 30% cổ phần quốc gia  

- Thực hiện các hoạt động có chia sẻ nguồn lực hoặc hợp tác công nghiệp  

 Các sản phẩm tham gia AICO là tất cả các sản phẩm công nghiệp nằm ngoài danh 

mục GEL của Việt Nam, được phân loại phù hợp với mã số và miêu tả trong biểu thuế 

nhập khẩu và phải tuân thủ qui chế xuất xứ của hiệp định CEPT (đáp ứng yêu cầu tối 

thiểu 40% hàm lượng Asean). Để được phê duyệt tham gia AICO. Các công ty phải thực 

hiện thủ tục xin phép theo quyết định 07/1998/QĐ –BCN ngày 2/2/1998 của bộ công 

nghiệp.  

 Theo thống kê của ban thư ký ASEAN, tính đến tháng 2/2002 đã có 142 hồ sơ xin 

tham gia hiệp định AICO trong đó đã có 90 hồ sơ  được phê duyệt với tổng kim ngạch 

trao đổi  sản phẩm AICO đạt 1,070 tỷ đô la /năm tại việt nam mới có 02 doanh nghiệp 

điện tử được tham gia cơ cấu AICO là SONY và SAMSUNG với các sản phẩm AICO là 

cuộn lái tia, cuộn khử từ và đèn hình phẳng TV. 
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Chương 2 
MÔ HÌNH LẮP RÁP ÔTÔ - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP ÔTÔ 

2.1  Sơ đồ khối quy trình công nghệ lắp ráp ôtô  

2.1.1 Phân loại Ôtô 

- Theo tính năng sử dụng 

 + Ôtô khách: dùng chở hành khách, như ôtô buýt, ôtô du lịch. 

 + Ôtô hàng: dùng để chở hàng hóa, loại này được quy định theo trọng tải 

 + Ôtô chuyên dùng: dùng để chở các loại hàng nhất định, như ôtô chở nhiên liệu, 

ôtô cứu thương, ôtô chữa cháy, ôtô đua…  

- Theo số chỗ ngồi và tải trọng 

  + Ôtô loại nhỏ: loại ôtô con có 2-5 chỗ ngồi, ôtô khách dưới 20 chỗ ngồi, ôtô tải 

có trọng tải 2,5 tấn trở xuống.Ôtô loại trung bình: loại ôtô con có 7 chỗ ngồi, ôtô khách 

có 20-30 chỗ ngồi, ôtô có trọng tải 2,5-5 tấn.  

+ Ôtô loại lớn: loại ôtô con có 8 chỗ ngồi, ôtô khách có 30 chỗ ngồi trở lên, ôtô 

tải có trọng tải lớn hơn 5 tấn. Ngoài ra còn tùy thuộc vào cấu tạo từng loại ôtô lắp ráp-

loại ôtô có cấu tạo thân vỏ và sát si liền (các loại ôtô du lịch, xe có trọng tải nhỏ dưới 2,5 

tấn)  hay rời nhau (ôtô tải có trọng tải lớn hơn 2,5 tấn, ôtô khách có 20 chỗ ngồi trở lên). 

Đồng thời cũng tùy thuộc vào dạng loại hình lắp ráp-mức độ phức tạp và chuyên môn 

hóa (CBU, SKD, CKD). 

2.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ lắp ráp Ôtô hiện nay ở Việt Nam 

   Trước thực trạng tình hình ngành công nghiệp ôtô Việt Nam hiện nay ta có các 

dạng quy trình công nghệ lắp ráp ôtô như sau:   

- Đối với loại ôtô có cấu tạo dạng khung vỏ liền sát si: đặc điểm chủ yếu của dạng 

quy trình công nghệ lắp ráp ở dạng này có 1 line ráp nội thất toàn bộ cho khung vỏ sau 

khi được sơn hoàn chỉnh đồng thời chỉ cần bố trí 1-3 vị trí dùng gá đặt các bộ phận cầu, 

hệ thống treo, động cơ, hộp số… Khung vỏ sau khi được lắp ráp nội thất gần đến giai 

đoạn hoàn chỉnh sẽ được gắn ráp lên bệ gá các cụm phần dưới ôtô. Quá trình lắp ráp tiếp 

tục được thực hiện cho đến khi hoàn chỉnh.  

- Đối với loại ôtô có cấu tạo dạng khung vỏ rời-không liền với sát si: quy trìhn 

công nghệ lắp ráp sẽ bao gồm 2 line chính, trong đó 1 line sẽ lắp ráp phần nội thất khung 

vỏ ôtô, line còn lại sẽ lắp ráp các hệ thống gầm, cầu, treo,lái, động cơ, hộp số… với sát si. 

Sau đó, khung vỏ đã lắp ráp nội thất sẽ được lắp ghép với phần sát si đã lắp ráp. Lúc này, 
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2 line ráp tạo thành 1 và quá trình lắp ráp sẽ được tiếp tục tiến hành cho đến khi hoàn 

chỉnh.Cần lưu ý rằng, tùy theo công suất thiết kế nhà máy lắp ráp, cũng hiện trạng mặt 

bằng nhà máy mà người thiết kế bố trí số lượng các bước trong quy trình công nghệ vào 

hiện trạng mặt bằng một cách hợp lý nhất. 

2.1.3 Sơ đồ khối quy trình công nghệ tổng quát lắp ráp Ôtô ỏ Việt Nam 

 

Hình 2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ lắp ráp ôtô tại Việt Nam 

 

 

 

2.2 Thiết kế sơ bộ mô hình lắp ráp ô tô ( Mô hình công việc và tổng mặt bằng ) 
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Để thiết kế tổng thể bất kỳ một nhà máy công nghiệp nào thì công việc rất quan 

trọng đầu tiên là lập hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm: 

 - ý đồ tư tưởng chủ đạo về công trình 

 - Xã hội học, tâm sinh lý học của con người 

 - Đặc điểm, tính chất của công trình 

 - Trình độ khoa học kỹ thuật và các loại nguyên liệu 

 - Tác động thẩm mỹ 

 - Phong tục tập quán dân tộc 

 - Các yêu cầu riêng biệt của địa phương nơi xây dựng 

2.2.1 Các cơ sở lập hồ sơ thiết kế  

 - Bản nhiệm vụ thiết kế: là bản nêu những yêu cầu cơ bản đối với công trình cần 

được thiết kế -xây dựng 

 - Địa điểm dự kiến xây dựng công trình 

 - Các văn bản pháp luật và thể lệ về xây dựng 

 - Kinh phí dự kiến để thiết kế và thi công công trình 

   1. Bản nhiệm vụ thiết kế 

 Nhiệm vụ thiết kế là phần viết nêu lên được những yêu cầu cơ bản của bên A về: 

 - Chức năng sử dụng, đặc điểm tính chất về mặt hoạt động của công trình, căn cứ 

vào các tiêu chuẩn về diện tích, chiều cao của các phòng có trong các khối chức năng. 

 - Loại cấp công trình, độ bền lâu, cấp phòng hỏa, số tầng cao qui định. 

- Trang thiết bị kỹ thuật: hệ thống điện, cấp thoát nước, thông hơi, điều hòa không 

khí. 

            - Dự kiến về kinh phí xây dựng công trình. 

            - Kế hoạch, thời gian thiết kế và xây  dựng công trình. 

      - Bước lập nhiệm vụ thiết kế này có thể do bên A làm hoặc giao cho bên B làm để 

bên A xem xét. 

   2. Địa điểm dự kiến xây dựng công trình 

 - Vị trí địa lý của khu đất xây dựng: công trình kiến trúc được đặt ở nơi nào: thành 

phố, nông thôn, miền núi, trung du, đồng bằng hay ven biển,… Vị trí địa lý có liên quan 

đến nhiều yếu tố khác. 

 - Hình d²ng, kích thước, địa hình (có thể hiện “đường đồng mức”) của khu đất 

được thiết kế để xây dựng công trình. 
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 - Hướng của khu đất xây dựng, định vị phương hướng tự nhiên (đông, tây, nam, 

bắc), phía trước, phía sau, bên phải và bên trái khu đất có ảnh hưởng đến sự chọn hướng 

của công trình, vì nó có liên quan đến sự ảnh hưởng của gió, bão, nắng, mưa, nhiệt trong 

các mùa. 

 - Cơ sở hạ tầng: các tuyến giao thông, đường dây điện, đường ống cấp thoát nước, 

mạng lưới thông tin liên lạc. 

 - Các công trình đã xây dựng, nhà cửa, cây cối, hồ nước, sông ngòi, phong cảnh 

thiên nhiên xung quanh nơi sẽ xây dựng công trình kiến trúc mới. 

 - Các tài liệu về địa chất công trình và địa chất thủy văn của khu đất xây dựng, 

cấu tạo địa tầng, sức chịu tải của đất, mực nước ngầm,… 

 - Tài liệu về khí tượng như: nhiệt độ ngoài trời (tmin, tmax, ttb) trong các mùa, độ ẩm 

tương đối của không khí, gió (hướng gió, tốc độ gió có hoa gió của địa phương), mưa (số 

ngày mưa, lượng mưa trung bình hằng năm, lượng mưa tối đa và tối thiểu). 

 - Các số liệu về thiên tai như: bão, lụt, động đất, sóng thần, xoáy lốc, mưa đá… 

Các số liệu này do các cơ quan chuyên nghành khí tượng vật lý địa cầu, khoa học về Trái 

Đất cung cấp,  có lưu ý đến kinh nghiẹm lâu đời của nhân dân trong vùng. 

 - Tài liệu về vệ sinh công cộng của khu đất xây dựng, độ trong lành của không 

khí, độ trong sạch của nước, ảnh hưởng của độ ồn, tính chất của tiếng ồn, ảnh hưởng của 

chấn động… 

 Ngoài những điều kiện nói trên,  người thiết kế phải tìm hiểu phong tục tập quán 

dân tộc, truyền thống văn hóa, nếp sống của nhân dân địa phương, cũng như đặc điểm 

phong cách kiến trúc của địa phương nơi xây dựng để có thể sáng tạo công trình kiến trúc 

mang sắc thái riêng biệt độc đáo, nhưng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ mới của thời 

đại mới. Vấn đề này có liên quan nhiều đến cái đẹp của tác phẩm kiến trúc, chúng ta phải 

tránh cái sơ lược nhưng cũng không quá cường điệu để tránh sa vào chủ nghĩa hình thức 

hay chủ nghĩa thực dụng quá mức. 

   3. Các văn bản luật pháp và thể lệ về xây dựng 

 - Quyền sở hữu đất đai xây dựng: xác định chủ quyền sử dụng đất xây dựng thuộc  

nhà nước, tập thể hoặc cá nhân – có quyền chuyển nhượng, chuyển đổi tùy theo qui 

định của thể chế xã hội. 

 - Giấy phép xây dựng: qui định các điều luật về xây dựng do cơ quan quản lý xây 

dựng, quản lý đô thị, các cấp hành chánh cho phép. 

 - Các văn bản thuôc tiêu chuẩn qui phạm, qui định nhà nước đã ban hành. 
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 - Những quyết định xét duyệt các mức độ hồ sơ thiết kế kiến trúc từ dự án xây 

dựng đến bản vẽ thi công xây dựng công trình kiến trúc, văn bản nghiệm thu – thẩm 

định công trình. 

 Ngoài ra còn có các văn bản có tính chất thể lệ thỏa thuận giữa chủ sở hữu công 

trình sắp xây dựng với các cơ quan, tập thể, cá nhân ở lân cận nơi xây dựng như: 

 - Văn bản thỏa thuận về an toàn, phòng chống cháy, đảm bảo môi trường sinh 

thái, vệ sinh công cộng. 

 - Văn bản thỏa thuận đảm bảo sinh hoạt bình thường cho công trình kiến trúc liền 

kề đang được sử dụng. 

4) Dự kiến kinh phí xây dựng 

 - Kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng: là kinh phí cho giai đoạn đầu tiên, phục vụ 

cho công tác điều tra khảo sát, đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng. Lập dự án đầu tư 

thiết kế và xin giấy phép xây dựng,… 

 - Kinh phí xây dựng công trình: lập hồ sơ bản vẽ thi công, lập tổng tiến độ thi 

công, vật  liệu xây dựng, máy móc, nhân công để thi công xây dựng phần xưởng cốt 

(phần xây thô) và hoàn thiện công trình, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật, nội thất và ngoại 

thất của công trình kiến trúc. 

 - Kinh phí xây dựng được thể hiện bằng bản dự án thiết kế công trình và được tính 

toán chính xác ở giai đoạn hoàn thành việc thi công gọi là bản quyết  toán  xây dựng và 

hoàn thiện công trình. 

2.2.2 đồ án thiết kế công trình kiến trúc 

 Bao gồm 3 giai đoạn: 

   1. Sơ phác hay còn gọi là thiết kế sơ bộ 

 Đây là giai đoạn đầu tiên xong rất quan trọng thực hiện sau khi đã có các tài liệu, số 

liệu cơ bản, nó có tính định hướng lớn để đạt được mục đích của kiến trúc. 

     a) Phần thuyết minh nêu lên các điểm chính sau đây 

 - Nhu cầu đầu tư xây dựng công trình 

 - Phương án và hình thức đầu tư, nguồn vốn 

 - Phân tích về địa điểm dự kiến xây dựng 

- ý đồ kiến trúc: tổng mặt bằng, nội dung, qui mô dây chuyền công năng, diện 

tích, khối tích theo tiêu chuẩn. 

 - Phương pháp và công thức tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật 

 - Kinh tế xây dựng có bản ước tính nguyên vật liệu xây dựng 
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 - Hiệu quả sử dụng, khai thác, thu hồi vốn 

Tóm lại, ở giai đoạn này phần thtuyết minh nêu lên những khái niệm bằng lời văn, 

lời giải thích các minh chứng khoa học để các cơ quan hữu trách hiểu sơ bộ về ý đồ sáng 

tác của người thiết kế (dự án tiền khả thi). 

     b) Phần các bản vẽ: được thể hiện từ các bản vẽ trên hai phương án 

- Mặt bằng vị trí: thể hiện công trình dặt ở vị trí địa lý của khu vực nào, nó liên 

quan đến toàn khu vực qui hoạch. 

- Mặt bằng tổng thể: thể hiện số tầng cao, đường giao thông, bãi đỗ xe, sân vườn, 

cây xanh và các công trình kiến trúc thuộc khu đất xây dựng. 

- Mặt bằng các tầng. 

- Mặt cắt chủ yếu của công trình. 

- Các mặt đứng và phối cảnh của công trình. 

Sau khi lập được hồ sơ ban đầu, phải trình cơ quan chủ quản đầu tư, cơ quan quản 

lý xây dựng qui hoạch xây dựng thành phố hay khu vực xét duyệt. Sau khi có văn bản xét 

duyệt thiết kế sơ bộ mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo. 

   2. Thiết kế kỹ thuật (hồ sơ A) 

    a) Phần thuyết minh 

 Giải thích kỹ hơn, chứng minh rõ ràng các ý đồ thiết kế, các công thức tính toán 

về thiết kế  nền móng, két cấu, điện nước, thông hơi, điều hòa không khí của phương án 

đã được chọn ở giai đoạn 1. 

 - Kinh tế xây dựng: có bản khai toán và sơ bộ dự trù nguyên vật liệu xây dựng. 

 - Hiệu quả sử dụng (khai thác) các phương án tổ chức quản lý, nhân lực, phương 

tiện kỹ thuật,… 

 - Tính toán thời hạn thiết kế, thi công xây dựng, thời hạn bảo hành sử dụng. 

    b) Phần bản vẽ 

 Vẫn dùng hai phương án, phương án được chính thức lựa chọn phải thể hiện rõ: 

 - Mặt bằng vị trí xây dựng thể hiện những mốc giới các công trình, các công trình 

kiến trúc xung quanh nơi xây dựng. 

 - Mặt bằng tổng thể: các qui định về qui hoạch chi tiết khu vực như đường nhỏ, 

chỉ giới xây dựng, qui định tầng cao, khoảng cách tỉ lệ xây dựng và ssân vườn, đường, 

bãi xe. 

 - Mặt bằng các tầng nhà: các mặt cắt cần thể hiện không gian, cao trình của nền, 

sàn, mái,… 
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- Các mặt đứng và các phối cảnh cần thiết. 

 - Các bản vẽ kỹ thuật  sơ bộ xử lý nền móng, hệ kết cấu, sơ đồ bố trí hệ thống điện 

nước,… 

 Số lượng bản vẽ, tỉ lệ hình vẽ phải tuân theo các qui định trong nghành xây dựng. 

Sau khi lập được hồ sơ kỹ thuật – “Hồ sơ A”, c²c cơ quan sẽ xem xét, nếu phê 

duyệt thì cấp giấy phép xây dựng, công việc được triển khai tiếp. 

    3. Thiết kế bản vẽ thi công công trình 

     Đây là giai đoạn cuối cùng của công việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc trên cơ sở hồ 

sơ thiết kế kỹ thuật (“Hồ sơ A”) ®± được c²c cơ quan có thẩm quỳen phê duyệt. 

     a) Phần thuyết minh 

 Gồm các phần viết với yêu cầu: 

 - Thuyết minh giải thích rõ ràng, ngắn gọn về các giải pháp thi công xây dựng 

công trình, phương tiện thi công, các loại thợ thuộc nghành xây dựng. 

 - Lập sơ đồ tiến độ thi công, máy móc, nhân công, thời gian có chú ý đến khí hậu, 

thời tiết. 

 - Các biện pháp bảo vệ, an toàn, vệ sinh môi trường. 

 - Lời chú giải, thuyết minh kèm các bản vẽ để minh họa những chi tiết phức tạp, 

đòi hỏi trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao. 

 - Bảng thống kê các loại vật liệu, trang thiết bị nội thất và ngoại thất, các trang 

thiết bị kỹ thuật khác. 

 - Nội dung, văn bản hợp tác giữa các đơn vị cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện 

công trình. 

 - Kinh phí xây dựng thể hiện qua bản dự toán và dự trù vật liệu. 

     b) Phần bản vẽ 

 - Mặt bằng tổng thể: ghi rõ định vị công trình, các mốc chuẩn quốc gia, tọa độ địa 

hình, cao trình. 

 - Mặt bằng, mặt cắt công trình với tỉ lệ phù hợp, ghi đủ kích thước, ký hiệu vật 

liệu, cấu tạo. 

 - Các chi tiết cấu tạo, trang trí phức tạp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật. 

 - Các bản vẽ kết cấu: nền móng, sàn, cột, tường, cửa, mái, dầm, phần ngầm và 

phần nổi kết hợp chặt chẽ, chính xác với bản vẽ kiến trúc. 

 - Các bản vẽ thi công thiết bị kỹ thuật, thiết bị vệ sinh, điều hòa không khí, quạt . 
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 - Các bản vẽ trang trí mặt nhà, nền, sàn, nội thất và ngoại thất chỉ rõ chi tiết màu 

sắc vật liệu. 

 - Các bản vẽ phối cảnh từ tổng thể công trình đến các chi tiết, nếu các  chi tiết có 

tính sáng tạo mới, độc đáo, có tác dụng về sử dụng cũng như về thẩm mỹ. 

 Tóm lại,  giai đoạn lập hồ sơ thiết kế là một quá trình nghiên cứu phối hợp nhiều 

ngành nghề, người thiết kế chủ trì phải tư duy sâu sắc, nghiêm túc, phải tổng hợp, điều 

phối nhiệp nhàng giữa các thành viên trong tập thể thiết kế. Khi công trình được thi công, 

họ phải bám sát hiện trường kể từ khi làm nền đặt móng, dựng khung đến hoàn thiện 

công trình. Qu² trình đó ph°i được kiểm tra kỹ c¯ng, ph°i được ghi v¯o “nhật ký công 

trình” rõ r¯ng, tỉ mỉ, kịp thời xử lý những vấn đề ph²t sinh, vướng mắc trong khi thi công. 

Công trình hoàn thành phải có bản vẽ hoàn công, bản nghiệm thu tổng hợp các phần xây 

dựng công trình. Giai đoạn hoàn thiện này phải có bản quyết toán công trình mới được 

phép bàn giao công trình. 

2.2.3 Phương pháp luận về thiết kế nhà máy 

 Như phần trên đã phân tích, hồ sơ thiết kế nhà máy gồm: thuyết minh và bản vẽ 

“mang tin” trung thực, chính x²c từ ý đồ s²ng t³o của người thiết kế đến người thực hiện 

công trình đó. Muốn hồ sơ thiết kế kiến trúc tốt, người thiết kế phải trải qua một quá 

trình tư duy tìm tòi sáng tạo sâu sắc, nghiêm túc rất nhiều vấn đề trong đó có: 

       1. Trang thiết bị 

 Người thiết kế không những phải tham khảo ý kiến hoặc cần một nhóm kỹ sư 

công nghệ để nắm được không những hình dáng, thẩm mỹ công nghiệp, mà còn để hiểu 

biết kỹ càng về đặc tính kỹ thuật, kích thước, cách thức sử dụng, diện tích hoạt động và 

yêu cầu về môi trường của trang thiết bị đó. Tóm lại, người thiết kế cần phải biết tất cả về 

những gì liên quan đến việc sắp xếp các trang thiết bị trong và ngoài nhà máy. 

      2. Yêu cầu về môi trường 

 Để con người hoạt động trong nhà máy được thoải mái và hiệu quả, phải điều hòa 

được các yếu tố về môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo  phù hợp với tâm sinh lý 

con người. Các yếu tố thích hợp đó là: 

 - Nhiệt độ trong nhà vừa phải (không nóng hoặc lạnh về các mùa trong năm). 

 - Độ ẩm của không khí không quá cao hoặc không khí không quá khô. 

 - Thoáng gió (tránh gió mạnh hoặc bí gió). 

 - ánh sáng (không bị sáng lóa hay tối quá). 

 - Âm thanh (không bị ồn ào). 
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 - Không khí trong lành (không bị bụi, mùi hôi thối,..). 

 - Chất lượng không gian phù hợp về hình dáng, kích thước, tỉ lệ cân đối và những bề 

mặt, chất liệu, máu sắc trang nhã. 

     3. Mối quan hệ về không gian 

 Có thể phân tích các hoạt động bằng cách lập sơ đồ những không gian tương ứng, 

nhưng các không gian cục bộ này nằm trong cả không gian tổng thể, nghĩa là chúng được 

bố trí theo một trật tự nào đó giữa những không gian với những không gian khác. Mối 

quan hệ về vị trí này xuất phát từ những đặc tính về chức năng, gần hoặc xa nhau, yêu 

cầu quan hệ kín đáo với các nút giao thông, phát triển theo trình tự của thời gian,…  

      4. Kích thước 

 Trong toàn bộ các giai đoạn trên đây luôn xuất hiện một yếu tố cơ bản trong quá 

trình phân tích về thích dụng đó là kích thước. Tất cả những thành phần sử dụng không 

gian bề mặt, trang thiết bị sử dụng trong phạm vi khá rộng rãi từ vài cm đến hàng trăm 

mét. Khi thiết kế cần phải chú ý đến những kích thước cố dịnh của thành phần điển hình, 

đồng thời cũng phải chú ý đến những kích thước xuất hiện qua quá trình phân tích cụ thể, 

lúc đó cần dùng kinh nghiệm qua tài liệu và thực tế của những thành phần như nhau và 

kích thước những trang thiét bị có liên quan.  

      5. Bố cục mặt bằng 

 Sau khi đã xác định hình dáng, kích thước và những tính chất khác của các không 

gian, chúng ta phải tổ hợp chúng lại, gọi là bố cục mặt bằng không gian. 

 Bố cục mặt bằng là giai đoạn tổng quát hóa quá trình phân tích về thích dụng bằng 

sơ đồ thực dụng. Đó là sơ đồ thể hiện về mối quan hệ vị trí tương đối của các không gian 

trong bản thiết kế. Sơ đồ này có thể thể hiện một số tính chất khác nếu dùng những ký 

hiêu qui định thích hợp. 

      6. Dây chuyền và lối đi lại 

  Khi nối các không gian đã được sắp xếp trong bố cục mặt bằng sẽ xuất hiện mối 

quan hệ qua lại giữa chúng. 

 Những quan hệ này là cơ sở cho vấn đề dây chuyền và lối đi lại, mà do tầm quan 

trọng của nó nhất là những bản thiết kế phức tạp có thể sinh ra những điều kiện đôi khi 

trở thành quyết định cho giải pháp cuối cùng. 

 Để sản xuất được nhanh, người ta phải bố trí hợp lý dây chuyền nguyên vật liệu và 

công nhân từ khi nhập nguyên liệu, chứa đựng vào kho, phân phối và chuẩn bị qua các 

qu² trình gia công s°n xuất cho tới khi xuất xưởng. Đó l¯ “dây chuyền công nghệ”. Nó 
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được thiết lập theo qui luật, trình tự chặt chẽ, ngắn gọn giảm đường đi lại, giảm các  

động tác thừa, nhằm tăng năng suất lao động. 

2.2.4 Phương pháp bố trí mặt bằng tổng thể dây chuyền 

 

Hình 2.2. Sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể nh à máy lắp ráp ôtô. 

Ghi chú các khu vực trong mặt bằng tổng thể 

1: Nhà bảo vệ 2: Phòng hành chính 3: Hội trường 4: Nhà để ôtô CBNV 

5: Nhà xe máy CB-NV     6: Bãi xe thành phẩm 7: Phòng điều hành SX 8: Kho CKD2                            

9: Kho CKD1 10: Xưởng CKD2 body              11: Phân xưởng sơn                  12:Phân xưởng CKD1 

13: Phòng kiểm định                  14: Phòng thử nước                  15: Khu vực dự trữ 16: Tách nước                            



Công nghệ lắp giáp ô tô 
 

 

48  

17:Xưởng cơ điện 18: Sân để thùng linh kiện 19: Trạm khí nén                       20: Trạm biến áp                      

21:Trạm điện dự phòng 22: Trạm cấp nước                     23: Trạm xử lý nước                 24: Kho Diesel 

25: Kho LPG                              26: Phòng PCCC                       27: Dự trữ lắp ráp động cơ IKD                      
28: Dự trữ lắp ráp thùng 

xe 

29: Dự trữ lắp khung-gầm                           30: Sân thể thao 31: Khu vực SC-BD 
32: Khu vực đào tạo 

KTV 

33: Đường thử xe                        34: Căn tin, 35: Nhà y tế                                 36: Phòng trưng bày                   37: Phòng giao dịch                   

38: Xử lý hoá chất 39: D.I                                         40: Phụ trợ, nước công nghiệp 41: Nước sinh hoạt 

Mặt bằng tổng thể thiết kế đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

         - Dây chuyền sản xuất ngắn nhất 

         - Các khối nhà chính bố trí phảo lưu ý đến việc giải quyết sự thông thoáng, chiếu     

sáng tự nhiên. 

              - Số liệu chủ yếu của mặt bằng tổng thể: 

Diện tích chiếm đất;Diện tích có ma;Diện tích đường 

Chiều dài tường rào;Diện tích sân bãi; Hệ số sử dụng 

2.3. Phương pháp luận xác định công nghẹ lắp ráp ô tô tại Việt Nam hiện nay  

 Lắp ráp tùy thuộc vào từng mức độ phức tạp và chuyên môn hóa mà được chia 

thành các dạng công nghệ lắp ráp (SKD-Semi Knocked Down , CKD-Completely 

Knocked Down, IKD-Incompletely Knocked Down) 

Bảng 2.1 Đặc điểm chủ yếu của các dạng lắp ráp 

 SKD CKD IKD 

CKD1 CKD2 

Thùng xe, vỏ xe Đã sơn hoàn chỉnh và liên 

kết với nhau. Cánh cửa, 

ghế, acqui rời khỏi thùng, 

vỏ xe 

Đã liên kết với 

nhau, chưa sơn 

Rời thành từng 

mảng, chưa hàn, 

tán, chưa sơn 

Sản xuất trong 

nước 

Khung xe Đã liên kết với xe và sơn 

hoàn chỉnh 

Đã liên kết với nhau và chưa sơn Sản xuất trong 

nước 

Động cơ Hoàn chỉnh và lắp trên 

khung, vỏ xe 

Hoàn chỉnh và có thể lắp liền với côn và hộp số 

Cầu xe Hoàn chỉnh và lắp trên 

khung, vỏ xe 

Đã lắp liền với trống phanh và cơ cấu phanh 

Hệ thống điện, 

đèn và tiện 

nghi 

Hệ thống dây điện và bảng 

điện đã lắp trên thùng và vỏ 

xe 

Hệ thống điện, bóng điện, đèn và tiện nghi trong xe để rời 
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2.3.1   Đặc điểm chung của các loại xe lắp ráp (CKD-Completely Knocked  Down) 

      1. Dạng CKD1  

- Cabin hoặc thân xe: Các chi tiết kim loại ở 6 mặt (mui, mặt trước, mặt bên, sàn 

và cửa xe) sẽ do người cung cấp chuyển tới ở tình trạng tháo rời và việc lắp ráp cuối cùng 

(bằng hàn) sẽ làm tại chỗ. Việc sơn xe sẽ được thực hiện tại chỗ sau khi hàn. 

       - Khung Sát si: Các bộ phận chung và bộ phận sẽ được cung cấp ở tình trạng tháo 

rời và việc lắp ráp cuối cùng sẽ được thực hiện tại chỗ. Việc sơn do người cung cấp làm. 

       - Động cơ và hệ thống truyền động: Được cung cấp trong các thùng riêng biệt và 

việc lắp chúng với nhau sẽ được thực hiện tại chỗ. 

       - Trục: 

          + Trục trước : ổ trục và tang phanh sẽ được cung cấp ở tình trạng đã lắp 

nhưng không được lắp vào trục giữa và việc lắp ghép sẽ làm tại chỗ. 

             + Trục bên: ổ trục và tang phanh được cung cấp ở tình trạng đã lắp bánh xe 

và săm, lốp và việc lắp với cabin và sàn xe sẽ làm tại chỗ. 

       - ống, dây nối, ống mềm : Được cung cấp tách riêng khỏi khung 

      2. Dạng CKD 2 

       - Cabin hoặc thân xe: Các chi tiết kim loại 6 mặt sẽ được phân làm 2 phần và việc 

lắp ráp tiếp 2 phần đó sẽ làm trong khi hàn việc sơn sẽ được thực hiện sau khi hàn. 

       - Khung Sát si: Các phần kèm theo (công xôn, gân, bản lề…) sẽ được cung cấp 

riêng và được lắp ghép tại chỗ. Việc sơn sẽ do nhà cung cấp làm. 

       - Động cơ và hệ thống truyền động: các bộ phận điện và bộ phận kèm theo (máy 

đổi chiều, lọc khí, quạt làm mát…) sẽ được cung cấp rời. 

       - Trục: 

          + Trục trước: như CKD 1 

          + Trục bên: Trục vi sai 2 bên sẽ được cung cấp rời và việc lắp ráp chúng sẽ 

được tiến hành tại chỗ. 

       - Bánh xe và săm, lốp: Được cung cấp riêng và 2 phần nàysẽ được lắp ráp taichỗ.  

       - Bộ phận bên trong:  Khung và đệm ghế cung cấp rời, đệm lót cũng cung cấp rời. 

       - ống, dây nối, ống mềm: Được cung cấp tách riêng khỏi khung.     

2.3.2   Phân biệt giữa CKD 1 và CKD 2 
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Phương pháp lắp ráp loại CKD1 và CKD2 đều nằm chung trong những phương 

pháp lắp ráp dạng CKD, nhưng CKD2 là một dạng riêng, cao hơn CKD1. ở dạng CKD1, 

các chi tiết được cung cấp ở dạng tháo rời nhưng ở điều kiện không cần phải lắp ráp thêm 

trước khi lắp ráp hoàn chỉnh. Còn ở dạng CKD2, các chi tiết sẽ tiếp tục tháo nhỏ, do đó 

cần phải lắp ráp thêm trước khi lắp ráp hoàn chỉnh. Điểm nổi bật của CKD2 là công nghệ 

lắp ráp và sơn cao cấp hơn nhiều so với CKD1. 

2.3.3 Nguồn nhập CKD 

        Nguồn nhập CKD phụ thuộc vào hình thức hợp tác sản xuất: 

       1. Liên doanh 

        Là một hình thức hợp tác sản xuất giữa bên A và bên B, trong đó bên A là nước 

nội địa chịu trách nhiệm về  nhân công điều kiện sản xuất còn bên B bỏ vốn và nhập linh 

kiện để tiến hành sản xuất. Có 2 hình thức nhập linh kiện: có thể nhập từ chính hãng 

hoặc từ đại lý của hãng tại nước thứ 3. Sau đó bên A và bê B cùng hợp tác sản xuất tạo ra 

sản phẩm rồi bán ra thị trường. Lợi nhuận thu được chia theo phần trăm đã được hợp 

đồng sẵn. Trong trường hợp thua lỗ cả bên A và B cùng gánh trách nhiệm. 

      2. Tự đầu tư 

        Đơn vị tự bỏ vốn mua vật tư, linh kiện từ nguồn ở nước ngoài hoặc sản xuất trong 

nước để tạo ra sản phẩm bán ra thị trường. 

        Đối với tình hình công nghệ của nước ta hiện nay, chúng ta chưa thể sản xuất 

những linh kiện, phụ tùng thiết yếu của ôtô được, vì vậy có thể có những giải pháp sau: 

       - Phục hồi đường cung cấp phụ tùng từ các nhà sản xuất ôtô cũ. 

       - Thu lượm các phụ tùng còn có thể dùng được từ các ôtô phế thải. 

       - Sử dụng các linh kiện chi tiết mà trong nước có thể sản xuất được. 

       - Nhập một số phụ tùng từ các hãng nước ngoài. 

   3. Các chi tiết sản xuất tại các nước ASEAN được nhập về cho hãng Toyota 

       -Thái Lan: khuôn dập (Nhật, Malaysia), động cơ Diezen (Bồ Đào nha, Niudilân, 

Nhật, Malaysia), các chi tiết điện (Malaysia, Indonesia, Philippin). 

       -Malaysia: Bánh răng cốt lái (Nhật, Thái Lan, Philippin, Indonesia), giảm sốc 

(Thái Lan), các chi tiết điện (Philippin). 

       - Philippin: Bộ truyền động (Malaysia, Indonesia, Thái Lan), khuôn dập (Đài 

loan). 

       - Đài Loan: Các sản phẩm bằng cao su (Indonesia, Nhật).    
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2.3.4 Phương pháp luận 

 Các bước trong quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết bất kỳ theo trình tự từ:  

thiết kế kỹ thuật  bản vẽ kỹ thuật  thiết kế công nghệ.  

 Trong đó, các bước công nghệ để chế tạo ra một chi tiết bao gồm: tạo phôi  gia 

công thô  gia công tinh  xử lý nhiệt  kiểm tra 

 Phân chia nhóm công nghệ: theo chi tiết; loại hình công nghệ 

 Lập tiến trình công nghệ (sơ đồ giải thuật sản phẩm) 

 Xây dựng quy trình công nghệ từ chi tiết đến sản phẩm  Hồ sơ công nghệ 

Quy trình công nghệ: bước công nghệ 

Phiếu công nghệ: loại máy công cụ, dao, đồ gá gia công, chế độ gia công. 

 2.4  Thiết kế các nguyên công cho dây chuyền sản xuất 

Công nghệ lắp ráp và sản xuất xe ôtô là một công nghệ phức tạp và tinh vi. ở đây 

chỉ nêu những nội dung và công đoạn chính trong quy trình công nghệ để sản xuất ra ôtô 

hoàn chỉnh từ những phụ tùng, bộ phận và tổng thành có sẵn. Tùy thuộc vào dạng công 

nghệ lắp ráp-mức độ rời rạc của các cụm phụ tùng lắp ráp, hiện trạng mặt bằng nhà máy 

cũng như năng xuất thiết kế nhà máy,… mà ta tính toán, phân chia, bố trí số lượng 

nguyên công, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi nguyên công trong toàn bộ quy 

trình công nghệ lắp ráp, gồm:   

Yêu cầu kỹ thuật. 

Thời gian thực hiện. 

Số công nhân, bậc thợ. 

Chọn thiết bị, đồ nghề. 

Tính diện tích trạm. 

Về cơ bản quy trình công nghệ tại các nhà máy lắp ráp ôtô Việt Nam có thể chia 

thành các phân xưởng chính như sau: phân xưởng hàn thùng xe; phân xưởng sơn; phân 

xưởng lắp ráp; phân xưởng kiểm tra. 

2.5 Thiết kế quy trình công nghệ tổng quát 

2.5.1 Sơ lược quá trình phát triển 

 Sơ đồ quy trình công nghệ tổng quát chế tạo ôtô vào thập niên 50. Trong sơ đồ 

này các thành phần như cửa, ghế ngồi, lốp, … không được liệt kê. Các tấm kim loại được 

dập và tạo hình như các mảng thân xe, khung sát si, thùng nhiên liệu, tấm chắn… Sau khi 
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đã được tạo hình hoàn chỉnh  các mảng kim loại được làm vệ sinh đồng thời một số mảng 

sẽ được hàn ghép lại tạo thành thùng xe ôtô. Các mảng và các thành phần khác được lắp 

vào phần thùng xe sau đó được sơn. Đồng thời, việc nấu các thỏi kim loại và đúc trong 

các khuôn cát tạo để chế tạo thân động cơ, thân vỏ hộp số…,  cũng được thực hiện. Các 

chi tiết sau khi đúc sẽ được gia công, mài phẳng và làm sạch, một vài loại chi tiết được 

mạ, số còn lại được lắp ghép lại tạo thành ôtô. Toàn bộ hệ thống dây chuyền được kiểm 

tra và sau đó bán cho khách hàng. 

 

 

Hình 2..3. Sơ đồ quy trình công nghệ tổng quát chế tạo ôtô thập niên 50 
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Hình 2.4. Sơ đồ quy trình công nghệ tổng quát chế tạo ôtô thập niên 90 

Sơ đồ quy trình công nghệ tổng quát chế tạo ôtô vào thập niên 90 cũng tương tự 

nhưng thêm vào đó sự khác biệt là việc ứng dụng loại vật liệu mới bao gồm hợp kim 

nhôm, chất dẻo tổng hợp vào công nghệ chế tạo ôtô. Trong đó, hợp kim nhôm dùng chế 

tạo thùng xe, động cơ và phụ tùng, chất dẻo tổng hợp dùng làm các tấm chắn, phần mảng 

thùng xe ít chịu tải trọng, phụ tùng trang trí nội thất. Hợp kim nhôm được đúc trong 

khuôn thép (do nhiệt độ nóng chảy của nhôm thấp hơn). Cũng tương tự như đúc trong 

khuôn cát, sản phẩm đúc trong khuôn kim loạisau đó cũng được gia công cắt gọt, mài 

phẳng và làm sạch. Đói với công nghệ chế tạo sản phẩm bằng chất dẻo tổng hợp dùng 

phương pháp đúc áp lực, gia công cát gọt, mài phẳng, đồng thời có thể bỏ qua bước làm 

sạch cuối cùng. 

2.5.2 Tổng quát các công nghệ trong quy trình chế tạo ôtô 

 Các công nghệ thường được ứng dụng chế tạo ôtô bao gồm:  Đúc khuôn cát; Đúc 

khuôn kim loại; Dập; Đúc áp lực; Hàn; Ma; Sơn; Gia công cắt gọt; Đánh bóng.  
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2.5.3 Sơ đồ tổng quát quy trình công nghệ lắp ráp Ôtô Việt Nam hiện nay 

 

 

                Hình 2.5. Sơ đồ tổng quát quy trình công nghệ lắp ráp ôtô 
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Chương 3 
PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN THÙNG XE 

3.1 Phân loại thùng xe 

Việc thiết kế thùng xe ôtô liên quan đến các vấn đề về phân tích kết cấu, công 

nghệ dập tấm và công nghệ hàn.  

 Thùng xe ôtô phân loại theo nhiều cách khác nhau:  

- Loại xe: du lịch, buýt, tải 

- Vật liệu chế tạo thùng xe: gỗ, kimloại-thép được sử dụng trong việc chế tạo 

thùng vỏ ôtô: thép C (thép C cao: >0,5%C; thép C trung bình: 0,35%-0,5%C; thép C thấp: 

0,35%-0,05%C; thép hợp kim, nhựa tổng hợp và hỗn hợp  

- Kết cấu: không chịu tải; chịu # tải và chịu tải hoàn toàn. 

+ Không chịu tải: tải trọng toàn bộ ôtô được truyền đến hệ thống treo nhờ kết 

cấu sát si rời 

+ Chịu tải: thùng xe được thay thế bằng vật liệu cứng nhằm giảm độ ồn do 

dao động giữa thùng xe và sát si, như vậy một phần tải trọng sẽ được truyền đến thùng 

xe. Mức độ tải trọng tác dụng lên vỏ thùng xe tùy thuộc vào số lượng vị trí nối cứng sát 

si. 

+ Chịu tải hoàn toàn: được sử dụng nhiều cho việc thiết kế thùng xe du lịch, 

xe buýt. Nó có nhiều ưu điểm do phần vỏ thùng xe chịu tải tránh tải trọng quá nặng tác 

dụng lên sát si, kích thước, trọng lượng, số lượng phụ tùng ít, lắp ráp dễ dàng hơn. 

- Ngoài ra còn phân loại theo kiểu dáng, bố trí chung, dạng thùng xe thương mại. 

3.2 Phân loại các phương pháp hàn 

Tất cả các phương pháp hàn có thể phân thành hai nhóm là hàn nóng chảy và hàn 

bằng áp lực: 

- Hàn nóng chảy là nung nóng mép hàn và que hàn đến trạng thái chảy. 

- Hàn bằng áp lực là nung nóng kim loại đến trạng thái dẻo sau đó nén lại . 

 Trong công nghệ hàn ôtô có bốn loại hàn được sử dụng phổ biến nhất là: hàn khí 

acetylene, hàn hồ quang (hồ quang điện, hồ quang có khí bảo vệ (MIG-metal insert gas), 

hàn điểm (spot), hàn khí nóng, hàn nhịet độ thấp. Ngày nay, do những ưu điểm nổi bật 

mà công nghệ hàn hồ quang có khí CO2 bảo vệ vàhàn điểm đã thay thế công nghệ hàn 

khí acetylene và hàn hồ quang điện thông thường-hàn que. 

3.2.1 Hàn hồ quang điện 
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       1.Nguyên lý  

Hàn hồ quang điện là phương pháp hàn bằng cách tạo ra tia hồ quang có nhiệt độ 

rất cao giữa que hàn và tấm kim loại cần hàn để kết nối chúng lại với nhau. 

 

Hình 3.1 Quá trình hàn hồ quang điện 

 Nhiệt năng của tia hồ quang sẽ làm nóng chảy lõi que hàn và tấm kim loại được 

hàn, vỏ que hàn phát sinh khí và xỉ. Khí và xỉ hàn có nhiệm vụ bảo vệ tia hồ quang và 

mối hàn khỏi sự xâm nhập của không khí bên ngoài. 

        2. Phương pháp chọn que hàn 

 

Hình 3.2 Cấu tạo que hàn điện 

 Một đầu của que hàn được dùng để cặp vào kìm hàn nên không bọc vỏ hàn mà để 

trần khoảng 25mm. Đường kính que hàn chỉ độ lớn của lõi kim loại trong que hàn. Que 

hàn thường có đường kính 110mm, chiều dài  350900mm.  

- Tác dụng của thuốc hàn  

+ Nhằm tạo ra môi trường trung tính hoặc khử Ôxy hoặc nitơ từ môi trường bên ngoài 

vào mối hàn để bảo vệ tia hồ quang và kim loại được hàn. 

+ Tạo ra tia hồ quang tập trung và ổn định  
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+ Tạo ra xỉ hàn có điểm nóng chảy thấp và độ dẻo thích hợp  

+ Nhờ xỉ hàn có thể phòng tránh được hiện tượng oxy hoá và nguội đột ngột của 

kim   loại hàn  

+ Hàn dễ dàng ở các tư thế khác nhau 

+ Khử Ôxy cho kim loại 

+ Tạo cho kim loại được hàn các tính chất đặc biệt dựa vào việc trộn thêm nguyên 

tố thích hợp 

 Tiêu chuẩn chọn que hàn sử dụng, không những phải đảm bảo đủ các tính chất về 

mặt cơ khí theo yêu cầu kết cấu mà chúng ta còn phải chú lựa chọn que hàn theo các 

điểm quan trọng như: máy hàn, tư thế hàn, môi trường làm việc, tính chất công việc…   

3.2.2 Hàn hồ quang có khí-CO2 hoặc hỗn hợp 75%Ar Và 25%CO2 bảo vệ (MIG-

metal inert gas) 

       1. Nguyên lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý hàn MIG 

       2. Nguyên liệu hàn 

 Có đặc điểm là thành phần hóa học bao gồm nhiều chất khử Ôxy như Mangan, 

Silicon…  Đường kính dây thép khoảng  0,8 – 3,2 mm. Ưu điểm lớn nhất của hàn hồ 

quang có khí bảo vệ (MIG) là có năng suất cao.  

       3. Quy trình thi công hàn 

 Hàn hồ quang khí bảo vệ (MIG) có thể hàn với toàn tư thế giống như trường hợp 

hàn hồ quang bọc. Có thể tham khảo mối quan hệ giữa cường độ dòng điện với đường 

kính dây thép và tư  thế hàn theo bảng sau 
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Bảng 3.1 Quan hệ giữa cường độ dòng điện với đường kính dây thép và tư thế hàn 

Đường kính dây thép (mm) 0,9 1,0 1,2 1,6 

Giới hạn dòng điện (A) Ngang 50200 50200 80350 200550 

Đứng 50140 50140 50160     _ 

Trần 50120 50120 50140 

 Ngoài ra còn có các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hàn như: ảnh hưởng của gió, 

khoảng cách giữa đầu phun khí và tấm kim loại nền-độ dài của đầu dây thép nhô ra (15-

25mm). 

Bảng 3.2 Các khuyết tật  hàn có khí bảo vệ-MIG nguyên nhân và cách khắc phục 

Khuyết tật Nguyên nhân Biện pháp 

 

 

 

 

 

Lỗ, rỗ khí 

Chắn khí gas không đảm bảo Cần tiến hành các biện pháp để hoàn thiện 

(Độ cao của miệng vòi phun, lưu lượng khí) 

Thuỷ phân nhiều hơi nước trong 

khí axit cacbonic  

Sử dụng loại có độ tinh khiết cao 

Hồ quang không ổn định Xem xét lại sự tiếp xúc mạch điện, sự cung 

cấp cho dây thép đã tốt hay chưa (Dầu bôi 

trơn, đường dẫn, miệng dầu) 

Dây thép bị gỉ, hút ẩm Dùng dây thép không gỉ, trước khi sử dụng, 

sấy khô lại một lần nữa 

Vết bẩn ở mặt hàn lộ rõ Làm vệ sinh bên trong rãnh hàn 

 

 

 

Mặt hàn 

Điện áp hồ quang điện quá cao Để điện áp thích hợp 

Dòng điện hàn quá thấp Để dòng điện thích hợp 

Nhiệt độ của tấm kim loại nền 

tăng quá cao 

Làm lạnh tấm kim loại nền,hàn tầng tiếp 

theo 

Hồ quang không ổn định Xem xét lại sự tiếp xúc mạch điện, sự cung 

cấp cho dây thép đã tốt hay chưa 

 

Cắt dưới 

Điện áp hồ quang điện quá cao Để điện áp pjù hợp 

Tốc độ điều khiển que hàn quá 

nhanh 

Diều chỉnh đủ chậm để xỉ hàn không bay 

Cường độ dòng điện quá cao Điều chỉnh cường độ thích hợp 

Độdài của 

các góc 

Điện áp quá cao Dùng điện áp thích hợp 

Vị trí đặt đèn hàn không tốt Đặt lại đèn hàn theo vị trí thích hợp 
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hàn không 

đồng bộ 

Tốc độ điều khiển que hàn 

không điều 

Điều khiển que hàn với tốc độ ổn định 

 

 

Bên ngoài 

rờ hàn 

trông 

không đẹp 

Điện áp quá cao Sử dụng điện áp thích hợp 

Điều khiển que hàn quá nhanh Điều khiển que hàn chậm đi 

Tấm kim loại nền quá nóng Giảm nhiệt độ giữa các lớp hàn 

Tốc độ điều khiển que hàn 

không điều 

Điều khiển que hàn với tốc độ đồng nhất 

Khoảng cách giữa tấm kim loại 

nền và miệng phun khá xa  

Điều chỉnh sao cho khoảng cách từ tấm kim 

loại nền đến đấu miệng phun là 25mm 

 

MIG Tốt 

I.h,U.h,V.h 

thích hợp 

Xấu 

Cường độ 

quá thấp 

Xấu 

Cường độ 

quá cao 

 Xấu 

Điện thế 

quá cao 

Xấu 

Vận tốc quá 

cao 

Xấu 

Vận tốc 

quá chậm 

  
3.3  Phân tích quy trình công nghệ lắp ráp thùng xe. 

Trong quá trình lắp thân xe, sự tương quan về hình dáng hình học được quyết định 

bởi quá trình lắp ráp tạo ra toàn vẹn kích thước của sản phẩm. Điều này có nghĩa rằng mức 

độ thay đổi kích thước thân xe là tiêu chuẩn đánh giá cuối cùng của xe được lắp ráp. 

3.3.1 Các khái niệm. 

       1. Thân xe thô (Body In White-BIW). 

BIW  là thân xe không có các phần lắp ráp vào thành một thể kín hoàn chỉnh như: 

cửa, capô trước sau, lót sàn…và không có hệ thống năng lượng và các linh kiện dàn gầm. 

BIW hình thành cấu trúc cho cả xe, nói chung gồm 3 phần chính: phần dưới, hai khung hai 

bên và mui xe. Các phần chính đó hình thành từ các mảng nhỏ hơn 

      2.  Cấu trúc thùng vỏ. 
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Một thùng vỏ được cấu tạo từ các mảng thép tấm có hình dạng, cỡ và độ dày khác 

nhau dựa trên các chức năng của chúng. 

      3. Các thiết bị trong lắp ráp. 

Quá trình lắp ráp gồm 3 nhóm thiết bị chính có chức năng gá đặt, liên kết, vận 

chuyển các mảng bao gồm: 

+ Đồ gá lắp. 

+ Thiết bị hàn bấm. 

+ Cơ cấu vận chuyển các phần ( đường ray điện, bộ chuyển hướng, …) 

      4. Dây truyền lắp ráp thùng vỏ. 

Trong quy trình công nghệ lắp ráp thùng vỏ ôtô-các mảng đã được dập từ các tấm  

thép chia thành hai phần chính: 

+ Dây truyền lắp ráp các phần rời gồm: dây truyền lắp ráp phần dưới và hai phần 

hai bên. 

+ Dây truyền lắp ráp thành khung hoàn chỉnh là nơI mà phần dưới, hai phần hai bên 

và mui xe lắp lại với nhau. 

Hình 3.4: Sơ đồ quy trình công nghệ lắp ráp thân xe 

3.3.2 Phương pháp phân tích sản phẩm và quy trình sản xuất. 

Sự phức tạp của thân xe ngăn cản việc thu thạp dữ liệu đo đạc một cách đầy đủ 

nhằm  xác định sai số kích thước. Do đó cần phân tích sản phẩm và quy trình lắp ráp trước 

khi các lỗi có thể được quyết định. 

- Sự liên quan sản phẩm: giữa cá phần, giữa một phần và các phần lắp ráp nhỏ hơn. 
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- Sự liên quan về đồ gá: các vị trí định vị của các phần. 

- Sự liên quan về quá trình lắp ráp: quá trình lắp ráp thể hiện trình tự lắp ráp của các 

phần lăp ráp nhỏ và phần lớnlà trình tự là nơi đặt các điểm hàn. 

- Sự kiên quan về đo đạc kiểm tra: là nơi đặt các điểm kiểm tra và cách đo như nơi 

đặt của mỗi điểm đo tren các phần lớn và nhỏ. 

 

Hình 3.5: Sơ đồ phương pháp mô tả, phân tích trong quá trình lắp 

3.3.3 Mô tả các nhóm phân cấp trong quy trình công nghệ lắp ráp thùng xe. 

      1. Mô tả nhóm phân cấp thùng xe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Mô tả nhóm phân cấp (HGs) thùng xe điển hình 
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2. Mô tả nhóm phân cấp đồ gá. 

 

Hình 3.7: Mô tả nhóm HG của PLPS 

      3. Mô tả nhóm phân cấp cho quá trình lắp ráp. 

      4. Mô tả nhóm phân cấp cho quá trình kiểm tra. 

 

Hình 3.8: Mô tả nhóm phan cấp SLPs 
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3.4  Lập quy trình công nghệ hàn lắp thùng xe.  

3.4.1  Phân tích đặc điểm của dây truyền lắp ráp thùng xe ở Việt Nam hiện nay. 

Dây truyền lắp ráp có mức độ phức tạp tuỳ thuộc trình độ công nghệ của mỗi quốc 

gia. Do vậy, để thiết kề một quy trình công nghệ hiệu quả và đảm bảo về mặt kĩ thuật cũng 

như kinh tế ta cần phải phân tích đặc điểm: 

- Sản lượng yêu cầu (xe/ngày). 

- Số ca làm việc trong ngày. 

- Số giờ làm viẹc trong ca. 

- Đặc điểm kết cấu các dạng thùng xe lắp ráp. Số lượng, chủng loại chi tiết lắp ráp. 

- Yêu cầu kĩ thuật. 

Từ sự phân tích những đặc điểm trên ta tìm được. 

- Thời lượng lắp ráp thành một sản phẩm. 

- Số lượng lắp ráp của một dây truyền. 

- Số lượng nguyên công thực hiện tại mỗi trạm. 

- Trình tự thực hiện các nguyên công. 

- Khối lượng công việc phải thực hiện tại mỗi nguyên công. 

- Thống kê trang thiết bị dây truyền. 

- Bố trí sơ đồ quy trình tổng quát vào mặt bằng xưởng. 

3.4.2  Sơ đồ QTCN tổng quát-lắp ráp(hà n) thùng xe dạng CKD2. 

Lắp ráp toàn bộ các mảng chi tiết nhỏ ( đã được lập) thành các mảng tổng thành: mảng 

phải, trái, khung sàn chính, mái, trứơc sau, các cửa… từ đó sẽ lắp ráp các mảng tổng thành 

khung xe hoàn chỉnh. 

Hình 3.9 Sơ đồ QTCN tổng quát-lắp ráp (hà n) thùng xe dạng CKD2. (trang sau) 
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Chương 4 
PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUY TRÌNH 

CÔNG NGHỆ SƠN 

4.1  Những khái niệm cơ bản về công nghệ sơn 

4.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của sơn 

 Trang trí bề mặt: Khi bề mặt sản phẩm được phủ lớp sơn, đặc biệt là sơn mỹ thuật, 

thì màng sơn rất bóng, đẹp, có thể tạo ra nhiều loại màu tuỳ ý, làm thay đổi cảnh quan, 

đẹp, dễ chịu, thoải mái. 

Bảo vệ bề mặt: điều quan trọng nhất của sơn là bảo vệ bề mặt sản phẩm. Màng 

sơn mỏng hình thành trên bề mặt chi tiết cách ly với môi trường như nước, không khí, 

ánh sáng mặt trời và môi trường ăn mòn (như axit, kiềm, muối … ) bảo vệ được sản phẩm 

không bị ăn mòn. Nếu như bề mặt có lớp màng cứng, có thể làm giảm sự va đập, ma sát 

do đó sơn còn có tác dụng bảo vệ cơ khí.  

Ngoài tác dụng bảo vệ và trang trí, sơn còn có công dụng đặc biệt, sơn các màu 

lên các thiết bị quân sự có thể nguỵ trang, sơn loại sơn chống tia hồng ngoại có thể 

chống được địch phát hiện mục tiêu quân sự. Đối với ô tô là vật di chuyển trên đường 

nên cần phải sơn để cho người đi đường có thể nhận biết từ xa.  

4.1.2 Vật liệu chế tạo sơn 

      1. Dầu sơn 

 Dầu sơn là nguyên liệu tạo màng sử dụng sớm nhất trong công nghiệp, là nguyên 

liệu chủ yếu để tạo thành sơn dầu. Dầu sử dụng trong sơn chủ yếu là dầu thực vật, nó tạo 

thành lớp màng mỏng trên bề mặt sản phẩm, có loại tạo thành màng khô nhanh, khô 

chậm và có loại không tạo thành màng. Do sự  hình màng, có thể phân ra làm ba loại: 

dầu khô, dầu bán khô và dầu không khô. Các loại dầu thường dùng: dầu chẩu (dầu khô 

tốt có tính chống nước, chống ẩm tốt dùng sơn đồ gỗ, tàu thuyền …); dầu đay: (có độ khô 

kém hơn dầu chẩu, nhưng tính dẻo, tính đàn hồi, độ bền tốt hơn); dầu đậu (có tính khô 

kém, là loại dầu bán khô màng sơn có dầu đậu khó biến vàng, dùng để chế tạo sơn 

trắng); dầu thầu dầu (loại dầu không khô, độ khô của nó nhanh hơn dầu đay, màng sơn 

khó biến vàng). 

    2. Nhựa 
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        Nhựa là hợp chất hữu cơ có phân tử lượng lớn. Nhựa có thể hoà tan trong dung 

môi hữu cơ, không hoà tan trong nước. Khi hoà tan nhựa trong dung môi hữu cơ, quét lên 

bề mặt sản phẩm, dung môi bay hơi sẽ hình thành màng cứng, trong suốt 

        Nhựa chia làm ba loại: nhựa thiên nhiên, nhựa nhân tạo được chế biến từ hợp chất 

cao phân tử thiên nhiên và nhựa tổng hợp chế biến từ nguyên liệu hoá học. 

- Nhựa thiên nhiên: có nhiều loại khác nhau, tính chất khác nhau, thường lấy độ 

axít, điểm sôi, độ cứng, màu sắc làm tiêu chuẩn. Nhựa thiên nhiên có các loại như hổ phách, 

cánh kiến, bi tum, tùng hương. 

- Nhựa nhân tạo: 

+ Nhựa chế biến từ tùng hương như :este tùng hương, Ređinat canxi, nhựa malic 

hoá 

+ Nitroxenlulozơ là nguyên liệu chủ yếu tạo thành màng sơn. Nó có màu trắng, 

không hoà tan và nở ra trong nước, nhưng có thể hoà tan trong dung môi hữu cơ. Nếu 

phủ lên bề mặt sản phẩm dung dịch này, tạo thành lớp màng mỏng, đóng rắn nhanh, bền, 

chịu ánh sáng, chống ẩm ướt và ăn mòn hoá học. 

+ Nhựa cao su: chịu nước, chịu ăn mòn hoá học, cách điện tốt nhưng độ hoà tan 

kém, hoà tan trong dung môi độ nhớt lớn cho nên không trực tiếp sử dụng trong sơn. 

- Nhựa tổng hợp 

+ Nhùa phªnolfomaldehit; Nhùa ankyl; Nhùa amin; Nhùa epoxi; Nhùa poly este; 

Nhùa vinyl; Nhùa acrylat; Nhùa silicon 

3. Những nguyên liệu khác 

Chất làm dẻo làm tăng tính dẻo, độ bám chắc, chịu nhiệt, chịu lạnh tốt, đề phòng 

màng sơn bong nứt, giảm sự bốc cháy, nhưng vẫn đảm bảo sự lưu thông của dung dịch. 

Dung môi là chất lỏng bay hơi, có tác dụng hoà tan màng. Sau khi màng đóng rắn 

toàn bộ dung môi bay hơi, không lưu lại trên màng. Tính ưu việt của dung môi phụ thuộc 

độ tinh khiết, điểm sôi, khả năng bay hơi và sự làm loãng của nó. Ngoài ra còn có chất 

trợ dung môi, làm tăng sự làm loãng của dung môi như rượu etilic, butilic … Dung môi 

thường dùng là các loại este, xetôn, ête … Dung môi có thể chia làm 3 loại: 

- Dung môi điểm sôi thấp: điểm sôi dưới 100C, làm giảm độ nhớt của sơn, bay 

hơi từ từ, dễ khô, hoà tan mạnh. Nhưng dung môi điểm sôi thấp không được sử dụng 

rộng rãi vì dễ biến trắng, tính lưu động kém, màng sơn chưa tốt. Dung môi điểm sôi thấp 

là axªt«n, etyl axetat … 
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- Dung môi điểm sôi trung bình: điểm sôi ở nhiệt độ 110 - 145C, tính lưu động 

cao, khô chậm, màng sơn phân bố đều, chống biến trắng, độ nhớt cao, có mùi. Dung môi 

điểm sôi trung bình là butyl axetat, xilen, rượu buttilic … 

- Dung môi điểm sôi cao: điểm sôi ở nhiệt độ trên 145C, độ hoà tan mạnh, khô 

chậm, có thể điều chỉnh độ nhớt sơn. Lượng dùng ít có thể làm cho màng sơn bóng, đề 

phòng màng sơn biến trắng khi gia công nơi ẩm ướt và đề phòng Nitroxenlulozơ kết tủa. 

Nó ít được sử dụng vì giá thành đắt, chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt. 

 Nguyên lý và tốc độ bay hơi của dung môi trong sơn (bao gồm 04 giai đoạn) 

- Khi bắt đầu phun sơn, dung môi bay hơi chiếm khoảng 25 - 35. 

- Khi màng sơn ở trang thái hoàn toàn lưu động, tốc độ bay hơi của dung môi 

cùng với lúc đầu chiếm khoảng 35 - 75. Tốc độ bay hơi ở giai đoạn đầu và gia đoạn 

này ảnh hưởng đến tính biến trắng, tốc độ bay hơi giảm thì tính biến trắng giảm. 

- Khi màng sơn có xu hướng ổn định nhưng chưa khô hoàn toàn, tổng lượng bay 

hơi của dung môi chiếm khoảng 75 - 90. Giảm tốc độ bay hơi ở giai đoạn này làm tăng 

khả năng chống biến trắng và tăng độ bóng bề mặt. 

- Khi màng sơn đã khô hoàn toàn sự bay hơi cuối cùng chiếm khoảng 10. Tốc 

độ bay hơi  nhanh, chậm của giai đoạn có quan hệ rất lớn đến độ cứng màng sơn. 

Chất pha loãng không thể hoà tan nitroxenlulozơ, chủ yếu làm loãng thể tích sơn, 

đạt đến độ nhớt sử dụng, có thể tác dụng hoà tan nhựa. Nguyên nhân chủ yếu dùng chất 

pha loãng vì giá thành rẻ hơn dung môi rất nhiều, do đó nếu không làm trở ngại sự hoà 

tan của màng, bảo đảm chất lượng sơn thường dùng chất pha loãng thay dung môi, để 

giảm giá thành sơn. Chất pha loãng ngoài việc làm loãng sơn đạt đến độ nhớt nhất định, 

tốc độ bay hơi của nó phải nhanh hơn dung môi, nếu như tốc độ bay hơi chậm hơn dung 

môi, chất tạo màng sẽ tách ra, tạo nên màng sơn đóng cục, biến trắng … do 

nitroxenlulozơ không hoà tan trong chất pha loãng. Những chất pha loãng thường dùng 

như : chất pha loãng sơn gốc nitro, gốc amin, gốc clovinyl, sơn acrylat, nhựa ankyl, sơn 

epoxi 

Bột màu là thành phần quan trọng tạo màu cho màng sơn. Bột màu là chất rắn có 

độ hạt rất nhỏ, không hoà tan trong dầu hoặc dung môi. Bột màu được mài nghiền đồng 

đều với chất làm dẻo, có tác dụng che phủ bề mặt, chống xuyên thấu của tia tử ngoại làm 

cho màng sơn có màu, chịu nước, chịu khí hậu, nâng cao độ cứng, độ mài mòn, kéo dài 

tuổi thọ màng sơn … Vì màng sơn mỏng, bột màu dùng trong sơn phải có tỉ trọng nhẹ, 

che phủ bề mặt tốt, tính chất ổn định, không biến màu. 
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Tính chất của bột màu  

- Năng lực thể hiện màu mạnh hay yếu của chất màu khi nó hỗn hợp với các chất 

màu khác. 

- Độ che phủ: là khả năng che phủ lớp nền, làm cho lớp nền không bị lộ ra qua 

màng sơn. 

- Tính chống gỉ: lớp sơn lót cần có tính chống gỉ. Những kim loại như bột nhôm, 

bột kẽm có tác dụng bảo vệ điện hoá một số kim loại, ZnCrO4 có tác dụng thụ động hoá, 

đề phòng kim loại bị ăn mòn. 

- Bột hoá: một số chất màu, đặc biệt là chất màu trắng trong màng sơn, qua thời 

gian nhất định, trên bề mặt hình thành lớp bột, có thể xoá đi được để lại vết. Hiện tượng 

như trên là sự bột hoá của sơn. 

- Ngoài những tính chất trên còn có các tính chất khác như độ phân tán, độ hoà 

tan chịu nhiệt, chịu mốc, chịu ăn mòn hoá học … 

 Phân loại bột màu (bao gồm 03 loại) 

- Bột màu trang sức: cho màu sắc đẹp, che phủ bề mặt tốt, nâng cao độ bền, chịu 

khí hậu, chịu mài mòn của màng sơn. 

- Bột độn: là chất màu trắng hoặc không có màu, không thể hiện màu, độ che phủ 

kém. Bột độn là nguyên liệu rẻ, dễ kiếm. Bột độn cho vào sơn làm tăng độ dày màng sơn, 

nâng cao độ cứng, chịu mài mòn, chịu nước …  

Các chất phụ trợ khác 

- Những chất phụ trợ khác trong sơn không phải là chất tạo màng chủ yếu, nhưng 

chọn và sử dụng chính xác chất phụ trợ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng màng sơn. 

- Có rất nhiều loại chất phụ trợ, tuỳ theo tác dụng của nó mà phân ra các loại: chất 

làm khô, chất đóng rắn, chất chống ẩm ướt, chất huyền phù, chất chống lão hoá …trong 

đó chất làm khô, chất đóng rắn được sử dụng nhiều nhất.  

4.1.3 Phân loại sơn 

      1. Sơn dầu có nhựa 

Sơn dầu bền, đẹp, bóng được sử dụng rộng rãi trong ngành giao thông vận tải. Bao 

gồm 02 loại: loại sơn dầu có ít thành phần dầu, dùng sơn vật liệu trong nhà; loại sơn có 

nhiều thành phần dầu dùng để sơn sản phẩm ngoài trời. 

      2. Sơn tổng hợp 

Sơn tổng hợp dùng nhựa tổng hợp hoá học như: ankít, nhựa axít, vinyl…  Còn các 

thành phần khác như dầu sơn, bột màu, chất làm khô, dung môi cả hai loại sơn dầu và 
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sơn tổng hợp giống nhau. Căn cứ vào gốc nhựa tổng hợp mà người ta đặt tên cho các loại 

sơn khác nhau: sơn tổng hợp Ankít, sơn ankin melamin, sơn Nitrôxenlulo… 

  Đặc tính của sơn tổng hợp có độ bám dính tốt, bền trong khí quyển, độ cứng và độ 

bóng cao, màu sắc bền. 

        Sơn chống gỉ màu nâu chế tạo từ gốc nhựa ankít, melamin, clovinyl là loại sơn có 

độ bóng cao, độ bám dính tốt dùng để sơn ô tô. 

     Sơn nitrôxenlulo là loại sơn gốc nhựa từ nitrô, có đặc tính mau khô (khoảng 20 – 

25 phút để khô tự nhiên) có độ bóng cao bền về màu sắc, độ bám dính tốt. Chất dung môi 

cho sơn xenlulo là bitin, xilen, axêtát. Sơn nitrôxenlulo dùng máy phun sơn để sơn ô tô 

du lịch. 

4.1.4 Phương thức pha chế màu sơn 

      Các màu cơ bản của sơn: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen … Với các màu sơn cơ bản, ta có 

thể pha ra nhiều màu sơn khác nhau, phù hợp với yêu cầu sản phẩm.  

Bảng 4.1 Công thức pha màu sơn 

Tên màu Trắng(%) Xanh (%) Đỏ (%) Vàng (%) Tím (%) Đen (%) 

Nâu tây   90   10 

Kem 85   15   

Cà vàng   25 75   

Cẩm thạch 80 15  5   

Da cam 5  55 40   

Da trời 80 5   15  

Hoa cà 75  10 5 10  

Hoà bình 85    15  

Nước biển 80 10   10  

Ghi xám 70     30 

Ghi sáng 75  3 5  17 

Mận chín 30  50  10 10 

Cà phê   70   30 

Lá mạ 70 30     

Cỏ úa 20 20  60   

Rêu 30 17 3 50   

Cổ vịt 10 60   30  

Hoàng yến 30   70   

Gạch non   80 20   

Trước khi chuẩn bị pha chế màu cần xem kĩ màu mẫu mà đối chiếu để tăng hoặc 

giảm một thứ màu chính nào đó cho đạt tiêu chuẩn. Các màu pha lẩn phải khuấy thật đều 

với nhau cho các màu sơn tan hoàn toàn. 

Khi pha chế màu sơn chú ý không được pha lẫn sơn gốc dầu với sơn gốc nhựa tổng 

hợp vì thành phần hoá học hai màu khác nhau. 
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        Trong khi pha chế nếu gặp trường hợp đặc không đủ độ nhớt theo tiêu chuẩn thì 

cần pha dung môi và dầu sơn vào từng loại sơn để đảm bảo độ nhớt, sau đó pha chế màu 

sơn. Sau khi pha chế sơn xong cần phải sơn thử lên vật mẫu, để khô, xét nghiệm, từ đó 

kết luận màng sơn tốt hay xấu.  

4.1.5 Quy trình sản xuất sơn 

 

 

Hình 4.1 Quy trình sản xuất sơn 
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4.2  Quy cách sơn trong nền công nghiệp ô tô  

4.2.1 Tính chất 

Sơn ôtô là chất lỏng dạng keo, có độ nhớt, có các màu sắc. Sơn dễ bay hơi, nếu 

làm loãng bằng hỗn hợp dung môi, phun trên bề mặt, có thể khô hoàn toàn vài chục phút, 

dễ bắt lửa, sau khi khô màng sơn bóng đẹp, chịu ma sát, chịu dầu, chịu xăng, chịu khí 

hậu thay đổi … 

4.2.2 Thành phần  

Thành phần sơn ô tô gồm có nitroxenlulo độ nhớt thấp và nhựa tổng hợp (Nhựa 

ankyl, nhựa aminô hoặc nhựa acrila … ) được hoà tan trong dung môi và chất pha loãng, 

sau đó cho thêm hỗn hợp bột màu và chất làm dẻo (loại este có độ sôi cao và dầu thầu 

dầu tinh luyện) qua mài nghiền, lọc, đóng thùng. 

4.2.3 Phương pháp sử dụng 

Độ bám chắc của lớp sơn này trên lớp sơn lót tốt hơn trên bề mặt, không có lớp 

sơn lót. 

Dùng hỗn hợp dung môi gốc nitrô theo tỉ lệ 80 -120 làm loãng, lọc, phun. 

Nếu phun môi trường ẩm ướt cao, có hiện tượng màng sơn trắng, mất bóng, có thể 

dùng chất chống ẩm sơn gốc nitrô để pha chế, cũng có thể dùng butyl axêtat và rượu 

butilic có tỉ lệ 1:1 thành hỗn hợp dung môi để pha chế. 

Khoảng cách thời gian hai lần phun khoảng 10 – 30 phút 

Sau khi màng khô hoàn toàn dùng sáp silic mài bóng, sáp đánh bóng. 

4.2.4  Quy cách sơn 

Bảng 4.2 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sơn Ôtô 

Hàng mục kiểm tra Tiêu chuẩn 

1. Bề ngoài màu sắc màng sơn 

2. Độ bóng (Máy đo độ bóng) 

- Màu nhạt (%) 

- Màu trung bình (%) 

- Màu đậm (%) 

3. Độ nhớt (gy) 

4. Hàm lượng chất rắn 

- Đỏ, đen ()   

- Màu nhôm() 

- Các màu khác () 

5. Thời gian sấy khô 

(25  1C độ ẩm 65  5) 

 -  Khô bề mặt (phút) 

 -  Khô toàn bộ (phút) 

6. Độ che phủ 

- Màu đen 

Phù hợp màu sắc mẫu 

Mặt bóng, bằng phẳng 

       >70 

       >70 

       >80 

         70-250 

 

           32   

           34 

           36 

 

 

           10   

           50      

 

           20    
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- Màu nhôm 

- Màu đậm 

- Màu xanh, màu nhạt 

- Màu trắng 

- Màu đỏ 

- Màu vàng 

- Màu tím đỏ 

- Màu vàng chanh 

7. Độ dẻo (mm) 

8. Cường độ va đập (kg.cm) 

9. Độ cứng 

10. Đánh bóng (máy đo độ bóng) 

- Màu nhạt, màu trung bình () 

- Màu đậm () 

- Màu đậm () 

11. Chịu nước (nước cất 24 giờ ở nhiệt độ 25  1C) 

12. Chịu xăng (trong xăng 8, 12, 24 giờ) 

 

13. Độ bám chắc (cấp) 

           30   

           50    

           60    

           65    

           80    

           90    

           100    

           120  

           3     

           30     

           0,5     

    

            70 

            80 

           không đo 

Cho phép màng sơn hơi trắng, rộp, nhưng 2 giờ 

sau phục hồi   

Màng không bị rộp,không bóng Màu nhôm màu 

đỏ cho phép biến màu. 

            < 2 

4.3  Các phương pháp cơ bản gia công 

Có nhiều phương pháp để gia công sơn căn cứ vào các điều kiện sau để chọn 

phương pháp gia công sơn thích hợp. 

- Tính chất và chủng loại sơn 

- Yêu cầu chất lượng sơn 

- Thiết bị và công cụ mà nhà máy đang có 

- Hình dáng, nguyên liệu, kích thước của bề mặt sản phẩm sơn 

Mỗi phương pháp đều có ưu, khuyết điểm khác nhau. Vì vậy khi chọn trước tiên 

cần chú ý tới phương pháp có tính kinh tế cao nhất nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu kỹ 

thuật đặt ra. Khi gia công sơn thường dùng các phương pháp sau đây: Quét, nhúng, phun, 

phun tĩnh điện, sơn điện phân. Ngoài ra còn có phương pháp khác như: lăn, phun cao áp 

không có không khí … 

4.3.1 Phương pháp quét 

        Quét là phương pháp gia công cổ điển và phổ thông nhất. Đặc điểm của phương 

pháp là: thiết bị giản đơn, dễ thao tác, sự linh hoạt lớn có thể gia công bất kỳ chi tiết lớn 

nhỏ như thế nào và có thể gia công được rất nhiều loại sơn khác nhau. Phương pháp quét 

thường dùng để sơn lót (sơn chống gỉ) ,vì có khả năng làm tăng độ thấm ướt giữa bề mặt 

kim loại và lớp sơn lót, do đó làm tăng độ bám chắc và độ chống gỉ. 
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Khuyết điểm của phương pháp này là: thao tác thủ công, cường độ lao động lớn, 

năng suất thấp, không thích hợp với mang sơn khô nhanh. Ngoài ra nếu thao tác không 

thành thạo, màng sơn không đông đều, có vết … 

        Chổi sơn là công cụ chủ yếu để gia công sơn. Căn cứ vào đối tượng gia công khác 

nhau mà chọn chổi sơn có hình dáng, kích thước khác nhau. Chổi sơn thường có ba loại: 

tròn, dẹt, gấp khúc, chổi sơn có loại cứng, loại mềm tuỳ theo nguyên liệu làm chổi. Khi 

thao tác cần quét ít sơn, thông thường phần ngập chổi sơn vào sơn không lớn hơn 1/2 độ 

dài phần chổi sơn, khi thao tác quét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, trước khó sau dễ. 

Sau đó quét nhẹ phần gốc cạnh, làm cho màng sơn mỏng bóng, đồng đều. 

4.3.2 Phương pháp nhúng 

        Nhúng là phương pháp nhúng sản phẩm vào trong thùng sơn, sau đó lấy ra, để 

dung dịch sơn còn thừa trên bề mặt tự nhiên rơi xuống, sau đó sấy khô. Đặc điểm của 

phương pháp này là: năng suất cao, có thể cơ giới hoá, tự động hoá, kỹ thuật giản đơn, 

thao tác thuận lợi. 

Nhưng phương pháp nhúng không thích hợp với loại sơn có dung môi bay hơi 

nhanh, chất màu lắng đọng. Ngoài ra, gia công bằng phương pháp nhúng, màng sơn 

không bằng phẳng, trên mỏng, dưới dày, chảy vệt ở biên…, chỉ dùng cho sản phẩm yêu 

cầu kỹ thuật không cao. Tuỳ theo số lượng và kích thước sản phẩm mà dùng phương 

pháp nhúng thủ công, cơ giới hoá, tự đông hoá. 

4.3.3 Phương pháp phun  

 Phun là phương pháp dùng súng phun sơn, nhờ dòng không khí nén, dung dịch 

sơn thành dạng sơn mù bám đồng đều trên bề mặt cần sơn. 

      1. Đặc điểm  

Hiệu suất cao, gia công thuận tiện. 

        Dùng cho hầu hết các loại sơn và thích ứng với nhiều loại sản phẩm có hình dáng 

phức tạp, đặc biệt sản phẩm có diện tích lớn, khô nhanh, màng sơn phân bố đồng đều, 

bằng phẳng, bóng. 

Khuyết điểm là hiệu suất sử dụng thấp vì nó cần nhiều dung môi, toàn bộ dung 

môi bay hơi, tổn thất lớn, lượng sơn bay ra ngoài không khí chiếm khoảng 20%. Khi 

phun phải phun thành nhiều lần vì phun một lần mỏng. 

       Khi phun, dung môi bay hơi ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân, vì vậy cần phải 

có thiết bị hút độc tốt. 
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       Khi phun trong điều kiện thông gió không tốt dễ bắt lửa, thậm chí nổ vì thế phun 

sơn sản lượng lớn cần có buồng phun sơn có cấu tạo đặc biệt. 

      2. Nguyên lý 

Lợi dụng chênh lệch áp suất giữa dòng không khí nén đi qua vòi phun với ống nối 

với bình phun chứa sơn, do đó sơn được hút ra từ trong bình, nhờ dòng không khí nén 

đưa đến vòi phun, phun thành những hạt nhỏ đồng đều trên bề mặt sản phẩm. 

4.3.4 Các phương pháp phun sơn tiên tiến 

       1. Phương pháp phun sơn gia nhiệt 

        Phương pháp phun gia nhiệt căn cứ vào đặc tính độ nhớt sơn giảm đi khi tăng 

nhiệt độ, có thể tiết kiệm nhiều dung môi để pha loãng. Khống chế nhiệt độ trong 

khoảng 70C. Phun sơn gia nhiệt có các ưu điểm sau: 

- Giảm tổn hao dung môi  

- Giảm số lần phun, do độ dày màng sơn lớn, nâng cao năng suất lao động 

- Màng sơn bằng phẳng, ít biến trắng 

     2. Phương pháp phun sơn cao áp không có không khí 

       Phun sơn cao áp không có không khí là phương pháp phun sơn mới. Phương pháp 

phun sơn thông thường dùng áp suất không khí mang sơn từ súng sơn đến bề mặt sản 

phẩm, như vậy bụi sơn bay ra rất nhiều, lãng phí nhiều sơn, rất nhiều dung môi bay ra 

ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân. Phương pháp phun sơn cao áp tạo cho sơn có áp 

suất nhất định, sơn được phân tán thành hạt nhỏ qua vòi phun đến bề mặt sản phẩm. 

Phương pháp này dùng bơm cao áp để tăng áp suất sơn. Bơm cao áp có van điều chỉnh áp 

suất, có thể điều chỉnh áp suất. Phần trên xilanh không khí và phần dưới xilanh sơn tách 

rời nhau, vì vậy sơn phun ra không có không khí. 

       3.Phương pháp phun tĩnh điện 

        Phun tĩnh điện là phương pháp dùng tác dụng của điện trường cao áp, phun trên 

bề mặt sản phẩm. Phương pháp phun này có những đặc điểm sau: 

- Hiệu suất lao động cao, thích hợp dùng cho sản xuất lớn. 

      - Chất lượng sản phẩm tốt, màng sơn đồng đều độ bám chắc tốt. 

- Tiết kiệm nguyên liệu sơn, hiệu suất sử dụng cao có thể đạt trên 80 - 90 

- Thao tác đơn giản. 

- Có thể cơ khí hoá, tự động hoá, giảm nhẹ sức lao động, sơn bay ra ít, cải thiện 

điều kiện vệ sinh môi trường. 

- Có thể sơn được các loại sản phẩm có hính dáng và nguyên liệu khác nhau. 
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Nguyên lý sơn tĩnh điện dựa trên đặc điểm cơ bản của điện tích cùng dấu đẩy 

nhau, khác dấu hút nhau. Thiết bị cao áp một chiều sinh ra điện trường cao áp, điện cực 

xung quanh sản phẩm nối với cực âm một chiều cao áp, sản phẩm nối với cực dương, sau 

khi súng sơn phun sơn vào trong điện trường tĩnh điện, hạt sơn dạng sương mù bị cảm 

ứng mang điện tích âm bị hấp thụ đồng đều trên bề mặt sản phẩm mang điện tích dương. 

       4.  Sơn điện hoá 

        Sơn điện hoá có rất nhiều ưu việt hơn so với các phương pháp gia công sơn khác. 

Phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong các ngành chế tạo ô tô, xe máy, tàu thuyền 

và các sản phẩm trong nhiều ngành công nghiệp nhẹ. 

        a) Đặc điểm sơn điện hoá 

- Dung môi sơn là nước, không có bụi sơn và dung môi bay hơi, cải thiện điều 

kiện lao động, đảm bảo điều kiện sức khoẻ công nhân. 

- Có thể sản xuất tự động hoá, vì thế làm giảm cường độ lao động, nâng cao năng 

suất lao động. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm. Độ dày lớp sơn đồng đều, bám chắc, có thể sơn 

được những chi tiết có hình dáng phức tạp, lớp sơn có độ dày đồng đều. 

- Giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm phần lớn dung môi, hiệu suất sử dụng đạt 

đến trên 95. 

- Dung môi là nước, nên không cháy, sản xuất an toàn. 

- Sau khi xử lí bề mặt có thể sơn ngay, không phải sấy khô nên tiết kiệm năng 

lượng. 

        Tuy nhiên, màu sắc sơn điện phân không đầy đủ, chỉ dùng cho mấy loại sơn có 

màu sẫm. 

      b) Nguyên lý cơ bản sơn điện hoá 

        Sơn điện hoá cũng giống như mạ, sản phẩm được nhúng trong thùng sơn, sản 

phẩm là anốt, thùng sơn là catốt, sơn là chất điện phân, hai cực nối với nguồn điện một 

chiều, sau khi có dòng điện đi qua trên bề mặt sản phẩm hình thành lớp sơn dính như 

keo, sau khi sấy khô được lớp sơn bóng cứng. Quá trình xảy ra trong điện phân tương đối 

phức tạp, thông thường có thêm phản ứng sau: 

- Điện li: sơn trong dung dịch sơn nước, do tác dụng điện li của nước tạo nên ion 

có điện tích dương và điện tích âm. 

- Điện phân: dưới tác dụng của dòng điện, ion dương đi về phía catốt, ion âm đi về 

phía anốt. 



Công nghệ lắp giáp ô tô 
 

 

76  

- Kết tủa: ion âm bị hấp phụ trên anốt, sinh ra phản ứng điện hoá, kết tủa tạo thành 

màng, không hoà tan trong nước. 

- Điện thẩm thấu: dưới tác dụng lực điện trường nước trong màng sơn thoát ra khỏi 

màng sơn. 

- Khí thoát ra: dòng điện đi qua chất điện phân và nước, xảy ra các phản ứng ở các 

điện cực, ở catốt khí hidrô thoát ra, ở anốt khí ôxy thoát ra. 

       5. Sơn bột 

        Sơn bột có ý nghĩa to lớn trong công nghiệp sơn. Vì nó cho phép sử dụng được 

một số loại polyme không tan trong dung môi, mà trước đây không làm sao sơn được. 

Sơn bột được phát triển nhanh nhờ những ưu điểm sau: 

- Màng sơn bột có độ bền va chạm, độ bền mài mòn cao. 

- Màng sơn bột không rỗ, khả năng bảo vệ bề mặt kim loại cao. 

- Sơn bột bền với hoá chất, cách điện tốt. 

- Sơn bột nhiều màu sắc và sơn được nhiều loại sản phẩm có hình dáng phức tạp. 

- Màng sơn bột bám tốt trên thuỷ tinh, sành sứ và kim loại, sơn dày mỏng tuỳ ý. 

- Sơn bột không chứa dung môi, không gây độc hại, cháy, nổ. 

- Sơn bột giá thành hạ,sử dụng được polyme không hoà tan trong dung môi. 

        Thiết bị gia công sơn bột là một cái thùng, ở phía dưới thùng có lắp màng sứ nhiều 

lỗ, sơn bột đặt trên màng sứ nhiều lỗ được gia nhiệt, ở phía dưới thùng có không khí đi 

vào, làm cho sơn bột lưu động, nổi lên trong thùng, sản phẩm được gia nhiệt, nhúng vào 

bột sơn nổi lên, sơn bám vào bề mặt sản phẩm, lấy ra sấy khô, được màng sơn đồng đều.  

4.4 Phương pháp sấy khô màng sơn và an toàn lao động.  

4.4.1 Phương pháp sấy khô màng sơn 

        Sơn là dung dịch keo, khi phun lên bề mặt sản phẩm, sơn trở thành chất rắn thì 

mới có thể sử dụng hoặc tiến hành bước công nghệ khác. 

        Trong quá trình gia công sơn, sấy là nguyên công rất quan trọng, nó chiếm phần 

lớn thời gian gia công sơn. Vì vậy tạo được màng khô nhanh là nhiệm vụ rất quan trọng. 

Màng sơn khô nhanh có nhiều ưu điểm như màng sơn rắn đanh, độ bóng cao, nâng cao 

năng suất, có thể cơ giới hoá tự động hoá, giảm được thời gian chết trong sản xuất, tổ 

chức được dây chuyền sản xuất khung vỏ, màng sơn khô không phụ thuộc vào thời tiết. 

Ta có nhiều phương pháp làm khô màng sơn như để khô tự nhiên, làm khô màng sơn 

bằng hơi nhiệt, làm khô màng sơn bằng tia hồng ngoại và tia tử  ngoại, sấy khô màng sơn 

bằng tia điện tử. 
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       1. Thiết bị sấy đối lưu  

        Làm khô màng sơn bằng hơi nhiệt là phương pháp dễ làm. Xảy ra sự truyền nhiệt 

tiếp xúc từ luồng không khí nóng tuần hoàn với chi tiết được sấy. Quá trình khô xảy ra 

đầu tiên trên bề mặt lớp sơn. 

- Nhiệt độ trong buồng sấy có thể điều chỉnh tuỳ ý, nhiệt độ đầu vào và đầu ra 

thấp, nhiệt độ ở giữa cao phù hợp với qui định sấy màng sơn. 

- Nhược điểm: 

      + Phương truỵền nhiệt ngược với phương của dung môi bay hơi. Bề mặt màng sơn 

chịu nhiệt, khô tạo thành màng làm dung môi ở phía dưới lớp sơn khô được bay hơi ra. 

      + Tốc độ sấy chậm. 

      + Nếu như áp lực dung  môi bay hơi lớn hơn trở lực màng sơn sấy, dung môi bay 

hơi sẽ phá huỷ màng sơn tạo nên những lổ nhỏ. Nếu như áp lực dung môi bay hơi không 

khắc phục được trở lực màng sơn thì dung môi bay hơi không thoát ra được, lún lại bên 

trong gây ra bọt khí. Vì vậy dung môi bay hơi hoặc không bay hơi ra đều ảnh hưởng đến 

chất lượng màng. 

           + Diện tích bề mặt lớn. 

         Để tăng cường trong sấy đối lưu, người ta sử dụng những thiết bị thổi gió mạnh để 

vận chuyển không khí bên trong tủ sấy. 

       2. Thiết bị sấy bức xạ nhiệt (tia hồng ngoại và tia tử ngoại) 

        Dựa trên nguyên tắc truyền bức xạ và hấp thụ các tia hồng ngoại bởi lớp màng sơn 

phủ trên chi tiết. 

Tia hồng ngoại là tia màu đỏ trong vạch quang phổ mắt người không trông thấy 

được nhưng là một tia bức xạ có nhiệt lượng lớn tia hồng ngoại sinh ra nhiệt lượng có thể 

sấy khô màng sơn. 

-Ưu điểm: 

       + Tia hồng ngoại có năng lực xuyên thấu vào nhiều loại vật chất, bao gồm cả 

màng sơn. Khi sấy tia hồng ngoại xuyên qua màng sơn đến bề mặt sản phẩm. Nhiệt 

lượng của sản phẩm gia nhiệt được truyền đến lớp dưới màng sơn sau đó truyền đến bề 

mặt màng sơn. Do đó quá trình sấy khô từ trong ra ngoài. Khi lớp dưới màng sơn khô bề 

mặt ngoài vẫn là chất lỏng dung môi bay hơi ở lớp dưới không có trở lực thoát ra ngoài ở 

trạng thái dung dịch làm màng sơn không thể hình thành bọt khí, lỗ kim châm. 

   + Thời gian sấy ngắn. 

        + Nguồn phát tia hồng ngoại được sử dụng để sấy các lớp sơn phủ là những 

nguồn phát ánh sáng tối. Đèn phát là đèn nung nóng dùng gương chuyên dùng. Những 
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đèn này được chế tạo với công suất lớn. Chúng phát ra từ 1527 nhiều hơn những tia 

nhiệt so với đèn  bình thường. 

             + Tia tử  ngoại có năng lượng lớn nhưng sấy bằng tia tử ngoại có thể phá huỷ 

màng sơn, hiện nay đang nghiên cứu cải tiến . 

       3. Sấy khô màng sơn bằng tia điện tử 

Các tia điện tử được phát ra trong các nhà máy gia tốc có điện thế  300600 KV. 

Phương pháp này nhanh nhất so với các phương pháp khác. Theo lý thuyết màng sơn dày 

187m có thể làm khô hoàn toàn trong một giây. 

4.4.2 An toàn lao động 

        An toàn lao động trong quá trình gia công sơn là công tác rất quan trọng. Bởi vì 

nguyên liệu và môi trường mà công nhân thường xuyên tiếp xúc là những chất độc hại, 

dễ cháy, cho nên dễ sinh ra nguy hiểm. 

         Vì vậy phải tuân thủ triệt để chính sách bảo hộ lao động, coi trọng sức khỏe của 

con người, đặt ra chế độ an toàn vệ sinh, giáo dục mọi người nghiêm túc chấp hành, cải 

thiện điều kiện làm việc, khắc phục những nhân tố không an toàn, có biện pháp chống 

lửa, cấp cứu khi cần thiết. 

       1. Môi trường gia công sơn 

        Gia công sơn là công nghệ rất tỉ mỉ, màng sơn bóng đẹp. Vì vậy phải chú ý môi 

trường gia công. Phân xưởng sơn phải cách xa các phân xưởng gia công cơ khí khác, 

tránh bụi bậm bay vào. Trước khi gia công, phải làm vệ sinh sạch sẽ và phải có thiết bị 

hút độc, thông gió tốt đồng thời làm cho màng sơn khô nhanh. 

       2. An toàn lao động 

        Công nhân cần phải thường xuyên học tập quy trình an toàn kỹ thuật và tìm hiểu 

biện pháp an toàn, cần nghiêm túc chấp hành quy trình công nghệ, an toàn kỹ thuật. 

Công nhân cần phải làm tốt những việc sau đây: 

- Trước khi vào làm việc phải kiểm tra các loại máy móc đang sử dụng như máy 

nén khí, bình chứa khí, van an toàn, đồng hồ áp suất … Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, 

như thiết bị có tiếp đất, dây điện không bị hở. 

- Khi làm việc phải mặc quần áo bảo hộ lao động, có đầy đủ trang bị phòng hộ 

như khẩu trang, găng tay, ủng cao su, kính phòng hộ … 

- Khi làm việc phải mở hết các cửa sổ cho các hệ thống hút độc, thông gió hoạt 

động.  
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- Không được hút thuốc lá, đánh diêm, bật lửa trong kho sơn và trong nơi gia 

công. Kho sơn và phân xưởng gia công phải có bình chữa cháy. 

- Khi làm việc trên cao phải có dàn giáo bằng thép, tháo lắp dễ dàng, bảo đảm 

vững chắc. Khi làm việc trong hầm phải có thiết bị thông gió tốt. 

- Khi pha chế các loại hoá chất hoặc làm việc với các bể hoá chất phải thực hiện 

đúng quy trình công nghệ, bảo đảm an toàn lao động. 

- Khi làm việc xong, những nguyên liệu và sơn còn thừa phải đậy nắp kín, để nơi 

khô ráo và tắm rửa sạch sẽ. 

- Sơn dính vào da không được rửa bằng benzen vì nó rất độc, phải rửa trong hỗn 

hợp cát, mùn cưa và butyl axetat. 

- Công nhân bị choáng váng đầu, chóng mặt tức thở, phải đưa ngay đến chỗ 

thoáng gió nghỉ ngơi, nếu nặng phải đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. 

4.5  Quy trình công nghệ sơn ô tô  

 

Hình 4.2. Quy trình công nghệ sơn 

4.5.1  Quy trình xử lý bề mặt trước khi sơn 

        Phương pháp chuẩn bị gia công bề mặt gồm: tẩy gỉ  tẩy dầu  rửa nước  định 

hình bề mặt  phốt phát hoá.   

  4.5.2 Công nghệ sơn lót 
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        Sơn lót  là lớp sơn đầu tiên trực tiếp bám trên bề mặt sản phẩm. Mục đích lớp sơn 

lót tạo lớp màng sơn bám chắc với kim loại nền, tạo điều kiện cho lớp sơn thứ hai dính 

kết. 

        Những điều kiện lý tưởng của lớp sơn lót  

- Có độ bám chắc, có tính dẻo tốt. 

- Có tính ổn định cao trong khí quyển. 

- Không thấm nước và hơi nước. 

- Có tính năng chống gỉ tốt. 

     1. Đặc điểm khi gia công sơn lót 

     2. Gia công bằng phương pháp phun không khí 

     3. Phương pháp sơn điện hóa (nhúng ED - sơn tĩnh điện) 

4.5.3 Công nghệ sơn – sau khi đã sơn lót 

 1. Trát mattit + trát PVC dưới sàn      

 2. Mài bóng    

      3. Sơn trang trí bề mặt 

4.5.4 Quy trình thực hiện sau khi sơn 

1. Sấy khô màng sơn 

2. Đánh bóng        . 

3. Kiểm tra và sửa chữa 

4.6.Dây chuyền sơn chính (Paint Line)  

    Dây chuyền sơn lót gồm các trạm: 

- Trạm 1: Sấy khô lớp sơn ED 

- Trạm 2: Kiểm tra và sửa chữa 

- Trạm 3: Xử lí sau ED  

- Trạm 4: Trét keo và dán tấm lót sàn 

- Trạm 5: Sấy khô keo và tấm lót sàn 

- Trạm 6: Phun PVC dưới đáy gầm 

- Trạm 7: Phòng sơn lót lần hai 

- Trạm 8: Sấy PVC lót sàn và sơn lót 

- Trạm 9: Xử lí sau sơn lót 

- Trạm 10: Phòng sơn màu 

- Trạm 11: Phòng sấy sơn màu 

- Trạm 12: Kiểm tra, sửa chữa, đánh bóng 
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Hình 4.3. Sơ đồ khối dây chuyền sơn chính. 

4.6.1 Trạm 1: Phòng sấy ED (sơn tĩnh điện)  

  Nhiệm vụ: Sấy thùng xe đã được sơn lớp sơn ED để làm khô lớp sơn này nhanh 

chóng, tăng năng suất lao động. 

Công nhân: Gồm hai công nhân có nhiệm vụ chuẩn bị thùng xe và lò sấy, vận 

hành lò sấy. 

Thiết bị: 

+ Kích thước lò: 7  3,5 m . 

+ Sử dụng dầu sinh nhiệt để đốt. 

+ Một hệ thống xe đẩy và đường ray  xuyên suốt dây chuyền. 

Thời gian sấy 25 phút, nhiệt độ sấy là 180C 

4.6.2. Trạm 2: Kiểm tra bề mặt, lấy dấu các lỗi trên bề mặt 

  Nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh dấu vào bề mặt thùng xe tại những chỗ có lỗi sau khi đã 

được sơn lớp sơn lót đầu tiên. 

Công nhân: Hai công nhân tiến hành kiểm tra, đánh dấu, chà nhám tại những chỗ 

có lỗi. 

Thiết bị: 

          + Trang bị 2 giàn đèn neon, rưa tay và máy mài cầm tay hiệu UP – 

25D  có hai chế độ mài là mài định tâm và không định tâm. 

          + Diện tích làm việc : 7  4,5 m. 
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4.6.3  Trạm 3: Xử lí sau ED 

Nhiệm vụ: Loại bỏ bụi trên bề mặt lớp sơn ED. Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt thùng 

xe. Nếu phát hiện những lỗi còn sót lại ở công đoạn trước thì thông báo ngay về trạm đó 

để kịp tiến hành sửa chữa. Sau khi kiểm tra xong ta tiến hành chà nhám toàn bộ thân xe 

để tạo lớp chân cho lớp sơn lót thứ hai được bám tốt, đồng thời cũng tạo được độ bằng 

phẳng cho toàn bộ bề mặt. 

Công nhân: hai người 

Thiết bị: 

+  Phòng 8  4,5 m 

+  Trang bị hai giàn đèn neon, dủa tay. 

+  Hệ thống hút bụi ở hai bên 

+  Máy mài Kawasaki 

                           Pnewmatic Tools 

                           6D/F Sander 8,500 

+  Máy mài DAC – 5S   423001 

+  Giấy nhám  P320 . 

Hoá chất dùng để trét mattít: 

+ AR Nice Putly ( Summer Code No : P000 C4391 ) 

+ Chất đông rắn: Polysol ( Pulty Derdener ) 

+ Tỉ lệ hoà  100 : 3 

Hoá chất Flash Frimer 

+ Dung môi xăng flash Primerthinner 

+ Chất đông cứng   H3000 – H0015 

+ Flash Frimer  R700 – 00017  

Công dụng 

- Trét mattít: Trên bề mặt sản phẩm sau khi sơn lót đầu tiên thì thường bị 

lồi lõm, rỗ khí, vết nước hoặc những khuyết điểm khác. Để khắc phục những khuyết 

điểm này ta trét lớp mattít lên và sau đó chà nhám nhằm tạo cho bề mặt sản phẩm một 

lớp bằng phẳng. 

- Phun lớp Flash Primer: Trong quá trình chà nhám tại các vị trí cạnh góc 

của thùng xe là dễ bị mỏng nhất. Do đó để đảm bảo chất lượng bề mặt kim loại được phủ 

kín tốt thì người ta phun một lớp Flash Frimer tại những vị trí đó nhằm bảo vệ mặt kim 

loại không bị gỉ sét và tăng độ bám cho sơn. 
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4.6.4 Trạm 4: Trát keo và dán tấm lót sàn 

Nhiệm vụ: Dùng keo (là loại cao su non) trét vào những nơi giáp mí giữa 2 mảnh 

thùng xe để tránh không cho nước có thể bám lại ở đó gây ra gỉ sét thùng xe, nâng cao 

chất lượng thùng xe. Còn mục đích của tấm lót sàn nhằm làm giảm âm với bên ngoài và 

chống va đập mạnh.  

Công nhân: 2 người 

Thiết bị: 

- Trang bị cho công nhân những ống keo có tay bóp (súng keo) để nâng cao 

năng suất làm việc của công nhân. 

- Hai hệ thống điện quang đặt hai bên 

- Diện tích làm việc  7 4,5 m 

- Hoá chất keo trét: (Hoá chất này chỉ khô khi được sấy ở một nhiệt độ quy 

định). 

+ X3001 – 01201  

+ PVC sealer  #1600 

- Tấm lót sàn (Peadener)  

 

4.6.5 Trạm 5: trạm sấy  

Nhiệm vụ: Sấy thùng xe đã được trét keo để làm khô lớp keo đó và làm cho tấm 

lót sàn bám vào thùng xe. 

Công nhân: Hai công nhân có nhiệm vụ chuẩn bị thùng xe và lò sấy, vận hành lò 

sấy. 

Thiết bị:  

- Lò sấy sử dụng dầu sinh nhiệt 

- Hệ thống đường ray, xe goòng 

- Diện tích làm việc 7  3,5 m 

    Thời gian sấy 25 phút và nhiệt độ sấy 120C 

4.6.6 Trạm 6 :Phòng phun PVC dưới đáy gầm 

Nhiệm vụ: Phun một lớp cao su non dưới đáy sàn để tránh gỉ sét. Vì khi xe chạy 

thì gầm xe là nơi bụi cát sẽ bám vào nhiều nhất và dễ gây gỉ sét nhất nên ta cần phải có 

một lớp bảo vệ sàn xe. Hơn nữa do lớp PVC này còn có tính đàn hồi, giảm lực va đập cho 

gầm xe. 

Công nhân: Một người đứng dưới rảnh hầm, dùng súng phun PVC lên gầm xe. 
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Thiết bị:- Phòng phun 8  4,5 m 

- Máy nén, súng phun 

- Hệ thống đèn huỳnh quang bố trí dọc hai bên phòng 

- Bố trí 4 đèn cao áp rọi từ dưới rảnh hầm lên 

- Hệ thống quạt hút không khí đi lên 

- Nguyên liệu cao su non PVC  sealing    2001 12.03 

4.6.7 Trạm 7: Phòng sơn lót 

Nhiệm vụ: sơn lót lần hai cho thùng xe 

Công nhân: hai công nhân thực hiện nhiệm vụ sơn lót cho thùng xe 

      Thiết bị:  

- Phòng sơn : 14  4,5 m 

- Máy nén khí  

- Bình chứa và súng phun sơn 

- Hệ thống đèn chiếu sáng 

- Hệ thống cung cấp gió và hút khí  

- Hệ thống nước tuần hoàn và lưới lọc sơn 

4.6.8  Trạm 8: Phòng sấy sơn lót và lớp PVC dưới sàn 

      Nhiệm vụ: Sấy khô lớp sơn lót và cao su non phun dưới gầm xe  

Công nhân: hai người chuẩn bị thùng xe và lò sấy, vận hành lò sấy 

Thiết bị: 

- Lò sấy sử dụng dầu sinh nhiệt 

- Diện tích phòng sấy 14  3,7 m 

Nhiệt độ sấy ở 150C và thời gian sấy là 25 phút 

 4.6.9  Trạm 9: thực hiện chà nhám   

   Nhiệm vụ: Loại bỏ lớp bụi bám trên lớp sơn lót thứ hai, tạo độ bằng phẳng cho 

toàn bộ bề mặt thùng xe. Đồng thời nó còn tạo chân giúp cho việc bám dính tốt của lớp 

sơn chính sau này. 

Công nhân: hai người kiểm tra và chà nhám. 

Thiết bị:  

- Diện tích làm việc: 7  4,5 m 

- Hai giàn đèn quang được bố trí dọc hai bên 

- Hệ thống hút bụi đặt hai bên 

- Giấy nhám #400 , #600 
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- Máy chà nhám  DAC – 5S 

4.6.10  Trạm 10: Phòng sơn màu 

     Nhiệm vụ: Sơn lớp sơn màu chính nhằm tạo ra các màu sắc trang trí cho thùng xe 

khác nhau theo sở thích và nhu cầu sử dụng của khách hàng . 

      Công nhân: hai người 

      Thiết bị:  

- Phòng sơn 

- Máy nén khí  

- Súng phun sơn 

- Hệ thống cung cấp khí và thải khí 

- Hệ thống nước tuần hoàn xử lí bụi sơn 

- Hệ thống điện chiếu sáng đặt hai bên 

4.6.11  Trạm 11: Phòng sấy sơn màu 

Nhiệm vụ: Sấy thùng xe đã sơn màu để làm bốc hơi các chất phụ gia , bảo đảm 

lớp sơn trên thùng xe hoàn toàn khô. 

Công nhân: hai công nhân có nhiệm vụ chuẩn bị thùng xe, lò sấy, vận hành lò sấy. 

      Thiết bị:  

- Lò sấy sử dụng dầu sinh nhiệt 

- Các thiết bị phụ trợ : quạt hút, động cơ, bec phun … 

4.6.12  Trạm 12: Trạm kiểm tra và xử lí trước khi chuyển sang dây chuyền lắp ráp      

Nhiệm vụ: Kiểm tra lại lần cuối cùng toàn bộ bề mặt thùng xe để xử lý nhằm hạn 

chế tối đa các lỗi còn sót lại, giúp xe đạt được chất lượng theo yêu cầu một cách tốt nhất. 

      Công nhân: 4 người 

Thiết bị:  

- Máy mài Kawasaky 

 + Pnewmatic Tools 

 + 6D/F 8,500 vßng/phót. 

- Máy đánh bóng PV 180   180mm 

 + 240 V, 60 Hz , 5A 

 + 4000 vßng/phót. 

 + 1050 W 

 - Máy đánh bóng DP – SR30   180 mm 

+ 30 min 
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+ 1500 vßng/phót. 

+ 3 – 8 – 2065  

- Vit«lª IWATA WIDER – 61  

- Vit«lª IWATA WIDER – 88  

- Vit«lª IWANA WIDER – 77  

- Giấy nhám nước # 2000 

     BẢNG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA DÂY CHUYỀN SƠN XE 

 STT          Tên thiết bị     Số 

lượng 

     Quy cách 

    1.   Hồ nhúng         10 8  3,7  3,5 m 

    2.   Buồng sấy          4 14  3,7 m 

    3.  Xe đẩy         10  

    4.  Thiết bị chống cháy        1 bộ  

    5.  Phòng sơn màu          1  8  4,5 m 

    6.  Phòng sơn lót         1  8  4,5 m 

    7.   Phòng phun PVC dưới sàn         1   8  4,5 m 

    9.  Giá treo         4  

   10.  Máy bơm        10 18,5 HP 

   12.  Palăng điện         4  1 tấn 

   13.   Xe trượt trên xà         1  

   14.  Lò hơi         1  

   15.  Máy mài Kawasaki, 6D/F SANDER 

     8,500 vßng/phót                        

        4  

 

   16.  Máy mài DAC - 5S, 423001         4  

   17.  Máy đánh bóng DP – SR3 

  180 mm   

        4  30 min 

1500 vßng/phót 

   18.  Máy đánh bóng PV 180, 180 mm 

   

        4 220 V, 5 A, 1050 W 

4000 vßng/phót 

   19. Vit«lª IWATA WIDER –61         1  

   20. Vit«lª IWATA WIDER –88         1  

   21. Vit«lª IWATA WIDER –88         1  
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   22. Máy nén khí, Puma : Mode L120, 

Mot¬ : 30 HP, 50 Hz, Ap suÊt : 16 bar, 

Bộ sấy khí nén, Mode PD 30   

        3  

 

4.7  Thiết kế kỹ thuật bể nhúng ED 

4.7.1  Dây chuyền ED (ED line) - Quy trình xử lý bề mặt 

 

Hình 4.4. Sơ đồ dây chuyền xử lý bề mặt ED 

- 1 & 2: Tẩy dầu thùng xe. 

- 3: Rửa sạch thùng xe bằng nước công nghiệp 

- 4: Định hình bề mặt bằng cách phủ lên bề mặt thùng xe  lớp dung dịch xúc tác. 

- 5: Tạo lớp phốt phát kẽm chống gỉ và làm tăng độ bám cho lớp sơn  lót ED. 

- 6 :Rửa thùng xe bằng nước sạch. 

- 7: Rửa thùng xe bằng nước tinh khiết.  

- 8: Nhúng lớp sơn lót ED. 

- 9: Rửa sạch thùng xe và thu hồi sơn. 

- 10: Rửa sạch thùng xe. 

4.7.2 Mô tả thiết kế các bể nhúng 

     1.Bể tẩy dầu mỡ (PREDEGREASING) 

 Nhiệm vụ: Tẩy rửa sạch lớp dầu trên bề mặt 

 thùng xe ( dầu chống gỉ, bụi bặm và các chất bẩn bám trên thùng xe). 

      Giới thiệu: hoá chất Surfcleaner  FC –M435T được chế tạo cho việc tẩy dầu mỡ ở 

nhiệt độ 44  45C với hàm lượng 30g/l và thời gian từ 3  5 phút bằng phương pháp 
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nhúng kết hợp với sụt khí nén. FC-M435 có tính kiềm khá mạnh và tẩy rửa cao phù hợp 

với công nghệ xử lý bề mặt tự động. Hệ thống sinh nhiệt bằng lò hơi. 

      Các thiết bị: 

- Hệ thống máy bơm tuần hoàn để tạo dòng chuyển động liên tục của dung dịch 

trong hồ thông qua các van được đặt ngay các ống hút ra và đẩy vào. Dung dịch được hút 

ra khỏi hồ và đi vào các ống nước thường 41, rẽ nhánh ra các ống 21 được đặt phía 

dưới đáy hồ. Nước trong ống có áp suất 0,5kg/cm2 nhằm khuấy trộn dung dịch trong hồ, 

tránh hiện tượng chất bẩn bám trở lại trên bề mặt thùng xe.  

- Hệ thống phun dung dịch vào thùng xe khi nó được đưa lên khỏi mặt hồ, ta dùng 

các ống nuớc thông thường 27 và ở trên đó có khoan các lỗ 3 với áp suất phun 

1kg/cm2. Hệ thống này đặt cách mặt hồ 0,5 m. 

- Hệ thống cấp nhiệt do lò hơi cung cấp để  tăng nhiệt độ dung dịch trong hồ 

nhằm giúp việc tẩy rửa lớp bề mặt thùng xe được nhanh hơn. Hệ thống này được bố trí 

dọc bên thành hồ. 

- Bên trong hồ còn có bể xả tràn để xả lớp màng bẩn trên bề mặt hồ. Trong quá 

trình vận hành, dung dịch trong hồ được bơm tuần hoàn hút vào đưa nước ra bể lọc để lọc 

chất bẩn bằng các tấm lọc lưới. 

    

     2. Bể tẩy dầu (DEGREASING) 

          Hồ số (2) được trang bị các thiết bị hoàn toàn giống hồ số (1), nó có nhiệm vụ là 

tẩy sạch dầu mở còn bám trên xe một cách triệt để hơn nhằm đảm bảo chất lượng lớp sơn 

bám sau này. Thời gian nhúng là 3 phút 15 giây. 

      3.Bể rửa nước (I.W-RINSE 1) 

     Nhiệm vụ: rửa sạch thùng xe khỏi lớp dung dịch kiềm bám trên bề mặt thùng. 

       Các thiết bị: 

- Bơm nước và hệ thống ống tạo dòng chuyển động tuần hoàn của nước trong hồ 

được đặt phía dưới đáy hồ nhằm khuấy trộn nước. Dùng ống nước thông thường 41, rẽ 

nhánh ra các ống 21. Nước trong ống có áp suất 0,5kg/cm2. Hồ chứa nước đã được lọc 

sạch để rửa sạch lớp kiềm còn bám trên bề mặt thùng xe. 

- Hệ thống vòi phun đặt cách mặt hồ 0,5 m. Với hệ thống ống phun ta dùng các 

ống nước thông thường 27, trên đó có khoan các lỗ 3. Ap suất phun cỡ 1kg/cm2. 

- Giữa hồ số (3) và (2) có ống dẫn nước để dẫn dung dịch kiềm từ hồ số (2) sang 

hồ số (3) khi ta làm vệ sinh hồ (2). 
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- Thành hồ này có bề dày 200 mm. 

- Kích thước làm việc của hồ giống như kích thước làm việc của hồ (1).    

        4.Bể định hình bề mặt (CONDITIONING) 

      Nhiệm vụ: Bể định hình bề mặt ngoài công việc trung hòa nó còn đóng vai trò 

hoạt hóa cho quá trình phốt phát nhanh hơn, đều hơn, lớp phốt phát mịn hơn và sự bám 

sơn sẽ tốt hơn. 

     Thành phần dung dịch 

- Hoá chất Surffine PL-ZNT và soda Ash (Na2CO3) 

- Khối lượng hoá chất trong hồ : theo tỉ lệ pha trộn hoá chất trong hồ, cứ 1kg cho 

1000 lít thể tích làm việc. Ta có lượng PL-ZNT dùng trong hồ là: 1  80 = 24 kg   

      Các thiết bị: 

- Hệ thống ống tạo dòng chuyển động tuần hoàn của dung dịch trong hồ được đặt 

phía dưới đáy hồ. Dùng ống nước thông thường 41, rẽ nhánh ra các ống 21 và nước 

trong ống có áp suất 0,5 kg/cm2. 

- Bơm tuần hoàn và bể xả tràn. Khi vận hành ta mở van ở trên hồ nơi gần các tấm 

lọc, dung dịch trong hồ sẽ được bơm hút ra qua miệng hồ và tại đây các tạp chất bẩn bị 

lưới lọc giữ lại. 

      Mô tả công đoạn: thùng xe được palăng và giá treo hạ xuống nhúng vào hồ trong 

3 phút 15 giây  để lớp chất xúc tác bám đều trên thùng xe. Trong quá trình nhúng thì nó 

được nhịp lắc lư để cho bọt khí thoát ra. Sau đó được nâng lên và tiếp tục đi qua hồ kế 

tiếp. 

        5.Bể phốt phát (PHOTPHATING) 

      Nhiệm vụ: Tạo một lớp bề mặt phốt phát kẽm ở thùng xe Zn3 (PO4)2. Lớp bề mặt 

này có đặc tính chống gỉ sét, dùng phương pháp này thay cho việc phải sơn một lớp sơn 

chống gỉ sét cho xe. Ngoài ra nó còn làm tăng độ bám cho lớp sơn lót ED sau này. 

      Thành phần dung dịch trong hồ 

- Hoá chất Surfdine 

         +  PB – L3020M (chất pha lần đầu) 

         +  PB – L 3020R (chất châm thêm ) 

         +  AD – 4856 (chất vô hiệu) 

         +  AC – 131 (chất tăng tốc) 

      Các thiết bị: 
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- Hệ thống ống tạo dòng chuyển động tuần hoàn của dung dịch, được đặt phía 

dưới đáy hồ. Dùng ống nước thông thường 41, rẽ nhánh ra các ống 21. Dung dịch 

trong ống có áp suất 0,5 kg/cm2. 

- Hệ thống vòi phun đặt cách mặt hồ 0,5 m. Ta dùng các ống thông thường 27, 

trên có khoan các lỗ 3 với áp suất phun 1 kg/cm2. 

- Bơm tuần hoàn và van xả tràn, các tấm lọc giống như hồ số (4). 

- Giàn lọc muối phốt phát. 

- Giàn trao đổi nhiệt. 

- Bể chứa axít để xúc rửa muối kết tủa bám bên trong giàn trao đổi nhiệt.  

      Thiết bị phụ trợ 

- Bơm cho giàn lọc muối phốt phát, giàn trao đổi nhiệt, thùng chứa axít với các 

thông số: Q = 24 m3/h; H = 15 m; P = 5 HP 

      Hoá chất 

- Khối lượng PB-L3020M: theo tỉ lệ 48 kg/ 1000 lít dung dịch, ta có lượng hoá 

chất cần sử dụng trong hồ là:  48  80 = 3840 kg. 

- Khối lượng AD-4856: theo tỉ lệ 7 kg/1000 lít dung dịch, ta có lượng hoá chất 

AD-4856 cần dùng là:  7  80 = 560 kg. 

- Khối lượng AC-131: theo tỉ lệ 0,45 kg/1000 lít dung dịch, ta có lượng AC-131 

cần dùng là:  0,45  80 = 36 kg. 

      Lớp phốt phát tốt nhất 1  3 m. 

- Nếu dày hơn khả năng chống gỉ sét tốt nhưng giảm độ bám dính. 

- Nếu ít hơn thì khả năng chống gỉ sét giảm nhưng tăng độ bám dính. 

      Muốn lớp phốt phát tốt thì yêu cầu phải tẩy dầu mỡ và xử lý định hình bề mặt tốt. 

             6 . Bể   I.D.W Rinse 2 (I.D.W: Industry Water) 

   Nhiệm vụ: Rửa sạch thùng xe khỏi axít ở trong hồ số (5) còn bám trên thùng. 

      Các thiết bị: 

- Hệ thống ống tạo dòng chuyển động tuần hoàn của nước được đặt phía dưới đáy 

hồ. Dùng ống nước thông thường 41, rẽ nhánh ra các ống 3. Nước trong ống có áp 

suất 0,5 kg/cm2. 

- Hệ thống vòi phun đặt cách mặt hồ 0,5 m. Ta dùng các ống nước thông thường 

27, trên đó có khoan các lỗ 3. Ap suất phun 1 kg/cm2. 
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- Bơm tuần hoàn nước. Ngay tại đường ống ra của bơm có lắp đặt các van và hệ 

thống ống dẫn thông nhau giữa hai hồ (5) và (6). Khi cần vệ sinh hồ (5) thì ta mở van 

đường ống thông này để dẫn dung dịch từ hồ (5) sang hồ (6). 

- Thành hồ có bề dày 200 mm và thể tích làm việc của hồ là 80 m3. 

      Hồ được chứa nước lọc sạch để rửa sạch lớp  axít còn bám trên bề mặt thùng xe. 

      7. Bể rửa nước tinh khiết (D.I.W Rinse) 

      Hồ số (7) được trang bị hoàn toàn giống như hồ số (6) nhưng nước trong hồ là 

nước tinh khiết để rửa thùng xe khỏi lớp axít bám trên bề mặt một cách triệt để trước khi 

sơn lớp sơn lót đầu tiên. Nước tinh khiết này được sản xuất từ nước công nghiệp bằng các 

thiết bị phụ trợ. Sau khi chế tạo ra, nước tinh khiết được chứa trong một cái bể trước khi 

đưa vào các hồ. 

      8 8. Bể sơn ED (ED bath)  

     Nhiệm vụ: Sơn lót thùng xe bằng phương pháp sơn tĩnh điện nhằm chống gỉ sét. 

     Các trang thiết bị 

- Hệ thống bơm tạo dòng chuyển động tuần hoàn của dung dịch trong hồ. 

- Hệ thống vòi phun nước tinh khiết đặt cách mặt hồ 0,5 m. 

- Hệ thống lọc nước lẫn trong hồ. 

- Hỗn hợp sơn và các dung môi trong hồ. 

- Thiết bị điện : bộ chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. 

- Hệ thống lọc sơn. 

- Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ trong hồ: 

           +  Bộ trao đổi nhiệt 

           +  Bể nước làm mát 

           +  Giàn lạnh 

           +  Tháp giải nhiệt 

           +  Hệ thống bơm và các van 

-  Hệ thống bổ sung sơn 

- Hệ thống siêu lọc. 

- Hệ thống cấp nước tinh khiết 

- Hệ thống màng điện phân điện cực 

- Hệ thống cấp dung dịch điện phân ( Anolyte). 

- Thành hồ có bề dày 200 mm và thể tích làm việc giống như các hồ khác. 

- Hồ có hệ thống cửa báo động tránh người ra vào hồ trong quá trình vận hành. 

 Các hoá chất trong hồ 
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- Thành phần CEPCO ADDITIVE 

           +  F1: 8801  (chất màu) 

           +  F2: 8801  (nhựa sơn) 

- Thành phần Additive  S-6    (dung môi) 

- Nước tinh khiết. 

        Dung môi S-6 có thể đổ trực tiếp vào bể sơn mà không cần trộn trước với nước 

tinh khiết  nhưng nếu trộn trước thì tốt hơn. Nó làm  tăng độ dày lớp sơn lót ED, bề mặt 

thùng xe bóng láng, làm giảm điện thế sử dụng 

       Bể nhúng ED được bố trí 8 điện cực ở hai bên vách hồ ngập trong dung môi là 

nước. Sơn được bơm vào bể qua hệ thống nằm dưới hồ mang điện dương bám vào thùng 

xe mang điện âm. 

       9. Bể rửa và lọc sơn thừa 

        Nhiệm vụ: Rửa sạch thùng xe đã được sơn, đồng thời gạn lại những phần sơn thừa 

còn bám trên bề mặt. 

      Các thiết bị: 

- Hệ thống bơm và ống tuần hoàn 

- Hệ thống lọc sơn lẫn trong hồ 

- Hệ thống vòi phun được đặt  phía trên hồ, cách mặt hồ 0,5 m. Với hệ thống vòi 

phun dùng các ống nước thông thường 27 có khoan các lỗ 3. Ap suất phun 1 kg/cm2. 

- Hệ thống các ống tạo dòng chuyển động của nước trong hồ được đặt phía dưới đáy 

hồ. Dùng các ống 41, rẽ nhánh ra các ống 21. Nước có áp suất 0,5 kg/cm2 . 

- Hồ chứa nước tinh khiết 

      10. Bể rửa nước tinh khiết (D.I.W Rinse) 

        Nhiệm vụ: Rửa sạch sơn còn bám trên thùng xe một cách triệt để trước khi đưa 

sang phòng sấy. 

        Các thiết bị và thông số giống như hồ số (7). 

         Sau khi palăng nâng thùng xe lên, nó được đưa ra bên ngoài. Tại đây các công 

nhân có nhiệm vụ rửa sạch lại và thổi khí các vệt nước còn bám trên bề mặt thùng xe 

trước khi đưa vào buồng sấy. 

4.7.3 Phòng Sơn 

        Khi phun sơn có nhiều dung môi gây độc hại và dễ nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân. Buồng phun sơn bụi sơn được hút thông qua ống. Do bụi sơn được thổi từ 

trên trần xống bởi hệ thống cung cấp khí và được cánh quạt hút vào ống hút đặt ở hai bên 
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vách hông buồng nên dòng không khí này đi qua thiết bị lọc nước. Lúc này những hạt 

sơn trong không khí gặp nước và bị nước giữ lại, chảy ra ngoài ống. 

 

Hình 4.5. Phòng sơn xe hoàn toàn tự động 

         

   1.  Yêu cầu 

        Khi lắp đặt các thiết bị để buồng phun hoạt động có hiệu quả cần phải đáp ứng 

những yêu cầu dưới đây: 

 - Không khí vào phải được lọc. 

- Dòng chảy của không khí phải cùng phương với lực hút của trọng lực có nghĩa là 

không khí đi từ trên trần xuống sàn. 

- Vận tốc dòng không khí phải từ 16  40 m/phút. 

- Khi hút ra phải đồng đều, có nghĩa là dòng chảy của không khí bao quanh chiếc 

xe đặt ở trung tâm buồng phun. 

- Buồng phun phải giữ áp suất bên trong lớn hơn áp suất không khí bên ngoài một 

chút để có thể thoát ra được. Việc đặt ra áp suất bên trong buồng cao hơn nhằm ngăn bụi 

từ ngoài vào. Buồng này luôn được vận hành trước khi sơn và lần vận chuyển đầu tiên vào 

để làm sạch. 

- Trong quá trình sơn không nên mở cửa ra vào để tránh được bụi bay vào buồng 

khi quạt hút chạy. áp suất cao nên tránh để ngăn chặn sự chảy của hơi khói sơn. 

- Khí hút có thể bằng ngang hoặc xuyên qua màng nước bên dưới mặt sàn phun để 

giảm nguy hiểm của lửa và ngăn dòng chảy của bụi phun ra từ phòng. 
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- Động cơ và quạt phải đủ công suất để lấy đủ không khí nơi cung cấp với vận tốc 

16  40 m/phót. 

- ống thông đứng thì phải có hình chớp 

chụp lên trên, ống nằm ngang nên có mái hắt đổ ra 

bên ngoài không khí nhằm ngăn chặn sự đi vào 

của gió và mưa. 

        Sự cần thiết phải có hệ thống cung cấp khí 

từ trên trần xuống sàn nhằm tạo không khí thoải 

mái cho công nhân đang làm việc trong môi 

trường với nhiều chất dung môi. Mặt khác nó còn 

tạo áp suất dư trong buồng sơn tránh bụi từ ngoài 

vào và làm tăng sự hút bụi sơn ra ngoài một cách triệt để.       

    2. Mô tả thiết kế                                                              Hình.4.6.Buồng sơn phun 

  Buồng sơn phun, vách bên hông của buồng sơn được làm bằng các tấm thép mạ 

kẽm có khung thép gia cố chịu lực, các thanh chống chịu đựng tải trọng của hệ thống lọc 

và thông khí trên nóc có thể được ghép liền hoặc lắp ghép rời. 

        Các vách được lắp kính an toàn để quan sát bên trong buồng sơn và được thiết kế 

sao cho công tác vệ sinh được thuận tiện. 

        Các cửa ra, vào tự động đóng, mở được lắp đặt ở hai vách hông của buồng sơn. 

        Hệ thống lọc khí phía nóc bao gồm các tấm lọc có khả năng thay thế, các tấm lọc 

này được đặt trong các khung thép không gỉ, nóc buồng sơn thì được lắp ghép kín nhờ 

bulông trên suốt chiều dài và chiều rộng của buồng sơn. 

        Trên suốt chiều rộng buồng sơn được lắp đặt các lọc khí dạng ống ghép theo các 

tấm thép. 

        Các lọc khí của hệ thống thông khí phía trên có khả năng thay thế. 

        Hệ thống ống cung cấp khí ở phía trên được làm bằng thép không gỉ. Các ống 

cung cấp khí  được lắp với các lọc khí. 

Giữa các vị trí dẫn khí khác nhau vách ngăn được chia ở hệ thống thông khí, cũng 

như đối với buồng sơn. 

 Đèn có chụp được lắp phía ngoài buồng sơn, phía trên khung kính. 

        Sàn buồng sơn được lắp đặt bằng các tấm lưới kim loại. 

           a) Khu vực sấy bằng đèn / sơ bộ – flash of 

 Khu vực này được thiết kế bằng các tấm kim loại tương thích. 
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        Vách hông được lắp đặt các khung cửa kính giúp cho việc quan sát, chiếu sáng. 

        Các cửa ra vào tự động được lắp đặt bên hông. 

           b) Thiết bị lọc sơn và hệ thống thải khí 

             Thiết bị lọc sơn được lắp đặt trên suốt chiếu dài của khu vực phun, ngoại trừ khu 

vực chuẩn bị. Thiết bị được chế tạo từ các tấm thép tương ứng. Nước tuần hoàn được dẫn 

qua hệ thống lọc sơn theo dạng nước tràn trên các tấm thép, sau đó xuống máng và cuối 

cùng dẫn vào bể chứa cặn. 

              Hệ thống lọc sơn được thiết kế sao cho có hiệu quả cao tạo điều kiện tốt nhất 

trong việc hòa trộn khí và nước, đồng thời phần sơn thải ra ở hệ thống thải khí cững ở 

mức cho phép. 

              Buồng khí mở rộng được lắp đặt phía sau hệ thống lọc sơn dùng để tách ẩm. 

               Quạt khí thải hút khí vào đường ống và thải ra phía trên mái. 

               Hệ thống hút khí được lắp các quạt hút, các ống nối mềm cũng được lắp đặt. 

               Các quạt được lắp trên các khung được giảm chấn. 

         3. Thông số kỹ thuật 

               Buồng sơn lớp nền và lớp sau cùng  

     Buồng sơn 

    Buồng sơn lớp nền và lớp sau cùng  

                Đặc tính thiết bị vật tư 

          4.  Buồng sấy 

          5. Mô tả thiết kế 

    Thông số kỹ thuật chính I,II. 

    Thiết bị gia và tuần hoàn nhiệt 

    Buồng sấy & khu vực làm mát 

           6. Đặc tính thiết bị vật tư 

4.7.4 Khu vực và buồng thao tác 

          1.  Mô tả thiết kế 

          2.  Thông số kỹ thuật  

          Khu vực & các buồng thao tác  

            phòng pha sơn  

            khu vực cần chắn bụi 

            Thiết bị phụ trợ lắp đặt 
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Chương 5 
QUY TRÌNH LẮP RÁP ôtô DẠNG CKD1 

(CKD-Completely Knocked Down) 

 Chế tạo ô tô được thực hiện với những thiết kế hoàn hảo của các tập đoàn 

công nghiệp nổi tiếng trên thế giới đội ngũ thiết kế của họ gồm nhiều chuyên gia 

trong các lĩnh vực khoa học  công nghệ, từng chi tiết đều được sản xuất trong các 

nhà máy với các loại thiết bị máy móc hiện đại  sử dụng công nghệ cao chỉ có các 

nước phát triển có nền  công nghiệp tiên tiến mới có thể sản xuất lắp ráp được ô tô 

hoàn chỉnh. Các nước đang phát triển muốn sản xuất chế tạo được ô tô thì bước đầu 

phải thực hiện việc liên doanh với các nước có các hãng chế tạo ô tô  lớn mở các nhà 

máy tại nước mình để nhập những tổng thành các cụm chi tiết đã được chế tạo từ 

nước chính hãng về lắp ráp lại với nhau tạo thành một chiếc ô tô hoàn chỉnh, sau đó 

hiện đại hóa dần nền công nghiệp nội địa để có thể nhận chuyển giao công nghệ sản 

xuất dần những chi tiết từ dễ đến khó của ô tô. Như ở Việt Nam chúng ta cũng đang 

thực hiện theo kiểu như vậy.  Về công nghệ lắp rắp ô tô như đã giới thiệu trong 

chương 1 và chương 2  có  các hình thức và phương pháp lắp ráp ô tô  

       1. Phương pháp lắp ráp dạng SKD (semi knocked down) 

Phương pháp lắp ráp từ các cụm chi tiết là cụm bán tổng thành được nhập từ nước 

ngoài hoàn toàn. Tại nơi lắp ráp sẽ được tiến hành lắp ráp thành cụm tổng thành và cuối 

cùng hoàn chỉnh thành sản phẩm. Một số chi tiết phụ tùng trong quá trình lắp ráp sẽ do 

trong nước sản xuất.  

      2. Phương pháp lắp ráp dạng CKD (Completety knocked down) 

  ở phương pháp này, các chi tiết nhập về có mức độ tháo rời cao hơn ở phương 

pháp SKD và chưa sơn. Vì vậy, các xí nghiệp  lắp ráp các xí nghiệp phải trang bị các dây 

chuyền hàn và sơn CKD 1 và CKD 2 với mức độ tăng dần. 

3) Phương pháp lắp ráp dạng IKD (Incompletety knocked down) 
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Phương pháp này lắp ráp sản phẩm từ các chi tiết rời được nhập từ nước ngoài. Một tỉ lệ 

đáng kể các chi tiết trong sản phẩm sẽ do nền sản xuất trong nước cung cấp. Phương 

pháp này là bước chuẩn bị cho việc lắp ráp sản phẩm từ 100% chi tiết được sản xuất 

trong nước với bản quyền và các kỹ  thuật được chuyển giao từ hãng sản xuất gốc. 

 ở Việt nam hiện nay công nghệ lắp ráp ô tô trong các nhà máy liên doanh 

chủ yếu theo phương pháp CKD1 . Giáo trình chủ yếu giới thiệu phương pháp này  

5.1 Quy trình công nghệ CKD1 

 

Hình 5.1: Sơ đồ qui trình công nghệ CKD1 
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5.2  Quy trình lắp ráp cho các nhóm ô tô du lịch , bus, tải 

5.2.1 Qui trình lắp ráp TOWNER , du lịch 5 CN và du lịch 7 CN dạng CKD I: 

1. Đưa chassis vào vị trí lắp ráp 

2. Ráp đầu cabin lên chassis 

3. Lắp bộ dầm trước và hệ thống lái. 

4. Lắp thanh giằng. 

5. Lắp thanh đỡ động cơ. 

6. Lắp thanh đỡ hộp số. 

7. Lắp động cơ và hộp số đồng bộ. 

8. Lắp cầu sau. 

9. Lắp ống giảm sóc 

10. Lắp hệ thống dầu fanh. 

11. Lắp dây ly hợp. 

12. Lắp hệ thống ống hơi chân không. 

13. Lắp dây fanh tay. 

14. Lắp ống gió và bộ lọc gió. 

15. Lắp thùng nhiên liệu và đường ống.  

16. Lắp dây điện chassis và acquy. 

17. Lắp dây số. 

18. Lắp dây ga. 

19. Lắp ống thoát và giảm thanh. 

20. Lắp két nước và đường ống. 

21. Lắp đường ống sưởi cabin. 

22. Lắp bánh trước và sau. 

23. Lắp dây điện táp lô. 

24. Lắp dây điện trần. 

25. Lắp anten. 

26. Lắp dây ga tay. 

27. Lắp ống hơi chân không. 

28. Lắp ống nước sưởi và máy sưởi. 

29. Lắp đầu ống gió lên cabin. 

30. Lắp bình nước phụ. 

31. Lắp bộ điều khiển ga, ly hợp,  hộp số, 

38. Lắp che nắng. 

39. Lắp kính chiếu hậu trong và ngoài xe. 

40. Lắp tay quay kính cửa. 

41. Lắp tay mở trong cửa. 

42. Lắp tay mở ngoài cửa. 

43. Lắp ổ khoá, móc khoá và chốt cửa. 

44. Lắp mi cửa. 

45. Lắp joăng trong và ngoài cửa. 

46. Lắp loa. 

47. Lắp tapi cửa. 

48. Lắp ga lăng cửa. 

49. Lắp cản trước. 

50. Lắp bộ máy sưởi. 

51. Lắp táplô. 

52. Lắp hệ thống đèn trong, ngoài cabin. 

53. Lắp tay vịn. 

54. Lắp dây an toàn. 

55. Lắp che bụi tay số và fanh tay. 

56. Lắp con đội. 

57. Lắp tapi sàn. 

58. Lắp ghế. 

59. Lắp ron và kiếng gió. 

60. Lắp trục tay lái và vô lăng. 

61. Lắp bộ gạt nước mưa. 

62. Xả gió thắng. 

63. Lắp thùng xe. 

64. Lắp hệ thống đèn đèn trên thùng xe. 

65. Lắp chắn bùn bánh trước và sau. 

66. Đổ nước két nước, dầu lái, nhiên liệu, 

nhớt cầu, nhớt hộp số, nhớt động cơ. 

67. Kiểm tra xe hoàn chỉnh. 
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fanh tay. 

32. Lắp đường dầu fanh  

33. Lắp giá đỡ trục tay lái. 

34. Lắp bộ motor vào giàn gạt nước mưa. 

35. Lắp bình nước rửa kính và đầu phun. 

36. Lắp kính sau cabin. 

37. Lắp trần cabin. 

68. Kiểm tra fanh. 

69. Kiểm tra hệ thống đèn. 

70. Kiểm tra hệ thống lái. 

71. Rửa xe và đánh bóng. 

72. Bọc ghế và táplô. 

73. Lập biên bản bàn giao xe. 

 

5.2.2  Qui trình lắp ráp xe bus COMBI dạng CKD I: 

1. Lật ngược chassis. 

2. Lắp hệ thống treo trước. 

3. Lắp thanh giằng. 

4. Lắp hệ thống treo sau và cầu. 

5. Lắp hệ thống lái gầm xe. 

6. Lắp thanh đỡ động cơ. 

7. Lật chassis trở lại. 

8. Lắp động cơ và hộp số đồng bộ. 

9. Đổ nhớt động cơ, hộp số, cầu 

10. Lắp trục cardan 

11. Lắp ống thoát. 

12. Lắp két nước và quạt gió. 

13. Đổ nước làm mát. 

14. Lắp bánh xe. 

15. Lắp dây ga, fanh tay, hộp số, dây đồng 

hồ kilometer. 

16. Lắp bình lọc khí. 

17. Lắp đường ống dầufanh, ly hợp và lái. 

18. Lắp ống lạnh. 

19. Lắp dây điện ở chassis. 

20. Lắp thùng nhiên liệu, ống dẫn bìnhlọc. 

21. Lắp thùng xe. 

22. Lắp dàn nóng. 

23. Lắp hệ thống điều khiển lái. 

24. Lắp bộ điều khiển fanhtay, fanh chính, 

33. Lắp dàn quạt gió. 

34. Lắp kinh trước và sau. 

35. Lắp hệ thống gạt nước. 

36. Lắp trần. 

37. Lắp tapi hông, cửa và dây đai. 

38. Lắp kệ. 

39. Lắp nắp thông gió. 

40. Lắp kinh hông. 

41. Lắp bộ điều khiển cửa cuốn và các khoá 

cửa. 

42. Lắp các thiết bị điện trong xe. 

43. Lắp tapi sàn. 

44. Lắp ghế và thanh bảo vệ tài xế và hành 

khách. 

45. Lắp hệ thống đèn trong và ngoài xe. 

46. Lắp hoàn chỉnh nội thất trong xe bao gồm 

cả máy sưởi. 

47. Lắp kinh chiếu hậu trong và ngoài xe. 

48. Lắp thiết bị theo xe: con đội, bìnhdập lửa. 

49. Lắp ga lăng và cản trước và cản sau. 

50. Lắp nhãn. 

51. Lắp tấm chắn bùn trước và sau. 

52. Lắp buớc chân 

53. Kiểm tra nhớt động cơ, hộp số, cầu sau 

54. Kiểm tra dầu fanh, lái. 



Công nghệ lắp giáp ô tô 
 

 

100  

ga, ly hợp và hộp số. 

25. Lắp bình điện và dây. 

26. Lắp nắp che động cơ. 

27. Lắp bộ điều khiển cửa cuốn. 

28. Lắp hộp cầu chì và relay. 

29. Lắp sàn gỗ. 

30. Lắp cửa. 

31. Lắp táplô và các bộ phận. 

32. Lắp dây điện táp lô. 

55. Kiểm tra nước làm mát. 

56. Điều chỉnh và kiểm tra hệ thống lái. 

57. Điều chỉnh và kiểm tra hệ thống fanh. 

58. Điều chỉnh và kiểm tra hệ thống lạnh. 

59. Kiểm tra nhiệt độ máy, áp lực nhớt. 

60. Kiểm tra khí thải. 

61. Kiểm tra hệ thống đèn. 

62. Lập biên bản bàn giao xe. 

 

5.2.3 Qui trình lắp ráp xe tải: K3600, K3000 và K2700 dạng CKD I: 

1. Đưa chassis vào vị trí lắp ráp 

2. Lật úp chassis. 

3. Lắp nhíp sau. 

4. Lắp bộ dầm trước và thước lái: dầm 

trước, tay đòn trên (chữ A), tay đòn 

dưới (chữ I) và thước lái. 

5. Lắp thanh đỡ tay đòn dưới. 

6. Lắp bộ tăng đưa tay đòn trên. 

7. Lắp thanh giằng. 

8. Lắp thanh đỡ động cơ. 

9. Lắp thanh đỡ hộp số 

10. Lật chassis trở lại. 

11. Lắp dây điện chassis và acqui. 

12. Lắp cầu sau. 

13. Lắp ống nhún. 

14. Lắp hệ thống ống dầu thắng. 

15. Lắp hệ thống ống dầu ly hợp. 

16. Lắp hệ thống ống dầu lái. 

17. Lắp hệ thống ống hơi chân không. 

18. Lắp dây hắng tay. 

19. Lắp ống lọc gió và bộ lọc gió. 

20. Lắp thùng nhiên liệu và đường ống. 

21. Lắp động cơ và hộp số đồng bộ. 

39. Lắp bộ điều khiển fanh, ga, ly hợp, số. 

40. Lắp đường ống dầu fanh, ly hợp . 

41. Lắp giá đỡ trục tay lái. 

42. Lắp che bụi hộp số. 

43. Lắp che bụi động cơ. 

44. Lắp bộ mở nắp trước. 

45. Lắp bộ motor và giàn sàn gạt mưa. 

46. Lắp bình nước rửa kinh và bộ đầu phun. 

47. Lắp bộ máy sưởi. 

48. Lắp bộ quạt gió máy lạnh. 

49. Lắp joăng và kính trước. 

50. Lắp táplô. 

51. Lắp hệ thống đèn trong ,ngoài cabin xe. 

52. Lắp anten. 

53. Lắp trục tay lái và vôlăng. 

54. Lắp tay vịn. 

55. Lắp tapi sàn. 

56. Lắp nẹp tapi sàn. 

57. Lắp dây đai an toàn. 

58. Lắp bọc tay số, fanh tay và vôlăng. 

59. Lắp ghế. 

60. Lắp thùng xe. 

61. Lắp hệ thống đèn trên thùng xe. 
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22. Lắp dây số. 

23. Lắp dây ga. 

24. Lắp ống thoát và bình giảm thanh. 

25. Lắp két nước và đường ống. 

26. Lắp đường ống nước sưởi cabin. 

27. Lắp bánh xe trước và sau. 

28. Lắp bốt tay lái và trục truyền. 

29. Xả gió fanh và ly hợp. 

30. Lắp cabin lên chassis. 

31. Lắp dây điện táp lô. 

32. Lắp dây điện trần cabin. 

33. Lắp thanh chống nắp trước. 

34. Lắp dây ga tay. 

35. Lắp ống hơi chân không. 

36. Lắp ống nước sưởi vào máy sưởi. 

37. Lắp đầu vào ống gió lên cabin. 

38. Lắp bình nước phụ. 

 

62. Lắp bộ gạt mưa. 

63. Lắp chắn bùn bánh xe trước và sau. 

64. Lắp bước chân. 

65. Lắp cái để chân. 

66. Lắp bánh dự phòng. 

67. Lắp nắp che mâm xe. 

68. Đổ  nuớc két nước, dầu: lái, fanh, cầu sau, 

hộp số, động cơ. nhiên liệu. 

69. Kiểm tra xe hoàn chỉnh. 

70. Kiểm tra fanh. 

71. Kiểm tra hệ thống đèn. 

72. Kiểm tra hệ thống lái. 

73. Rửa xe và đánh bóng. 

74. Bọc ghế và táplô. 

75. Lập biên bản bàn giao xe. 

 

5.2.4 Qui trình lắp ráp xe tải RHINO 2002 dạng CKD I: 

1. Đưa chassis vào vị trí lắp ráp. 

2. Lật úp chassis. 

3. Lắp cầu sau và hệ thống treo. 

4. Lắp dầm và hệ thống treo trước. 

5. Lắp thanh giằng. 

6. Lắp thanh đỡ động cơ. 

7. Lật chassis trở lại. 

8. Lắp dây dẫn điện chassis và acqui. 

9. Lắp hệ thống ống dầu fanh. 

10. Lắp hệ thống ống dầu ly hợp. 

11. Lắp hệ thống ống dầu lái. 

12. Lắp hệ thống ống hơi. 

13. Lắp dây fanh tay. 

14. Lắp ống gió và bộ lọc gió. 

45. Lắp tay quay kính cửa. 

46. Lắp tay mở trong cửa trước. 

47. Lắp tay mở ngoài cửa trước. 

48. 48. Lắp ổ khoá, móc khoá và chốt cửa trước. 

49. Lắp ổ khoá cửa trước. 

50. Lắp kính cửa thông gió. 

51. Lắp joăng chữ U kính cửa. 

52. Lắp mi kính cửa trước. 

53. Lắp joăng trong và ngoài cửa trước. 

54. Lắp tapi cửa trước. 

55. Lắp cao su đệm cửa. 

56. Lắp kinh trang trí cửa. 

57. Lắp galăng. 

58. Lắp cản trước. 
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15. Lắp thùng nhiên liệu và đường ống. 

16. Lắp đường ống động cơ, hộp số  

17. Lắp ống thoát và bình giảm thanh. 

18. Ap két nước và đường ống. 

19. Lắp đường ống nước sưởi cabin. 

20. Lắp bánh xe trước và sau. 

21. Lắp bốt tay lái và trục truyền. 

22. Xả gió fanh và ly hợp. 

23. Lắp cabin lên chassis. 

24. Lắp thanh chống nắp trước. 

25. Lắp dây điện táp lô. 

26. Lắp dây điện trần cabin. 

27. Lắp dây ga tay. 

28. Lắp ống hơi chân không. 

29. Lắp ống nước sưởi vào máy sưởi. 

30. Lắp đầu vào ống gió lên cabin. 

31. Lắp bình nước phụ. 

32. Lắp bộ điều khiểnfanh, ly hợp vào bộ 

điều khiển. 

33. Lắp giá đỡ trục tay lái. 

34. Lắp che bụi hộp số. 

35. Láp che bụi động cơ. 

36. Lắp bộ mở nắp trước. 

37. Lắp bộ motor và giàn sàn gạt mưa. 

38. Lắp bình nước rửa kinh bộ đầu phun. 

39. Lắp con đội. 

40. Lắp kiếng sau cabin. 

41. Lắp trần cabin. 

42. Lắp che nắng. 

43. Lắp kinh hậu trong và ngoài. 

44. Lắp ốp trụ trước cửa trước. 

 

59. Lắp bộ máy sưởi. 

60. Lắp bộ quạt gió máy lạnh. 

61. Lắp joăng và kính trước. 

62. Lắp taplô. 

63. Lắp hệ thống đèn trong và ngoài cabin. 

64. Lắp anten. 

65. Lắp trục tay lái và vô lăng. 

66. Lắp tay vịn. 

67. Lắp tapi sàn. 

68. Lắp nẹp tapi sàn. 

69. Lắp dây đai an toàn. 

70. Lắp bọc tay số, fanh tay và vô lăng. 

71. Lắp ghế ngủ. 

72. Lắp ghế. 

73. Lắp rãnh chứa hàng trên mui. 

74. Lắp thùng xe. 

75. Lắp hệ thống đèn trên thùng xe. 

76. Lắp bộ gạt mưa. 

77. Lắp chắn bùn bánh xe trước và sau. 

78. Lắp bước chân. 

79. Lắp cái để chân. 

80. Lắp nắp che mâm xe. 

81. Đổ nước két nước; dầu: lái, fanh, cầu sau, 

hộp số, động cơ; nhiên liệu. 

82. Kiểm tra xe hoàn chỉnh. 

83. Kiểm tra fanh. 

84. Kiểm tra hệ thống đèn. 

85. Kiểm tra hệ thống lái. 

86. Rửa xe và đánh bóng. 

87. Bọc ghế và táplô. 

88. Lập biên bản bàn giao xe. 

 

5.2.5 Quy trình lắp ráp xe bus COSMOS dạng CKDI: 
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1. Đưa chassis vào vị trí lắp ráp 

2. Ráp đầu cabin lên chassis. 

3. Hàn cabin vào chassis 

4. Lắp bộ dầm trước và hệ thống lái. 

5. Lắp thanh giằng. 

6. Lắp thanh đỡ động cơ. 

7. Lắp thanh đỡ hộp số. 

8. Lắp động cơ và hộp số đồng bộ. 

9. Lắp cầu sau. 

10. Lắp ống nhún. 

11. Lắp hệ thống dầu fanh. 

12. Lắp dây ly hợp. 

13. Lắp hệ thống ống hơi chân không. 

14. Lắp dây fanh tay. 

15. Lắp ống gió và bộ lọc gió. 

16. Lắp thùng nhiên liệu và đường ống.  

17. Lắp dây điện chassis và acquy 

18. Lắp dây số. 

19. Lắp dây ga. 

20. Lắp ống thoát và giảm thanh. 

21. Lắp két nước và đường ống. 

22. Lắp bánh trước và sau. 

23. Lắp dây điện táp lô. 

24. Lắp dây điện trần. 

25. Lắp anten. 

26. Lắp dây ga tay. 

27. Lắp ống hơi chân không. 

28. Lắp ống nước sưởi và máy sưởi. 

29. Lắp đầu ống gió lên cabin. 

30. Lắp bình nước phụ. 

31. Lắp bộ điều khiển fanh, ga, ly hợp, số, 

fanh tay. 

32. Lắp ống dầu fanh vào bộ điều khiển. 

36. Lắp kính sau cabin. 

37. Lắp trần cabin. 

38. Lắp che nắng. 

39. Lắp kính chiếu hậu trong và ngoài xe. 

40. Lắp compa quay kiếng cửa. 

41. Lắp tay mở trong cửa. 

42. Lắp tay mở ngoài cửa. 

43. Lắp ổ khoá, móc khoá và chốt cửa. 

44. Lắp mi cửa. 

45. Lắp joăng trong và ngoài cửa. 

46. Lắp loa. 

47. Lắp tapi cửa. 

48. Lắp ga lăng cửa. 

49. Lắp cản trước. 

50. Lắp táplô. 

51. Lắp hệ thống đèn trong , ngoài cabin. 

52. Lắp tay vịn. 

53. Lắp dây an toàn. 

54. Lắp che bụi tay số và fanh tay. 

55. Lắp con đội. 

56. Lắp tapi sàn. 

57. Lắp ghế. 

58. Lắp ron và kính gió. 

59. Lắp trục tay lái và vô lăng. 

60. Lắp bộ gạt nước mưa. Xả gió fanh. 

61. Lắp hệ thống đèn trên thùng xe. 

62. Lắp chắn bùn bánh trước và sau. 

63. Đổ nước két nước, dầu lái, nhiên liệu, 

nhớt cầu, nhớt hộp số, nhớt động cơ. 

64. Kiểm tra xe hoàn chỉnh. 

65. Kiểm tra fanh. 

66. Kiểm tra hệ thống đèn. 

67. Kiểm tra hệ thống lái. 
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33. Lắp giá đỡ trục tay lái. 

34. Lắp bộ motor vào giàn gạt nước mưa. 

35. Lắp bình nước rửa kính bộ đầu phun. 

68. Rửa xe và đánh bóng. 

69. Bọc ghế và táplô.  

70. Lập biên bản bàn giao xe. 

 

 

5.2.6 Quy trình lắp ráp xe Du lịch Khách 9-12-15 CN dạng CKDI: 

1. Đưa chassis vào vị trí lắp ráp 

2. Ráp đầu cabin lên chassis. 

3. Hàn cabin vào chassis 

4. Lắp bộ dầm trước và hệ thống lái. 

5. Lắp thanh giằng. 

6. Lắp thanh đỡ động cơ. 

7. Lắp thanh đỡ hộp số. 

8. Lắp động cơ và hộp số đồng bộ. 

9. Lắp cầu sau. 

10. Lắp ống giảm xóc. 

11. Lắp hệ thống dầu fanh. 

12. Lắp dây ly hợp. 

13. Lắp hệ thống ống hơi chân không. 

14. Lắp dây fanh tay. 

15. Lắp ống gió và bộ lọc gió. 

16. Lắp thùng nhiên liệu và đường ống.  

17. Lắp dây điện chassis và acquy 

18. Lắp dây số. 

19. Lắp dây ga. 

20. Lắp ống thoát và giảm thanh. 

21. Lắp két nước và đường ống. 

22. Lắp bánh trước và sau. 

23. Lắp dây điện táp lô. 

24. Lắp dây điện trần. 

25. Lắp anten. 

26. Lắp dây ga tay. 

27. Lắp ống hơi chân không. 

37. Lắp trần cabin. 

38. Lắp che nắng. 

39. Lắp kinh chiếu hậu trong và ngoài xe. 

40. Lắp tay quay kính cửa. 

41. Lắp tay mở trong cửa. 

42. Lắp tay mở ngoài cửa. 

43. Lắp ổ khoá, móc khoá và chốt cửa. 

44. Lắp mi cửa. 

45. Lắp joăng trong và ngoài cửa. 

46. Lắp loa. 

47. Lắp tapi cửa. 

48. Lắp ga lăng cửa. 

49. Lắp cản trước. 

50. Lắp táplô. 

51. Lắp hệ thống đèn trong , ngoài cabin. 

52. Lắp tay vịn. 

53. Lắp dây an toàn. 

54. Lắp che bụi tay số và thắng tay. 

55. Lắp con đội. 

56. Lắp tapi sàn. 

57. Lắp ghế. 

58. Lắp ron và kính gió. 

59. Lắp trục tay lái và vô lăng. 

60. Lắp bộ gạt nước mưa. 

61. Xả gió fanh. 

62. Lắp thùng xe. 

63. Lắp hệ thống đèn trên thùng xe. 
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28. Lắp ống nước sưởi và máy sưởi. 

29. Lắp đầu ống gió lên cabin. 

30. Lắp bình nước phụ. 

31. Lắp bộ điều khiển fanh, ga, ly hợp, số, 

fanh tay. 

32. Lắp ống dầu fanh vào bộ điều khiển. 

33. Lắp giá đỡ trục tay lái. 

34. Lắp bộ motor vào giàn gạt nước mưa. 

35. Lắp bình nước rửa kính bộ đầu phun. 

36. Lắp kính sau cabin. 

64. Lắp chắn bùn bánh trước và sau. 

65. Đổ nước két nước, dầu lái, nhiên liệu, 

nhớt cầu, nhớt hộp số, nhớt động cơ. 

66. Kiểm tra xe hoàn chỉnh. 

67. Kiểm tra fanh. 

68. Kiểm tra hệ thống đèn. 

69. Kiểm tra hệ thống lái. 

70. Rửa xe và đánh bóng. 

71. Bọc ghế và táplô.  

72. Lập biên bản bàn giao xe. 
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Chương 6 
CÔNG NGHỆ IKD (Incompetely knocked down) 

6.1 Giới thiệu 

6.1.1 Sản xuất phụ tùng thay thế & lắp ráp 

 Mặt dù một số chi tiết có khả năng sửa chữa, tuân theo tiêu chuẩn kích thước sửa 

chữa (cotes). Trong lắp ghép chi tiết được sửa chữa tuân theo kích thước sửa chữa ,chi tiết 

còn lại lắp ghép với nó phải được thay thế mới đáp ứng theo chi tiết vừa sửa chữa. 

    VD: mài trục khuỷu, hạ cotes xuống 0,25mm  thay thế các bạc lót trục tương ứng. 

6.1.2  Khái niệm IKD (Incompetely knocked down) 

 Theo tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam lắp ráp theo IKD là chế tạo được các chi tiết 

thùng vỏ trong nước. Vẫn phải nhập các chi tiết, cụm tổng thành như: động cơ, hệ 

thống điện, hệ thống truyền lực... từ nước ngoài. 

Một ôtô thông thường có khoảng 20.000 – 25.000 chi tiết nên trong việc chế tạo 

phụ tùng là một bài toán lớn đòi hỏi các hãng sản xuất, cũng như các doanh nghiệp phải 

cân nhắc một cách thận trọng một cách hiệu quả nhất. Do vậy, việc quyết định nên đầu 

tư theo mức độ IKD hóa phải được xem xét các yếu tố sau đây 

- Sản xuất tại chỗ  

- Nguyên liệu tại chỗ            Giá thành phụ tùng thấp hơn  nội địa hóa 

- Nhân công tại chỗ 

- Phụ trợ tại chỗ 

 Nhà máy lắp ráp  

- Chính hãng 

- Liên doanh 

                - Chuyển giao công nghệ cho nhà sản xuất nội địa 

Sản xuất phụ tùng: mỗi nước đều có nhà cung cấp phụ tùng riêng 

6.1.3  Mức độ nội địa hóa 

 Do chính hãng quy định 

 Do nước nội địa / hiệp hội các khu vực quy định (cùng chia sẻ quyền lợi, bình 

đẳng trong cạnh tranh nhưng thực tế các quy định được quyết – áp đặt bởi các nước lớn 

mạnh hơn). 

6.2 Các nhóm chi tiết IKD trong sản xuất ô tô  

 ôtô gồm: 
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- Cụm  cụm nhỏ, cụm to  bộ phận  chi tiết… (theo quan điểm hệ thống) 

- Hệ thống  chassis (động cơ, dàn gầm…), thùng xe-body, các hệ thống phụ 

(theo quan điểm lắp ráp). 

Theo quan điểm công nghệ 

- Chi tiết cơ khí có gia công cắt gọt (kim loại) – bao gồm các loại trục, các loại 

bánh răng… 

- Các chi tiết gia công áp lực (kim loại, phi kim) gồm: các dạng tấm, vỏ, dầm… 

- Các chi tiết phi kim loại khác gồm: vòng chặn, hệ thốn gđiện, nội thất… (thông 

thường các chi tiết loại này do các nhà máy chuyên sản xuất phụ tùng độc lập cung cấp. 

VD: nhà máy sản xuất linh kiện điện  cung cấp tất cả các loại phụ tùng điện). Trong 

đó, thuộc lãnh vực ôtô cần nắm vững công nghệ chế tạo các loại phụ tùng như: lốp xe. 

Joăng, phớt, các vòng chặn… 

Tóm lại ta chia ra các loại chi tiết: quan trọng & không quan trọng 

- Chi tiết gia công cắt gọt quan trọng 

- Chi tiết gia công áp lực quan trọng 

- Chi tiết sử dụng vật liệu mới – coposites. Đối với kim loại là vật liệu đồng nhất 

và đẳng hướng  dùng biện pháp kết cấu, còn đối với loại vật liệu không đồng nhất, 

không đẳng hướng  tập trung khả năng chịu lực của vật liệu (trong thiên nhiên: tre)  

dùng vật liệu có cấu tạo gồm sợi+keo (nhựa)  các sợi được dệt theo phương phù hợp 

với khả năng chịu lực. 

6.3  Vật liệu chế tạo phụ tùng ô tô 

6.3.1  Tính năng tổng quát của kim loại và hợp kim 

      1.  Yêu cầu đối với vật liệu (kim loại và hợp kim) chế tạo phụ tùng ôtô 

 Có khả năng chịu tải trọng động và tĩnh lớn (lực khí thể buồng cháy, quán tính, va 

đập trong hệ thống treo, bề mặt làm việc lắp ghép với nhau…). Một số chi tiết ôtô ngoài 

việc phải chịu tác dụng các lực cơ học còn phải chịu các tải trọng nhiệt, hóa học… (như: 

xécmăng, piston, xúpáp…). Tùy theo mức độ phát triển ngành công nghiệp ôtô, trị số tải 

trọng cơ học, nhiệt, hóc… sẽ cho phép tăng lên tùy thuộc vào: tỉ số nén, số vòng quay, 

công suất động cơ… 

 Mặt khác, điều kiện làm việc các chi tiết phụ tùng ôtô có yêu cầu nhỏ gọn, đơn 

giản về kết cấu, đảm bảo độ bền (cơ, tĩnh, động, hóa, nhiệt, độ bền mõi) và hệ số an toàn.  
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 Tuổi thọ của các chi tiết ôtô (thời gian kể từ lúc sử dụng đến khi xảy ra hư hỏng 

hoặc phải mang đi sửa chữa) được xác định theo sự biến đổi hình dáng hình học của 

chúng so với giá trị cho phép. 

 Vật liệu hợp kim có khả năng chịu đựng được các yêu cầu trên nên được chọn là 

loại chính dùng trong việc chế tạo phụ tùng ôtô. Ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc trong 

công nghệ chế tạo ôtô, sử dụng ngày càng nhiều các chi tiết chế tạo bằng những loại vật 

liệu mới đặc biệt composite và ceramic. 

         2. Các tính chất vật liệu  

 Cơ tính: được xác định bằng phương pháp thực nghiệm trên các mẫu thử với 

những dạng tải trọng khác nhau: 

- Giới hạn bền khi kéo (ứng suất với tải trọng lớn nhất gây phá hủy mẫu thử) 

- Độ dãn dài tương đối khi kéo đứt (tỉ số giữa hiệu số chiều dài mẫu thử sau khi 

kéo đứt và chiều dài lúc đầu so với chiều dài ban đầu). 

- Độ thắt tỉ đối khi kéo đứt (tỉ số độ giảm tiết diện ngang mẫu thử tại chỗ đứt đối 

với diện tích tiết diện trước khi thử). 

- Giới hạn bền khi nén (ứng suất với tải trọng lớn nhất gây phá hủy mẫu thử) 

- Giới hạn bền khi uốn (ứng suất với tải trọng lớn nhất gây phá hủy mẫu thử) 

- Giới hạn mỏi (trị số lớn nhất của chu kỳ ứng suất. 

- Độ cứng vật liệu (HB, HC) 

Lý tính: trực tiếp ảnh hưởng đến chế độ nhiệt luyện hợp lý 

- Khối lượng riêng (tỉ trọng) 

- Hệ số dãn dài kéo 

- Hệ số dẫn nhiệt 

- Nhiệt độ nóng chảy 

Tính năng công nghệ:  

Khả năng sử dụng một số biện pháp công nghệ thích hợp để gia công chi  tiết. 

- Độ chảy 

- Độ dẻo 

- Độ dễ biến hình khi nóng 

- Độ thấm tôi 

- Độ dẻo gia công cắt gọt 

- Độ dễ hàn 

6.3.2  Gang kết cấu 
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 Dùng nhiều trong chế tạo các lạoi trục khuỷu, trục cam, ống lót xilanh… Một số 

trường hợp sử dụng gang chống mòn và có tính năng đặc biệt (bền nhiệt, chống ăn mòn, 

không từ tính…). 

 Những năm gần đây, trong ngành công nghiệp ôtô sử dụng nhiều các phụ tùng đúc 

bằng gang, chế tạo từ gang xốp có độ chống mòn cao, có hóc chứa dầu trong lớp bề mặt 

làm việc. 

6.3.3  Thép kết cấu 

 Bao gồm các loại thép: thép cacbon, thép hợp kim, thép lò xo - nhíp… 

 Sử dụng rộng rãi trong ngành chế tạo và sửa chữa ôtô: các loại trục, bánh răng, 

chốt piston, thanh truyền, các loại bulông, đai ốc, đĩa, vành bánh lốp… 

6.3.4  Kim loại màu và hợp kim màu 

Sử dụng phổ biến nhất là hợp kim màu gốc nhôm, mangan, kẽm, đồng, các loại 

hợp kim chống mài mòn và que hàn. Đặc biệt ứng dụng chế tạo piston hợp kim nhôm do 

có tính đúc cao, loãng chảy ở trạng thái nấu chảy do đó có thể chế tạo các chi tiết hình 

dáng phức tạp, các thành vách mỏng đúc theo phương pháp đúc áp lực. Để nâng cao độ 

bền và làm tốt tính năng gia công cơ của vật đúc ta xử lý nhiệt luyện. 

6.3.5  Composite 

Là loại vật liệu mới ở Việt Nam hiện nay được ứng dụng rộng rãi vì vật liệu này 

rất bền có tuổi thọ cao không cần gia công cắt gọt nên ít tốn kém. Composite gồm 2 

thành phần chính là cốt và hạt 

-Cốt có thể là: sợi Cácbon, sợi thủy tinh, sợi nhân tạo 

- Hạt có thể là Polime hữu cơ hay nhân tạo. 

Ví dụ: Lốp Ôtô có cốt là sợi Polyeste và hạt là cao su thiên nhiên 

6.4 Dung sai lắp ghép trong ô tô 

 Dung sai lắp ghép giữa các chi tiết ảnh hưởng rất lớn khả năng làm việc, tuổi thọ, 

độ an toàn… Trong ôtô có khoảng 2500 loại phụ tùng khác nhau. Do đó, khi thiết kế, chế 

tạo phụ tùng cần chú ý đến khả năng lắp lẫn hay tính công nghệ lắp lẫn. Muốn có khả 

năng này khi chế tạo một chi tiết nào đó ta phải xác định kích thước chi tiết có sẵn sẽ 

được lắp với nó. Như vậy, nhất thiết phải có một tiêu chuẩn lắp ghép, thống nhất chế độ 

lắp ghép cho tất cả các cụm các tông thành ôtô. Trên cơ sở này, ta có thể tìm ra một trị số 

sai lệch, độ nở, độ dôi… 

- Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt: độ côn, độ không thẳng của đường 

sinh (độ lồi, lõm), độ ôvan, độ lệch tâm, độ đảo hướng tâm, độ đảo mặt đầu… 
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- Dung sai lắp ghép các chi tiết chất dẻo 

- Dung sai lắp ghép vòng đệm kín dầu 

- Dung sai lắp ghép các chi tiết hình trụ trơn: được thực hiện trên 2 bề mặt trụ tròn 

xoay, bề mặt trong (bề mặt lỗ) là bề mặt bao, bề mặt trụ ngoài là bề mặt bị bao. Khi kích 

thước bề mặt bao XA > XB là kích thước bề mặt bị bao, thì lắp ghép được tạo thành có độ 

hở (lắp lỏng). Ngược lại XA <= XB lắp ghép được tạo thành có độ dôi (lắp căng). Mối 

ghép trụ trơn thường có 2 loại (mối ghép cố định và mối ghép động - hai chi tiết chuyển 

động tương đối với nhau). 

+ Mối ghép động dùng trong trường hợp có chi tiết quay hoặc di trượt trên trục, 

yêu cầu phải có độ hở cần thiết đảm bảo dịch chuyển màng dầu bôi trơn bề mặt lắp ghép, 

để bồi thường sự dãn nở nhiệt và sai số khi lắp chi tiết, bồi thường cho sự uốn đàn hồi của 

trục khi chịu tác dụng của lực. 

+ Mức độ chính xác đạt được của kích thước các chi tiết hoàn toàn quyết định bởi 

phương pháp gia công các kích thước đó.  

Ta chia thành 10 cấp chính xác. Mỗi cấp chính xác có một kiểu lắp ghép đã được 

tiêu chuẩn hóa: 

 Lắp trung gian chỉ có ở cấp chính xác 1, 2, 3.  

 Lắp chặt cấp chính xác 1, 2, 3, 4. 

 Lắp lỏng cấp chính xác từ 1 đến 7. 

 Phương pháp chọn hệ thống dung sai lắp ghép (lỗ hoặc trục): 

 Dựa trên các yêu cầu về kết cấu, công nghệ và tính kinh tế.  

Thông thường xét về mặt kinh tế do gia công khó khăn hơn trục nên khi lắp chọn 

hệ thống lỗ là kinh tế hơn trục.  

Tuy nhiên, một số trường hợp đòi hỏi phải dùng hệ thống trục - khi yêu cầu lắp 

một số chi tiết có cùng kích thước danh nghĩa trên cùng một trục (piston lắp cố định với 

chốt - lắp có độ dôi và đồng thời thanh truyền lắp với chốt - lắp có độ hở). 
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